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Lời nói đầu 
 

Để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp Thái nguyên, Bộ môn Nguyên lý chi tiết máy Khoa Cơ khí tiến hành biên soạn tập 
giáo trình “Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy”. Đây chính là tên gọi mới, ứng với những 
thay đổi về nội dung và yêu cầu của nó so với giáo trình “Chi tiết máy” quen thuộc  trước 
đây. 

Tập sách được biên soạn theo kế hoạch giảng dạy 120 tiết, hai học phần (trong đó có 
96 tiết lý thuyết ,11 tiết hướng dẫn bài tập, 13 tiết thí nghiệm và thực hành), nhằm phối hợp 
với đồ án môn học tiến hành đồng thời với bài giảng lý thuyết của học phần II và chia thành 
5  nội dung chính như sau: 
Phần I: Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy, do TS. Trần Thọ biên soạn. 
Phần II: Truyền động cơ khí, gồm: 

- Những vấn đề chung về truyền động cơ khí ;  
- Truyền động bánh ma sát, do Ths. Nguyễn thị Hồng Cẩm biên soạn. 
- Truyền động đai, do Ths. Nguyễn thị Hồng Cẩm biên soạn. 

     - Truyền động bánh răng, do Ths. Nguyễn thị Quốc Dung biên soạn. 
     - Truyền động trục vít - bánh vít, do Ths. Nguyễn thị Quốc Dung biên soạn. 
     - Truyền động xích, do Ths. Nguyễn thị Hồng Cẩm biên soạn. 
     - Hệ thống truyền dẫn cơ khí, do TS. Trần Thọ biên soạn. 
Phần III: Các tiết máy đỡ nối, gồm: 
     - Trục, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
     - ổ lăn, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
     - ổ trượt, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
     - Khớp nối, do TS. Trần Thọ biên soạn. 
Phần IV: Cơ sở thiết kế tự động, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn.  
Phần V: Các tiết máy ghép, gồm: 

- Mối ghép then và then hoa, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
- Mối ghép đinh tán, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
- Mối ghép ren, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
- Mối ghép hàn, do Ths. Vũ Ngọc Pi biên soạn. 
- Mối ghép có độ dôi, do TS Trần Thọ biên soạn. 

Tập sách này chỉ bao gồm các bài giảng lý thuyết của hai học phần nói trên. Các nội 
dung liên quan đến bài tập, thí nghiệm, thực hành và đồ án môn học được biên soạn riêng. 

Chắc rằng quá trình biên soạn không tránh khỏi sai sót về nội dung cũng như hình 
thức. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến phê bình đóng góp quý báu của bạn đọc, 
xin chân thành cảm ơn. 
 
                                                                                Các tác giả.  
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Phần I 

Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy 
và chi tiết máy 

 
Bài 1:  Bài mở đầu 

 
§1- Khái niệm và định nghĩa chi tiết máy 

Chi tiết máy (hay tiết máy, viết tắt là CTM) là phần tử cấu tạo hoàn chỉnh của máy; 
nó được chế tạo ra không kèm theo một nguyên công lắp ráp nào. Các chi tiết máy thường 
được lắp ghép cố định với nhau thành nhóm chi tiết máy. Để thuận tiện lắp ghép, thay thế, 
bảo quản và sử dụng, người ta còn liên kết nhiều chi tiết máy và nhóm chi tiết máy theo 
một chức năng nào đó tạo thành cụm chi tiết máy hay bộ phận máy, blok máy.  

Theo quan điểm sử dụng, chi tiết máy được chia thành hai nhóm: 
- Các chi tiết máy có công dụng chung. Đó là các chi tiết máy được dùng phổ biến 

trong nhiều loại máy khác nhau với công dụng hoàn toàn giống nhau nếu chúng cùng một 
loại. Ví dụ như trục, bánh răng, bu lông, vít, đai ốc... 

- Các chi tiết máy có công dụng riêng. Đó là các chi tiết máy chỉ được dùng trên một 
số máy nhất định. Ví dụ như pit tông, trục khuỷu, cam ... 
 
§2- Nhiệm vụ, nội dung và tính chất môn học Cơ sở thiết kế máy và chi tiêt 
máy (sau đây gọi tắt là môn học Chi tiết máy) 

Chi tiết máy là môn khoa học nghiên cứu các phương pháp tính toán thiết kế hợp lý 
máy và chi tiết máy có công dụng chung. Nhiệm vụ của nó là trang bị cho người học những 
kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các CTM 
có công dụng chung, tạo cơ sở vững chắc để vận dụng vào việc thiết kế, sử dụng, khai thác 
các loại máy và thiết bị cơ khí. 

Đây là môn học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực nghiệm. Lý thuyết tính 
toán được xây dựng trên cơ sở những kiến thức về toán học, vật lý học, cơ học lý thuyết, 
nguyên lý máy, sức bền vật liệu..., và được xác minh, hoàn thiện qua thí nghiệm và thực 
tiễn sản xuất. 

Đây cũng là môn học kỹ thuật cơ sở mang tính “bản lề” để chuyển từ kỹ thuật cơ sở 
sang kỹ thuật chuyên môn của các ngành cơ khí.  

Nội dung môn học gồm bốn phần chính sau đây: 
- Cơ sở tính toán thiết kế máy và chi tiết máy. 
- Các tiết máy truyền động: bộ truyền bánh ma sát, bộ truyền đai, bộ truyền bánh 

răng, bộ truyền trục vít-bánh vít... 
- Các tiết máy đỡ nối: trục, ổ trượt, ổ lăn, khớp nối, lò xo. 
- Các tiết máy ghép: then, then hoa, đinh tán, hàn, ren, ghép có độ dôi. 
Để học tốt môn học này, người học phải biết vận dụng sáng tạo lý thuyết vào thực 

tiễn; biết phân tích, tổng hợp, so sánh các phương án nhằm giải quyết tốt nhất các vấn đề 
liên quan đến thiết kế, sử dụng, khai thác máy và chi tiết máy. Yêu cầu thứ hai đối với 
người học là phải nâng cao tính độc lập, tự giác trong học tập, đặc biệt là trong phần làm đồ 
án thiết kế môn học. 
 
§3- Lịch sử môn học và phương hướng phát triển 

1-Chi tiết máy và máy đã có từ rất sớm và không ngừng phát triển 
- Hình tượng về các chi tiết máy giản đơn đã xuất hiện từ thời cổ xưa trong các dụng 

cụ và vũ khí, trước hết là đòn bẩy và chêm. 
- Từ xa xưa loài người đã biết sử dụng cánh cung, đó là phôi thai của lò xo. 
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- Hơn 4000 năm trước, người ta đã dùng con lăn trong vận chuyển; dùng bánh xe, ổ, 
trục trong các loại xe; dùng tời, puli trong các công trình xây dựng tháp, nhà thờ.  

- 550 năm trước công nguyên, ở Hy lạp , bánh răng, trục khuỷu, pa lăng đã được sử 
dụng. 

- Hơn 200 năm trước công nguyên, Acsimet đã sử dụng vít trong máy kéo nước. 
- Hộp giảm tốc truyền động bánh răng, trục vít đã sử dụng rộng rãi ở thế kỷ thứ 3. 
- Dưới thời trung cổ nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật bị mai một. Sang thời kỳ phục 

hưng, khoa học kỹ thuật được khôi phục, xuất hiện thêm một số máy mới. Bánh răng trụ 
chéo, ổ lăn, xích, đai, cáp, vít nâng và khớp nối được dùng rất phổ biến. 

- Cuối thế kỷ 18 đầu 19 máy hơi nước ra đời, mối ghép đinh tán được sử dụng rộng 
rãi. 

- Cũng từ đó đến nay, nhiều máy mới ra đời; nhiều chi tiết máy mới xuất hiện và thay 
đổi nhiều lĩnh vực như hàn, tán, ren vít, truyền động bánh răng... 

2- Lý thuyết tính toán chi tiết máy đã xuất hiện rất sớm, không ngừng phát triển 
và ngày càng hoàn thiện 

- Lý thuyết tính toán xác định tỷ số truyền và lực tác dụng ra đời từ thời cổ Hy lạp. 
- Thế kỷ thứ 3 đã có ghi chép về hộp giảm tốc truyền động bánh răng, trục  vít.   
- Thời kỳ phục hưng đã có những công trình nghiên cứu về bánh răng trụ chéo, ổ lăn, 

xích , bản lề, đai, cáp, vít nâng, khớp nối... 
- Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, với sự phát triển mạnh của KHKT, lĩnh vực Cơ học 

tách thành nhiều ngành khoa học. Cũng từ đây Chi tiết máy trở thành môn khoa học độc 
lập. 

- Nhiều nhà bác học nổi tiếng đã có những đóng góp xuất sắc cho khoa học Chi tiết 
máy như Lª«na Đờ Vanh xi, ¥le, Pªtrop, R©ynol, Misen, VilÝt ...  
    3- Phương hướng phát triển 

- Công nghiệp phát triển đòi hỏi ngày càng nhiều thiết bị máy móc với trình độ tự 
động hoá cao, đòi hỏi khoa học chi tiết máy phải có sự phát triển đồng bộ. 

- Ngoài các phương pháp tính toán kinh điển, việc ứng dụng tin học trong tính toán 
tối ưu và tự động hoá thiết kế chi tiết và bộ phận máy đã, đang và sẽ đóng vai trò hết sức 
quan trọng, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. 
 
§4- Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Bạn đọc có thể tìm đọc các tài liệu tham khảo ghi ở mục Tài liệu tham khảo, trong đó 
chủ yếu là các tài liệu :  

1- Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy, tập I, II, NXB Đại học và Giáo dục chuyên 
nghiệp, 1994. 

2- Trịnh Chất, Cơ sở Thiết kế máy và Chi tiết máy, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 
1998. 
 3- B.Η. Кудрявцев, Детали машин, Ленинград Машиностроение 1980. 
 4- Μ.Η. Иванов, Детали машин, Москва Издатлъство “Высщая школа” 1984. 
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Bài 2:  đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy 

 
Đ1-Khái quát các yêu cầu đối với máy và chi tiết máy 
   1- Khả năng làm việc 

Đó là khả năng của máy và chi tiết máy có thể hoàn thành các chức năng đã định. 
Khả năng làm việc bao gồm các chỉ tiêu: độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt, độ 
chịu dao động, tính ổn định. 

Đây là yêu cầu hàng đầu và cũng là yêu cầu cơ bản của máy và chi tiết máy. 
   2- Hiệu quả sử dụng 

 Máy phải có năng suất, hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng, có độ chính xác hợp lý, 
chi phí thấp về thiết kế, chế tạo,vận hành, sử dụng, đồng thời phải có kích thước và trọng 
lượng nhỏ gọn. 
   3- Độ tin cậy cao 

Độ tin cậy là tính chất của máy, bộ phận máy và chi tiết máy, thực hiện được chức 
năng đã định, đồng thời vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng trong suốt thời gian 
làm việc nào đó hoặc trong suốt quá trình thực hiện khối lượng công việc đã định . 

Khi mức độ cơ khí hoá và tự động hoá càng cao thì độ tin cậy càng có ý nghĩa quan 
trọng. Vì rằng chỉ một cơ cấu hay một bộ phận nào đó bị hỏng thì có thể làm đình trệ hoạt 
động của cả dây chuyền sản xuất. 
   4- An toàn trong sử dụng 

Trong điều kiện sử dụng bình thường, máy hoặc chi tiết máy không gây tai nạn nguy 
hiểm cho người sử dụng hoặc không gây hư hại cho các thiết bị và các đối tượng khác xung 
quanh. 
   5/ Tính công nghệ và tính kinh tế 

Trên nguyên tắc đảm bảo khả năng làm việc, trong điều kiện sản xuất hiện tại, máy 
và chi tiết máy chế tạo ra ít tốn công sức nhất, có giá thành thấp nhất, cụ thể là:  

- Kết cấu phải đơn giản, hợp lý, phù hợp với điều kiện và quy mô sản xuất, 
- Có phương pháp chế tạo phôi hợp lý, 
- Cấp chính xác và độ nhám đúng mức... 

 
§2- Nội dung, đặc điểm, và trình tự thiết kế máy và chi tiết máy 
   1- Nội dung và trình tự thiết kế máy 

- Xác định nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của máy được thiết kế. 
- Lập sơ đồ chung toàn máyvà các bộ phận của máy thoả mãn các yêu cầu cho trước. 
- Xác định tải trọng (lực và mômen) tác dụng lên các bộ phận máy và đặc tính thay 

đổi của tải trọng. 
- Chọn vật liệu chế tạo các chi tiết máy. 
- Tính toán động học, động lực học, xác định hình dạng, tính toán kết cấu sơ bộ của 

chi tiết máy, bộ phận máy để thoả mãn khả năng làm việc; kết hợp với các yêu cầu về tiêu 
chuẩn hoá, lắp ghép, công nghệ và các yêu cầu khác để xác định kích thước của chi tiết 
máy, bộ phận máy và máy. 

- Lập thuyết minh máy (bao gồm hướng dẫn sử dụng, vận hành và sửa chữa máy). 
   2- Nội dung và trình tự thiết kế chi tiết máy 

Thiết kế chi tiết máy là một bộ phận của thiết kế máy. Nội dung thiết kế máy được 
thể hiện qua trình tự sau: 
         - Lập sơ đồ tính toán: vì kết cấu của tiết máy khá phức tạp phải được sơ đồ hoá, kể cả 
sơ đồ tải trọng. 
         - Xác định tải trọng tác dụng lên chi tiết máy. 
         - Chọn vật liệu thích hợp với điều kiện làm việc của chi tiết máy, dự kiến khả năng 
gia công, xem xét các yếu tố kinh tế liên quan. 
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         - Tính toán các kích thước của chi tiết máy theo theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng 
làm việc. 

- Dựa theo tính toán và các điều kiện chế tạo, lắp ráp... xác định kết cấu cụ thể của 
chi tiết máy với đầy đủ các kích thước, dung sai, độ nhám bề mặt, các yêu cầu về công 
nghệ. 
          - Tính toán kiểm nghiệm theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc theo kết cấu 
thực và điều kiện làm việc cụ thể. Nếu thấy không thoả mãn các quy định thì phải thay đổi 
kích thước kết cấu và kiểm tra lại. 
   3- Đặc điểm tính toán thiết kế chi tiết máy 
 Trong thực tế việc tính toán thiết kế chi tiết máy gặp một số khó khăn: hình dạng chi 
tiết máy khá phức tạp, các yếu tố tải trọng không biết chính xác, khuôn khổ kích thước, 
trọng lượng, giá thành chế tạo phụ thuộc nhiều thông số chưa hoàn toàn xác định. Vì vậy 
khi tính toán thiết kế chi tiết máy cần phải quan tâm các đặc điểm sau đây: 

-Vừa sử dụng công thức lý thuyết, vừa phải sử dụng các hệ số thực nghiệm thông qua 
các đồ thị, hình vẽ và bảng biểu. 

- Tính toán xác định kích thước của chi tiết máy thường tiến hành qua hai bước: tính 
thiết kế và tính kiểm nghiệm, trong đó bước tính kiểm nghiệm sẽ quyết định lần cuối các 
thông số và kích thước cơ bản của chi tiết máy. 

- Trong tính toán số ẩn số thường nhiều hơn số phương trình, do đó thường phải căn 
cứ vào quan hệ giữa lực và biến dạng, căn cứ vào quan hệ kết cấu hoặc kết hợp với vẽ hình 
để giải quyết. 

- Có thể có nhiều giải pháp cho cùng một nội dung thiết kế, vì thế cần phải chọn được 
phương án tối ưu. Vấn đề này được giải quyết tốt khi sử dụng các chương trình tối ưu hoá 
và tự động hoá thiết kế chi tiết máy và thiết bị cơ khí trên máy vi tính. 
 
§3- Tải trọng và ứng suất 
    1- Tải trọng  

a- Khái niệm 
Tải trọng được hiểu là tác dụng bên ngoài đặt lên chi tiết máy trong quá trình làm 

việc. Trong thiết kế cơ khí, tải trọng là lực và mômen tác dụng lên chi tiết máy. 
        b- Phân loại 

Tải trọng làm việc: là tải trọng thực sự tác dụng lên chi tiết máy trong quá trình làm 
việc . 

 Theo tính chất thay đổi theo thời gian, tải trọng được chia thành : 
       - Tải trọng tĩnh: là tải trọng có phương, chiều, trị số không thay đổi hoặc thay đổi 
không đáng kể theo thời gian. 
        - Tải trọng thay đổi: là tải trọng có hoặc trị số, hoặc phương chiều thay đổi theo thời 
gian. Đây là loại tải trọng phổ biến trong thực tế, trong đó có tải trọng va đập (là tải trọng 
đột ngột tăng mạnh rồi giảm ngay trong khoảnh khắc). 

Tải trọng thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ Q(t). Ví dụ hình 1.2.1a là biểu đồ 
tải không đổi, hình 1.2.1b là biểu đồ tải thay đổi. 

 Trong tính toán thiết kế, người ta sử dụng các khái niệm tải trọng danh nghĩa, tải 
trọng tương đương, tải trọng tính toán: 

-Tải trọng danh nghĩa Qdn : là tải trọng chọn một trong số các tải trọng tác dụng lên 
máy trong chế độ làm việc thay đổi ổn định, đại diện cho chế độ tải tác dụng lên máy hoặc 
chi tiết máy; tải trọng lớn nhất hoặc tải trọng tác dụng lâu dài nhất thường được chọn làm 
tải trọng danh nghĩa. 
        Ví dụ: Chế độ tải thay đổi Qi (t) = Q1 (t1), Q2 (t2), Q3 (t3) như trên hình 1.2.1b có thể 
chọn  Qdn = Q1= Qmax hoặc Qdn = Q2 (t2 = tmax). 

-Tải trọng tương đương Qtđ : là tải trọng quy ước không đổi, có tác dụng tương đương 
với chế độ tải đã cho theo một chỉ tiêu nào đó. Tải trọng tương đương được xác định từ tải 
trọng danh nghĩa thông qua hệ số tính toán. 
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Hình 1.2.1: Sơ đồ tải trọng 
 
       Ví dụ: Tải trọng tương đương  Qtđ khi tính theo điều kiện bền về khả năng làm việc thì  
                                                Qt® = QdnKL

trong đó KL là hệ số tuổi thọ và phụ thuộc vào đồ thị thay đổi tải trọng và việc chọn tải 
trọng nào làm tải trọng danh nghĩa. 

- Tải trọng tính toán Qtt: là tải trọng dùng để tính toán xác định kích thước của chi 
tiết máy. Trị số của nó phụ thuộc vào tải trọng tương đương và hàng loạt nhân tố như sự tập 
trung tải trọng, tải trọng động, điều kiện vận hành... Tải trọng tính toán thường được biểu 
diễn dướí dạng: 

Qtt = Qt®KttK® K®k

Qtt = Qdt KL Ktt K® K®k

trong đó: 
       Ktt - hệ số tập trung tải trọng; nó phản ánh sự phân bố không đều của tảI; 
       Kđ - hệ số tải trọng động; nó phản ánh mức độ động lực tác dụng lên chi tiết máy; 
       Kđk- hệ số điều kiện vận hành; nó phản ánh điều kiện làm việc của chi tiết máy và 
phương thức truyền tải ; 
       Đặt :         K = KL Ktt Kđ Kđk      và gọi  K  là hệ số tải trọng, ta có: 

Qtt =  KQdn

       Chú ý: tải trọng danh nghĩa, tải trọng tương đương, tải trọng tính toán là các khái niệm 
tải trọng mang tính quy ước dùng trong tính toán và thiết kế. 

2- ứng suất 
a-  Khái niệm, phân loại 
Tải trọng tác dụng lên chi tiết gây nên ứng suất trong nó. ứng suất là cường độ phân 

bố nội lực trên đơn vị diện tích. 
 Đơn vị đo ứng suất là MPa (đọc là mêga Pascal); Tiêu chuẩn cũ là N/mm2 , đôi khi 

dùng kN/mm2. 
Ghi chú: 1Pa = 1N/m2, 
               1MPa = 106Pa = 1N/mm2.  

Tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể, tải trọng tác dụng lên chi tiết máy có thể gây ra 
các loại ứng suất như: ứng suất kéo (nén), ứng suất uốn, ứng suất cắt, ứng suất tiếp xúc... 

Theo đặc điểm phụ thuộc thời gian, ứng suất được phân thành: 
- ứng suất không đổi ( hay còn gọi là ứng suất tĩnh): là ứng suất mà chiều, trị số 

không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể  theo thời gian. Ví dụ ứng suất trong dây cáp 
khi treo vật tĩnh, ứng suất trong bu lông sau khi vặn chặt không chịu lực ngoài. Nói chung, 
loại ứng suất này ít gặp trong thực tế. 

- ứng suất thay đổi : là ứng suất có trị số hoặc chiều hoặc cả hai yếu tố thay đổi theo 
thời gian. Đây là loại ứng suất phổ biến trong các chi tiết máy. 
      b- Chu trình ứng suất, các thông số đặc trưng của chu trình ứng suất, phân loại 
chu trình ứng suất 
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ứng suất thay đổi được đặc trưng bằng chu trình ứng suất . Đó là một vòng thay đổi 
ứng suất từ trị số ban đầu qua trị số giới hạn này sang trị số giới hạn khác rồi trở về giá trị 
ban đầu. Thời gian thực hiện một chu trình ứng suất gọi là chu kỳ ứng suất . 

Chu trình ứng suất được đặc trưng bằng 3 thông số: 
- Biên độ ứng suất        σa = (σmax  -  σmin)/2; 
- ứng suất trung bình   σa = (σmax  + σmin)/2; 
- Hệ số tính chất chu trình   r  = σmin  / σmax . 
Chú ý:  Trong các công thức trên, σmax , σminlà giá trị đại số max, min của ứng suất. 

Khi tính toán cho ứng suất tiếp, ta thay các ký hiệu σ bằng τ. 
Phân loại chu trình ứng suất: 
+Phân theo giá trị của hệ số tính chất chu trình r (hình 1.2.2):  
- Khi    r = -1 : chu trình đối xứng; 
- Khi   r = 0 : chu trình mạch động dương, lúc này σmin= 0; khi r = -∞ : chu kỳ mạch 

động âm, lúc này σmax= 0.  
         - Khi r < 0 và r ≠ -1: chu trình không đối xứng khác dấu; khi r > 0 : chu trình không 
đối xứng cùng dấu (âm hoặc dương). 
Có thể xem chu trình mạch động là trường hợp đặc biệt của chu trình không đối xứng cùng 
dấu, trong đó một  giới hạn của ứng suất có giá trị bằng 0. 

              

 
0

1

0

Hình 1.2.2: Phân loạ
 
+Phân theo tính chất thay 

           - Chu trình ứng suất ổn ®
không thay đổi theo thời gian. 
           - Chu trình ứng suất bất 
hoặc cả hai đều thay đổi theo thờ

Chú ý rằng, máy có thể là
chế độ không bình ổn) do đó ứn
đổi bất ổn định. 

c- ứng suất tiếp xúc 
         ứng suất tiếp xúc là ứng s
trực tiếp tiếp xúc nhau và có tác
tiếp xúc trên diện tích tích rộng  
 Khi hai vật thể tiếp xúc 
vuông góc với bề mặt tiếp xúc và

 

r > 

∞

)

i chu trình ứng s

đổi của của biê
ịnh: Khi cả ứn

ổn định: Khi ứ
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m việc ổn định
g suất trong chi

uất sinh ra trên 
 dụng tương hỗ 
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với nhau trên d
 được gọi là ứn
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ổi ổn định hoặc thay 

 khi các chi tiết máy 
n biệt hai trường hợp: 

ng, ứng suất sinh ra 
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         Để đơn giản, coi áp suất phân bố đều trên bề mặt tiếp xúc. Chẳng hạn tại bản lề (hoặc 
ổ trượt) đường kính d, chiều dài l, chịu tải hướng kính F gây ra áp suất po phân bố đều trên 
nửa mặt trụ đối ứng với lực F (hình 1.2.3).  
 Từ điều kiện cân bằng lực: 
         

           ldpddlpF 00 cos
2

2 == ∫ αα  

ứng suất dập sẽ được xác định như sau: 

            
ld
Fpd == 0σ                (1.2.1) 

Khi hai vật thể tiếp xúc với nhau trên một 
diện tích rất nhỏ (khi mới bắt đầu tiếp xúc là 
đường - sau này gọi là tiếp xúc đường -  như ép 
hai hình trụ hay hình trụ với mặt phẳng; hoặc khi 
mới bắt đầu là điểm - sau này gọi là tiếp xúc điểm 
- như khi ép hai hình cầu hay hình cầu với mặt 
phẳng). ứng suất pháp tuyến ở vùng này phân bố 
theo hình parabon trong mặt cắt ngang của dải tiếp 

Hình 1.2.3: Sơ đồ tính ứng suất dập

xúc; giá trị lớn nhất của ứng suất nén này được gọi là ứng suất tiếp xúc, ký hiệu là σH và 
được xác định theo lý thuyết của Héc. Việc áp dụng các công thức của Héc đòi hỏi vật thể 
(tiết máy) phải thoả mãn các điều kiện: 
          - Vật liệu đồng nhất và đẳng hướng.  
          - Vật liệu làm việc trong vùng giới hạn đàn hồi, biến dạng tuân theo định luật Hóc. 
          -  Diện tích tiếp xúc rất nhỏ so với bề mặt vật thể. 
          -  Lực tác dụng có phương pháp tuyến chung của hai bề mặt tiếp xúc. 
       Trường hợp tiếp xúc đường (hai hình trụ tiếp xúc nhau trên hình1.2.4a): 

Hình1. 2.4: 
ứng su

a) Ttiếp xúc đườn

 

-  Vùng tiếp xúc có dạng hình chữ nhật.  
-  ứng suất tiếp xúc tính theo công thức  

Héc: 

         
ρ

σ
2

q
Z H

MH =     (MPa)         (1.2.2) 

Trong đó: ZM – hằng số đàn hồi của vật liệu 
các vật thể tiếp xúc:  

         
)]1(E)1(E[

EE2
Z

2
21

2
12

21
M µµπ −+−
=  , 

Với:  E1, E2 và µ1 , µ2  là mô đun đàn hồi và hệ số 
Poat xông của vật liệu hình trụ 1 và 2 (MPa); 

ρ - bán kính cong tương đương: 

         
12

21

ρρ
ρρ

ρ
±

=  (mm); 

          ρ1 , ρ2 là bán kính cong tại đường tiếp xúc 
ban  đầu của vật thể thứ 1 và thứ 2 (mm). 
 Dấu + khi tiếp xúc ngoài; dấu – khi tiếp xúc 
trong. 

Với vật liệu là kim loại (gang, thép, đồng 
thanh...) hệ số Poát xông µ = 0,25 ÷ 0,35, lấy 
trung bình µ = 0,3, công thức (1.2.2) có dạng : 
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 Sơ đồ tính toán  
ất tiếp xúc 
g   b) Tiếp xúc điểm 
 
 
 



          
ρ

σ
EqH

H 418,0=     ( MPa)                                                                           (1.2.3) 

với E-mô đun đàn hồi tương đương: 

21

21

EE

EE2
E

+
=  

       Trường hợp tiếp xúc điểm (hai hình cầu tiếp xúc (hình.1.2.4b) hoặc hình cầu tiếp xúc 
với mặt phẳng): 

- Vùng tiếp xúc có dạng hình tròn. 
- ứng suất tiếp xúc tính theo công thức Héc: 

     3
2

2

388,0
ρ

σ
EFn

H =     (MPa)                                                         (1.2.4) 

Chú ý: Công thức (1.2.4) sử dụng khi vật liệu của hai chi tiết là kim loại. 
3-  Quan hệ giữa tải trọng và ứng suất 

Trong điều kiện làm việc cụ thể của chi tiết máy, cùng một loại tải trọng tác dụng 
(không đổi hoặc thay đổi) có thể gây nên các loại ứng suất rất khác nhau : có thể là không 
đổi, có thể là thay đổi theo thời gian, có thể gây ra ứng suất trên bề mặt, có thể gây ra ứng 
suất bên trong chi tiết.Vì vậy phải xem xét phân tích cho từng trường hợp cụ thể. 

Các yếu tố tải trọng và ứng suất có tác dụng quyết định đối với khả năng làm việc của 
chi tiết máy. Vì vậy đánh giá đúng tải trọng và ứng suất là vấn đề rất quan trọng trong tính 
toán thiết kế và sử dụng chi tiết máy và máy. 
 
§4- Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy 

Đó là độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt và độ ổn định dao động. 
    1. Độ bền 

a-  Khái niệm  
Độ bền là khả năng tiếp nhận tải trọng của chi tiết máy mà không bị phá hỏng (không 

bị biến dạng dư quá mức cho phép hoặc không bị phá huỷ). Độ bền là chỉ tiêu quan trọng 
nhất đối với phần lớn các chi tiết máy.  

Người ta phân biệt hai dạng phá hỏng: Phá hỏng tĩnh và phá hỏng mỏi liên quan đến 
độ bền tĩnh và độ bền mỏi. Phá hỏng tĩnh là do ứng suất làm việc vượt quá giới hạn bền tĩnh 
của vật liệu và thường là do quá tải đột ngột gây nên còn phá hỏng mỏi là do tác dụng lâu 
dài của ứng suất thay đổi có giá trị vượt quá giới hạn bền mỏi của vật liệu. 

Tuỳ theo dạng hỏng xảy ra trong thể tích hay trên bề mặt chi tiết máy, người ta phân 
biệt hai loại độ bền của chi tiết máy: độ bền thể tích và độ bền bề mặt. Để tránh biến dạng 
dư lớn hoặc gãy hỏng, chi tiết máy cần có đủ độ bền thể tích. Để tránh phá hỏng bề mặt 
làm việc, chi tiết máy phải có đủ độ bền bề mặt. 

Khi tính toán độ bền thể tích cũng như độ bền bề mặt, ta chú ý đến tính chất thay đổi 
của ứng suất sinh ra trong chi tiết máy. Nếu ứng suất là không thay đổi, ta tính theo độ bền 
tĩnh, nếu ứng suất là thay đổi ta tính theo độ bền mỏi. 

b- Phương trình cơ bản 
Phương pháp tính độ bền phổ biến nhất hiện nay được tiến hành theo cách so sánh 

ứng suất tính toán khi chi tiết máy chịu tải (ký hiệu σ với ứng suất pháp và τ với ứng suất 
tiếp) với ứng suất cho phép ([σ] và [τ]). 

Điều kiện bền được viết như sau: 
σ ≤ [σ]  hoặc τ ≤ [τ]                                                                           (1.2.4)   

với                  [σ] =  σlim /s  hoặc [τ]  =  τlim / s                                                           (1.2.5) 
Trong đó: σlim , τlim - ứng suất pháp và tiếp giới hạn, khi đạt đến trị số này vật liệu chi tiết 
máy bị phá hỏng. 

s-hệ số an toàn. 
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 Cũng có khi tính độ bền xuất phát từ điều kiện đảm bảo hệ số an toàn lớn hơn hoặc 
bằng hệ số an toàn cho phép: 

s ≥ [s]                                                                                                  (1.2.6) 
        c- Tính độ bền thể tích 
          c.1- Trường hợp ứng suất không đổi 

Tính toán theo điều kiện bền (1.2.4) với chú ý: 
σlim , τlim - giới hạn bền (đối với vật liệu dòn) hoặc giới hạn chảy (đối với vật liệu 

dẻo).  
          c.2- Trường hợp ứng suất thay đổi  
           c.2.1-  Hiện tượng phá hỏng vì mỏi 

    Khi chi tiết máy làm việc với ứng suất thay đổi đạt tới số chu kỳ đủ lớn, nó có thể 
bị phá hỏng một cách đột ngột, ngay cả khi ứng suất sinh ra trong nó còn nhỏ hơn rất nhiều 
so với giới hạn bền tĩnh của vật liệu. Hiện tượng này thường bắt đầu từ những vết nứt rất 
nhỏ (vết nứt tế vi) sinh ra tại vùng chịu ứng suất lớn, theo thời gian các vết nứt này phát 
triển theo cả bề rộng và bề sâu, làm cho CTM bị hỏng đột ngột. Do đó vết hỏng do mỏi gây 
ra trên CTM thường gồm hai vùng: vùng ngoài chứa các hạt nhỏ, mịn; vùng trong chứa các 
hạt thô hoặc các thớ kim loại. 
          c.2.2-  Đường cong mỏi - Giới hạn mỏi 
              Đồ thị đường cong mỏi: Qua nghiên cứu cho thấy giữa ứng suất phá hỏng CTM 
với số chu kỳ lặp lại tương ứng của ứng suất có quan hệ xác định: số chu kỳ càng nhiều thì 
ứng suất phá hỏng CTM càng bé và ngược lại. Bằng nhiều thí nghiệm và thống kê toán học, 
người ta đã thiết lập được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa ứng suất (biên độ ứng suất hoặc ứng 
suất lớn nhất) và số chu kỳ ứng suất tương ứng mà mẫu thử có thể chịu được cho tới khi bị 
phá huỷ (hình1.2.5). Đây là đồ thị đường cong mỏi (hay còn gọi là đường cong Vêle). 

Đồ thị gồm 2 phần:  
-Phần đường cong có phương trình: 

constNm =⋅σ                                                                                    (1.2.6) 
Trong đó: 

       σ- ứng suất phá hỏng (giới hạn 
mỏi ngắn hạn) củaCTM;      

       m- bậc của đường cong mỏi; 
       N- số chu kỳ ứng suất ứng với σ. 
-Phần đường thẳng: Khi σ giảm đến 

trị số σr thì có thể tăng N khá lớn mà mẫu 
thử không bị hỏng vì mỏi. Điều này tương 
ứng với phần đường thẳng song song với 
trục hoành đi qua điểm (σr , N0) và được 
biểu diễn bằng phương trình:     
          σr = const.                            (1.2.7) 

σr là giới hạn mỏi dài hạn, N0 là số 
chu kỳ cơ sở của vật liệu,  (các loại thép 
thông thường có N0 = 106 - 108). 

σ

σr 

σk 

 

Chú ý: 
- Đa số kim loại màu và hợp kim của chú

đường cong mỏi không có nhánh nằm ngang. Nh
kim loại và hợp kim màu (ví dụ bánh vít), ngườ
nhiên thực nghiệm chứng tỏ rằng kim loại mầu 
sau khi số chu kỳ ứng suất đã khá lớn (N > 108). 

- Mỗi vật liệu ở chế độ nhiệt luyện nhất địn
            Đồ thị ứng suất giới hạn 
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σm.N=const 

 
 

Hình1.2.5:  Đồ thị đường cong mỏi

N0 Nk 
ng không có giới hạn mỏi dài hạn, tức là 
− vậy, khi tính toán chi tiết máy làm bằng 
i ta dựa vào giới hạn mỏi ngắn hạn.  Tuy 
dù làm việc với ứng suất thấp vẫn bị hỏng 

h có một độ bền mỏi nhất định. 



Đồ thị đường cong mỏi Vêle được dùng phổ biến 
khi tiến hành các thí nghiệm mỏi, nhưng nó không cho 
phép xác định các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ứng 
suất trong chu trình ứng suất thay đổi không đối xứng. 
Nhưng chính hai trị số này mới xác định rõ trị số ứng 
suất thay đổi làm CTM hỏng hay không hỏng vì mỏi. Vì 
vậy, khi nghiên cứu về mỏi người ta sử dụng đồ thị biểu 
diễn mối quan hệ giữa ứng suất lớn nhất và nhỏ nhất so 
với ứng suất trung bình, và gọi là đồ thị ứng suất giới 
hạn. (xem hình1.2.6). Miền nằm giữa hai nhánh AB và 
CD là những trị số ứng suất không làm hỏng chi tiết.  
          c.2.3- Các nhân tố ảnh hưởng tới giới hạn mỏi 
       Độ bền mỏi được xác định bằng thực nghiệm. 
Nhưng trong thực tế CTM có những sai khác về hình
dáng, kích thước, tính chất cơ lý, đặc tính tải trọng, trạng

n

thái ứng suất... Vì vậy khi tính toán cần kể đến các ảnh h
xác định cho mẫu thử: 

- ảnh hưởng của hình dáng kết cấu: Hình dáng
bền mỏi của CTM. Dưới tác dụng của tải trọng, ở những
(như vai trục, rãnh then, lỗ khoan... ) có sự tập trung ứng
hơn ứng suất danh nghĩa. ảnh hưởng đó được kể đến bằn

Hệ số tập trung ứng suất lý thuyết ασ  và ατ  xác địn
ασ =  σmax / σ  ,    ατ  = τmax / τ                    

Trong đó:  σmax , τmax - ứng suất lớn nhất sinh ra tại nơi có
        σ , τ - ứng suất danh nghĩa tại tiết diện đó. 
Tuy nhiên việc sử dụng trực tiếp các trị số ασ  và 

không thích hợp. Thí nghiệm chứng tỏ rằng do tại chỗ 
thái căng khối và do ảnh hưởng của biến dạng dẻo cho 
tuỳ theo điều kiện chịu tải được san bằng một phần. Ng
hiện tượng cứng nguội trên lớp bề mặt khi gia công cơ
mỏi. Do vậy phải dùng hệ số tập trung ứng suất thực tế (
suất lý thuyết) để đánh giá sự tập trung ứng suất. 

Hệ số tập trung ứng suất thực tế  kσ  và kτ  là tỷ s
không có tập trung ứng suất  (σr , τr ) và giới  hạn mỏi củ
suất (σrc , τrc ) chế tạo cùng vật liệu và kích thước tiết diện

kσ = σr / σr c    , kτ =  τr / τr c  
Các giá trị này cho trong các  sổ tay tính toán CTM
- ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối:  
Kích thước tuyệt đối của CTM càng tăng thì giớ

thước tăng lên thì sự không đồng đều về cơ tính vật liệu
khuyết tật, đồng thời tỷ lệ giữa chiều dày lớp bề mặt ®−
gia công cơ so với kích thước tổng sẽ giảm xuống. 

ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối được đặc trưng
Đó là tỷ số giữa giới hạn mỏi của chi tiết có đường kí
đường kính d0 ( thông thường d0 = 7 ÷10 mm): 

εσ  = σr d /  σr do  ,   ετ = τr d / τr do   
Các hệ số này có trong các sổ tay tính toán CTM. 
- ảnh hưởng của công nghệ gia công bề mặt: 
Lớp bề mặt của chi tiết máy sau khi gia công cắt 

tăng bền (lăn ép, phun bi v.v...) ... có ảnh hưởng rất lớn ®
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 Hình1.2.6:  Đồ thị ứng suất giới hạ

 
ưởng này vào giới hạn mỏi đã được 

 kết cấu có ảnh hưởng lớn đến độ 
 chỗ có tiết diện thay đổi đột ngột 
 suất làm cho ứng suất thực tế lớn 
g hệ số tập trung ứng suất: 
h theo công thức: 

                             
 tiết diện thay đổi; 

ατ  vào tính toán thực tế nhiều khi 
tập trung ứng suất xuất hiện trạng 
nên các đỉnh nhọn ứng suất cục bộ 
oài ra còn có hiệu ứng tăng bền do 
 cũng làm ảnh hưởng đến độ bền 
nhỏ hơn so với hệ số tập trung ứng 

ố giữa giới hạn mỏi của mẫu nhẵn 
a CTM  có hình dáng tập trung ứng 
 như mẫu: 

. 

i hạn mỏi càng giảm. Vì khi kích 
 tăng lên, CTM có thể thêm nhiều 
ược tăng bền nhờ nhiệt luyện hoặc 

 bởi hệ số ảnh hưởng kích thước ε. 
nh d và giới hạn mỏi của mẫu có 

gọt (tiện, phay, mài...) và gia công 
ến giới hạn mỏi. Vì tại đó: 



- Có các yếu tố tập trung ứng suất như các nhấp nhô, các vết xước sau gia công cơ 
hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng; 

- Có chứa những tinh thể bị phá huỷ làm giảm sức bền ở vùng bề mặt; 
- ứng suất khi chịu tải uốn, xoắn, tiếp xúc đều lớn hơn ứng suất ở lớp bên trong; 
- Là nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của môi trường. 
Để đánh giá ảnh hưởng của lớp bề mặt đến độ bền của chi tiết máy người ta dùng hệ 

số trạng thái bề mặt β, là tỉ số giữa giới hạn bền mỏi của mẫu có trạng thái bề mặt như của 
chi tiết máy (được mài, đánh bóng hoặc tiện .., có gia công tăng bền hay không) với giới 
hạn mỏi của mẫu có bề mặt mài mà không được gia công tăng bền.  

Nếu bề mặt chi tiết được tăng bền thì β > 1, nếu không được tăng bền thì β ≤ 1. 
- ảnh hưởng của trạng thái ứng suất: 
Tình trạng thay đổi của ứng suất (giá trị của  σa , σm ) ảnh hưởng đến giới hạn mỏi: 
Biên độ ứng suất là thành phần chủ yếu gây nên phá huỷ mỏi. Tuy nhiên thực nghiệm 

cho thấy trị số của ứng suất trung bình cũng có ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy. 
Từ hình 1.2.6 ta thấy, khi ứng suất trung bình σm > 0 , σm càng lớn thì giới hạn biên 

độ ứng suất σa càng nhỏ, tức là khi  σm tăng thì σa tuy nhỏ cũng có thể gây nên phá huỷ 
mỏi. Khi ứng suất trung bình σm = 0 , giới hạn của biên độ ứng suất bằng giới hạn mỏi ở 
chu kỳ đối xứng σ -1 . Khi ứng suất trung bình σm < 0 , σa cao hơn giới hạn bền mỏi trong 
chu kỳ đối xứng σ -1 . 
          c.2.4- Các biện pháp nâng cao độ bền mỏi 

Để tránh cho CTM không bị hỏng do mỏi hoặc để kéo dài tuổi thọ của nó, người ta 
dùng các biện pháp kết cấu và các biện pháp công nghệ. 

Các biện pháp kết cấu: 
 Dạng hỏng do mỏi là do CTM chịu ứng suất thay đổi. Những vết nứt do mỏi thường 
sinh ra ở những chỗ có tập trung ứng suất. Do đó khi định kết cấu của CTM cần chú ý dùng 
các biện pháp làm giảm tập trung ứng suất. Cụ thể như sau: 
 - Bố trí các chỗ gây tập trung ứng suất ở xa các phần chịu ứng suất cao của CTM (nếu 
có thể được). 
 - Tại chỗ lượn chuyển tiếp giữa các bậc của CTM, cần tạo hình dạng hợp lý như thay 
chỗ lượn sắc cạnh bằng các chỗ lượn tròn có bán kính lớn nhất có thể, hoặc chỗ lượn có 
cung e - lip. 
 - Dùng rãnh để giảm tập trung ứng suất. 
 - Khi có rãnh then bằng, nên dùng rãnh then chế tạo bằng dao phay đĩa. 
 - Dùng then hoa răng thân khai thay cho then hoa răng chữ nhật. 
 - Đối với mối ghép bằng độ dôi phải vát mép mayơ hoặc tăng độ mềm của mayơ để 
áp suất giữa trục và mép mayơ giảm xuống, dẫn đến ứng suất trong mối ghép phân bố đều 
hơn v.v... 

Các biện pháp công nghệ: 
 - Dùng các biện pháp nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện như tôi bề mặt, thấm than, thấm 
nit¬ v.v... 
 - Dùng biện pháp biến cứng nguội như lăn nén, phun bi... 
 - Dùng các biện pháp gia công tinh bề mặt như đánh bóng, mài nghiền v.v... để giảm 
độ nhám bề mặt.  
          c.2.5- Cách tính độ bền khi chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi ổn định  
 Tính toán theo điều kiện bền (1.2.4). 
 Nếu CTM làm việc ở chế độ dài hạn, tức khi số chu kỳ chịu tải N lớn hơn hoặc bằng 
số chu kỳ cơ sở N0, ứng suất giới hạn lấy theo giới hạn mỏi dài hạn:  

σlim=σr  

 Nếu CTM làm việc ở chế độ ngắn hạn, tức N<N0 thì từ công thức (1.2.6) ta có: 

0
m
r

m
rN N.N. σσ =  

do đó giới hạn mỏi ngắn hạn ứng với số chu kỳ chịu tải N sẽ là: 
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m 0
rrN N

Nσσ =  

và ta có:         LrrNlim K.σσσ ==  

Trong đó:  m 0
L N

N
K = - hệ số tuổi thọ, kể đến ảnh hưởng của thời hạn phục vụ và chế độ 

tải trọng đến giới hạn mỏi. 
          c.2.6- Cách tính độ bền khi chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi bất ổn định  

Giả sử CTM chịu các ứng suất 
thay đổi σ1, σ2 ... ứng với các chu kỳ 
ứng suất tương ứng N1’, N2’... 

 

 
 

Hình 1.2.7: Sơ đồ tính độ bềnkhi 
 ứng suất thay đổi bất ổn định 

NN1 N2’N1’N1 

σm.N=cosnt 
σ

Khi chịu ứng suất  σ1 với chu kỳ 
N1 thì CTM bị phá hỏng vì mỏi, nhưng 
cũng với ứng suất đó, mà chỉ chịu số 
chu kỳ N’1<N1  thì nó chưa bị phá hỏng 
vì mỏi , tuy vậy, bên trong nó đã chịu 
một tổn thất mỏi, ứng với tỷ suất mỏi  
N’1/ N1 < 1,  (nếu N’1/ N1 =1 thì CTM 
bị phá hỏng vì mỏi). 

σ1 

σ2 

σr 

Tương tự, khi chịu σ2 thì trong 
CTM có tổn thất mỏi ứng với N’2/ N2 < 
1... 

Một cách tổng quát, khi CTM 
chịu các ứng suất thay đổi [σi] với các 
số chu kỳ tương ứng [N’i] (i=1, 2, ... n):  

- Tổn thất mỏi ứng với chế độ ứng suất thứ i sẽ là N’i/ Ni . 
- Theo điều kiện cộng bậc nhất đơn giản các tổn thất mỏi, ta có điều kiện để CTM bị 

phá hỏng vì mỏi sẽ là:        1
'

=Σ
i

i

N
N

                             (a) 

Nhân cả tử số và mẫu số của biểu thức (a) với σi
m ta có: 1

'

=Σ
i

m
i

i
m
i

N
N

σ
σ

 , nhưng vì   

σi
m Ni= σr

m N0  , nên :      Σσi
m N’i= σr

m N0                     (b) 
Từ biểu thức (b) có thể có hai cách tính độ bền khi ứng suất thay đổi bất ổn định: 
+ Cách thứ nhất: Có thể thay tác dụng của các ứng suất [σi] trong suốt thời gian 

phục vụ của chúng bằng tác dụng của ứng suất lớn nhất với chu kỳ tương đương NE . 
Vì σmax

m NE  = σr
m N0  nên từ (b) có thể rút ra:   Σσi

m N’i= σmax
m NE   , do đó số chu kỳ 

tương đương là: 

'

max
i

m

i
E NN ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ σ

σ
                                                                         (1.2.8) 

và tính toán được đưa về chế độ ứng suất thay đổi ổn định, có ứng suất σmax với số chu kỳ 

NE xác định theo (1.2.8). Nếu NE ≥ N0 thì σlim=σr , nếu NE < N0 thì m

E

0
rlim N

Nσσ = . 

Cách tính này thường dùng  trong tính toán các bộ truyền cơ khí. 
+ Cách thứ hai: Có thể thay tác dụng của các ứng suất [σi] trong suốt thời gian phục 

vụ của chúng bằng tác dụng của ứng suất tương đương nào đó (σt ®) ứng với số chu kỳ tương 
đương định trước NΣ = ΣNi . 

Vì   σt ®
m NE  = σr

m N0, nên từ (b) có thể rút ra :  Σσi
m N’i= σt ®

m NΣ     
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do đó :                                        m

'
i

m
i

td N

N

Σ

⋅
Σ=
σσ                                                     (1.2.9) 

và tính toán được đưa về chế độ ứng suất thay đổi ổn định, có ứng suất σtd  xác định theo 

(1.2.9) với số chu kỳ NΣ = ΣNi . Nếu NΣ ≥ N0 thì σlim=σr , nếu NΣ < N0 thì m
0

rlim N

N

Σ

=σσ . 

Cách tính này thường dùng để tính chọn ổ lăn. 
         Chú ý: Có trường hợp người ta tính toán tổn thất mỏi thông qua giá trị tải trọng [Qi]. 
Lúc đó, số mũ m được thay bằng m’ tuỳ theo quan hệ tải trọng với ứng suất. Ví dụ, tải gây 
ứng suất kéo, nén, uốn thì  m’= m , tải gây ứng suất tiếp xúc đường thì  m’ = m/2.  
      d-Tính độ bền tiếp xúc 

Phương trình cơ bản có dạng: 

1

σH ≤  [σH]            (1.2.10) 
Trong đó: σH – ứng suất tiếp xúc sinh ra; 

[σH]-ứng suất tiếp xúc cho phép; 
        d.1- Khi ứng suất tiếp xúc không đổi 

Tính toán theo (1.2.10) với: ứng suất 
tiếp xúc tính theo công thức Héc; ứng suất 
tiếp xúc cho phép xác định bằng thực 
nghiệm theo điều kiện bền tĩnh để tránh 
biến dạng dẻo và gẫy dòn lớp bề mặt.  
 Tính ổ lăn chịu tải tĩnh theo cách tính này. 
        d.2- Khi ứng suất tiếp xúc thay đổi 
 Để có cơ sở tính độ bền khi CTM chịu ứng su
dạng tróc rỗ bề mặt vì mỏi. 
           d.2.1-  Dạng hỏng tróc rỗ bề mặt vì mỏi 

Xét trường hợp hai hình trụ tiếp xúc chịu tải v
Bánh dẫn 1 quay với vận tốc góc ω1 , bánh bị dẫn 2
trên bề mặt các bánh lần lượt chịu tải và thôi tải, ứn
theo chu trình mạch động gián đoạn (hình 1.2.8d). 

ứng suất tiếp xúc thay đổi gây nên hiện tượng
bề mặt sẽ sinh ra các vết nứt nhỏ. Thực nghiệm chứ
còn có cả trượt. Khi bị trượt các vết nứt nhỏ không p
mặt tiếp xúc mà hướng nghiêng theo chiều của lực 
ứng suất (tổng hợp) lớn nhất (hình 1.2.8a). Dầu bôi 
dẫn 1, dầu trong các vết nứt sẽ chảy ra ngoài khi các
ép từ chân về phía đỉnh vết nứt). Trên bánh bị dẫn 2,
vết nứt nên dầu không thoát ra ngoài được. áp lực d
một lúc nào đó (sau một số chu kỳ nhất định) sẽ làm
tượng này gọi là tróc rỗ bề mặt vì mỏi. 

Tróc rỗ sẽ không xảy ra nếu trị số ứng suất ti
tiếp xúc cho phép.  
        d.2.2- Tính độ bền tiếp xúc 
        - Giới hạn mỏi bề mặt cũng tuân theo đường con
        - Cách tính mỏi bề mặt theo ứng suất tiếp xúc 
khi ứng suất thay đổi. 
     2- Độ cứng 

a- Khái niệm 
        Độ cứng của CTM là khả năng chống lại biến 
của nó khi chịu tải. 
 Cần phân biệt độ cứng thể tích và độ cứng bề m
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Hình1.2.8: Cơ chế tróc vì mỏi
ất thay đổi, trước tiên phải nghiên cứu 

µ quay trong dầu bôi trơn (hình 1.2.8). 
 quay với vận tốc góc ω2 . Từng điểm 

g suất tiếp xúc ở các điểm này thay đổi 

 mỏi lớp bề mặt của chi tiết máy. Trên 
ng tỏ rằng kèm theo chuyển động lăn 
hát triển theo hướng vuông góc với bề 

ma sát, vì đó là hướng của bề mặt chịu 
trơn sẽ chui vào các vết nứt. Trên bánh 
 vết nứt này đi vào vùng tiếp xúc (vì bị 
 do bị ép và dồn từ miệng về phía chân 
ầu sẽ thúc đẩy vết nứt phát triển và đến 
 tróc ra những mảnh kim loại nhỏ. Hiện 

ếp xúc không vượt quá trị số ứng suất 

g mái.  
cũng tương tự như tính độ bền thể tích 

dạng đàn hồi hoặc thay đổi hình dáng 

ặt. 



        - Độ cứng thể tích liên quan đến biến dạng của toàn bộ khối vật liệu chi tiết. 
        - Độ cứng tiếp xúc liên quan đến biến dạng của lớp bề mặt của chi tiết. 

b- Tầm quan trọng của độ cứng 
          Độ cứng là một trong những chỉ tiêu quan trọng về khả năng làm việc của CTM.  
 Trong nhiều trường hợp, chất lượng làm việc của máy được quyết định bởi độ cứng 
của CTM. Ví dụ trục chính của máy cắt kim loại không đủ độ cứng sẽ làm tăng sai số của 
các sản phẩm gia công. Các trục trong hộp giảm tốc không đủ độ cứng sẽ bị biến dạng quá 
mức cho phép, gây tập trung tải trọng trên các bánh răng, gây mòn, thậm chí  làm kẹt ổ... 
 Cũng có khi kích thước CTM được xác định theo độ bền thì khá nhỏ, song vẫn phải 
lấy tăng lên nhiều để thoả mãn yêu cầu về độ cứng, chẳng hạn như thân máy cắt kim loại. 
        Yêu cầu về độ cứng được quyết định bởi: 
       - Điều kiện bền của CTM, ví dụ như tiết máy quay cần cân bằng, tiết máy chịu nén dọc 
trục... 

- Điều kiện tiếp xúc đều giữa các CTM: các bánh răng ăn khớp với nhau, ngõng trục 
với ổ trượt vv... 
       - Điều kiện công nghệ, có ý nghĩa lớn trong sản xuất hàng loạt: đường kính trục cần 
định theo khả năng gia công vv... 

- Yêu cầu đảm bảo chất lượng làm việc của máy: ví dụ độ cứng của các CTM trong 
máy công cụ có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác gia công.  

c- Phương pháp tính toán độ cứng  
c.1- Tính toán độ cứng thể tích 
Trong trường hợp cần phải đảm bảo CTM có đủ độ cứng thể tích cần thiết, tính toán 

về độ cứng nhằm giới hạn biến dạng đàn hồi của CTM trong một phạm vi cho phép. Các 
phương trình tính toán cơ bản là: 

- Khi chịu kéo (nén):          ∆l  ≤  [∆l]                                                                 (1.2.11) 
- Khi chịu xoắn :                 ϕ  ≤   [ϕ]                                                                  (1.2.12)                 
- Khi chịu uốn:                    f  ≤  [f];  ][θθ ≤                                                       (1.2.13) 

Cách xác định trị số của chuyển vị khi kéo (nén) ∆l, độ võng f và góc xoay θ  khi 
uốn, góc xoắn ϕ khi chịu xoắn được xác định theo các công thức của “Sức bền vật liệu”. 

c.2- Tính toán độ cứng tiếp xúc 
Biến dạng tiếp xúc của các vật thể nhẵn, đồng nhất, tiếp xúc ban đầu theo điểm 

hoặc đường được tính theo lý thuyết Héc và Bêliaép. 
Biến dạng tiếp xúc của các vật thể có diện tích tiếp xúc lớn (ví dụ bàn trượt với 

sống máy tiện vv...) được xác định bằng thí nghiệm. 
d- Các biện pháp nâng cao độ cứng 
Đối với độ cứng thể tích, có thể tăng độ cứng bằng cách: 
- Giảm chiều dài chịu kéo (nén), chịu xoắn, chịu uốn (rút ngắn khoảng cách gối; 

thêm gối tựa; tránh dùng dầm công xôn); 
- Tăng tiết diện khi chịu kéo (nén), tăng mômen quán tính tiết diện khi chịu uốn, 

xoắn; 
- Dùng vật liệu có môđun đàn hồi lớn. 
Đối với độ cứng tiếp xúc, có thể tăng độ cứng bằng cách: 
- Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc đến mức cần thiết; 
- Dùng vật liệu có môđun đàn hồi lớn. 

  Chú ý: Khi sử dụng thép hợp kim độ bền tăng nhiều nhưng độ cứng hầu như không tăng 
(do mô đun đàn hồi hầu như không thay đổi) nên phải chú ý kiểm tra độ cứng. 

 Cũng có trường hợp lại yêu cầu phải giảm độ cứng của CTM, ví dụ dùng bu lông 
có độ cứng thấp, giảm độ cứng của răng và vành bánh răng vv... sẽ làm tăng độ bền mỏi 
của chúng. 

3- Độ bền mòn 
a- Khái niệm  
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       Độ bền mòn là khả năng chống lại sự suy giảm chiều dày lớp bề mặt tiếp xúc của 
CTM. Mòn là kết quả tác dụng của ứng suất tiếp xúc hoặc áp suất khi các bề mặt tiếp xúc 
trượt tương đối với nhau trong điều kiện không có bôi trơn ma sát ướt. 

b- Tác hại của mòn 
- Làm giảm độ chính xác của máy, đặc biệt là dụng cụ đo; 
- Giảm hiệu suất của máy, đặc biệt là các thiết bị động lực với hệ thống pít tông xi 

lanh; 
- Giảm độ bền do chất lượng lớp bề mặt mất hiệu lực (ví dụ lớp nhiệt luyện, phun 

phủ, tăng bền); 
- Làm tăng khe hở của các liên kết động, dẫn tới tải trọng động tăng và gây ồn; 
- Mòn nhiều có thể làm mất hoàn toàn khả năng làm việc của CTM. 

b- Quá trình mòn 
M
vM 

 

Hình 1
(G

Thực tiễn chứng tỏ quá trình mòn chia làm 
3 giai đoạn (hình 1.2.9): 
         Giai đoạn I (giai đoạn chạy rà): sự tiếp 
xúc xuất hiện chủ yếu ở các điểm nhấp nhô để 
lại sau gia công cơ. Các điểm này sẽ bị cắt giảm 
chiều cao hoặc biến dạng dẻo. Giai đoạn này kết 
thúc khi chiều rộng các phần tiếp xúc lớn hơn 
chiều rộng chân các vết lõm. Giai đoạn này tạo 
điều kiện phân bố đều tải trọng và thường diễn ra 
khá ngắn so với tuổi thọ của CTM, mặt khác nó 
thường do con người chủ động tiến hành. Độ 
mòn M (đường 1) tăng nhanh và vận tốc mòn vM 
(đường2) giảm nhanh, nên trong giai đoạn này cần 
 chú ý có chế độ tải, bôi trơn và làm mát  thích hợp. 
         Giai đoạn II (giai đoạn mòn ổn định): Độ mòn tăng bậc n

mòn thấp và không đổi (đoạn nằm ngang của đường 2): 
dt

dM
vM ==

Giai đoạn này là giai đoạn làm việc của CTM. Trong giai đoạ
thay dầu và bảo dưỡng máy. 
         Giai đoạn III (giai đoạn mòn khốc liệt): chi tiết máy mòn 
này thì tuổi thọ của CTM đã hết, cần thay thế hoặc phục hồi nó. 
         d-  Biện pháp giảm mài mòn 

Vì độ mòn và tốc độ mòn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà 
xúc hoặc áp suất, vận tốc trượt, hệ số ma sát, chống mòn của vật liệ
pháp giảm mài mòn có thể là: 
 - Chọn vật liệu và phối hợp vật liệu các bề mặt đối tiếp hợp 
nhiệt và chống dính tốt. 
 - Chọn chế độ công nghệ gia công hợp lý, thay đổi cơ tính 
phun phủ tăng bền, mạ... 
 - Vận hành máy đúng chế độ, bôi trơn và che kín tốt. 

e- Phương pháp tính toán độ bền mòn 
 Tính toán độ bền mòn xuất phát từ điều kiện bảo đảm ma 
việc, hai bề mặt tiếp xúc luônluôn được ngăn cách bởi một lớp chất
 Trường hợp không thể tạo thành ma sát ướt thì phải tính t
(hoặc ứng suất tiếp xúc) giữa hai bề mặt tiếp xúc đảm bảo cho C
định. 

Giữa áp suất (hoặc ứng suất tiếp xúc) và quãng đường ma sát 
pm. s = const                                                               

trong đó:  p - áp suất (hoặc ứng suất tiếp xúc); 
                s - quãng đường ma sát; 
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G/® II
G/® I
.2.9: Quá trình m
/®- giai đoạn) 

hất với thời g

αtg . 

n này cần chú

rất nhanh. Đến

chủ yếu là ứn
u, bôi trơn . D

lý để giảm ma

bề mặt như n

sát ướt, nghĩa 
 bôi trơn. 
oán để giới h
TM  có đủ tu

có quan hệ: 
                       
G/® III
òn 

ian, tốc độ 

 ý định kỳ 

 giai đoạn 

g suất tiếp 
o đó, biện 

 sát, thoát 

hiệt luyện, 

là khi làm 

ạn áp suất 
ổi thọ quy 

 (1.2.14) 



                m - số mũ, (thông thường m = 1 ÷ 3; trường hợp ma sát ướt và nửa ướt m ≅ 3; 
trường hợp ma sát khô, nửa khô và tải lớn m =1÷2; trường hợp có hạt mài mòn, hoặc áp 
suất thấp, ma sát nửa khô m ≈ 1). 
 Biểu thức (1.2.14) chứng tỏ nếu áp suất p càng giảm thì tuổi thọ về mòn càng tăng, 
đặc biệt khi trị số m càng lớn. 

Có nhiều nhân tố phức tạp ảnh hưởng đến quá trình mòn, do đó hiện nay chưa xây 
dựng được phương pháp tính chính xác về độ bền mòn của CTM. Để hạn chế mòn thường 
quy ước tính theo cách kiểm nghiệm điều kiện áp suất p hoặc tích số pv tại bề mặt làm việc 
không được vượt quá trị số cho phép tương ứng: 

p ≤ [p]                                                                                                 (1.2.15)                      
pv ≤ [pv]                                                                                              (1.2.16) 

  Độ bền mòn (và cả độ bền mỏi) của CTM bị giảm đi rất nhiều nếu khi nó bị gỉ. Để 
tránh gỉ, có thể phủ sơn chống gỉ, mạ, phun phủ lên bề mặt chi tiết, hoặc chế tạo CTM bằng 
các vật liệu thích hợp. Cần đặc biệt chú ý các CTM làm việc ở chỗ ẩm ướt, có axit hoặc 
baz¬ v.v... 
   4- Độ chịu nhiệt 

a- Khái niệm 
 Độ chịu nhiệt của CTM là khả năng làm việc bình thường của nó trong một phạm vi 
nhiệt độ cần thiết. 

Nhiệt sinh ra thường là do ma sát trong các cơ cấu và máy, đặc biệt là ở những chỗ 
chi tiết tiếp xúc bị trượt nhiều, bôi trơn kém. 

b- Tác hại của nhiệt 
- Làm giảm khả năng tải của CTM; 

 - Làm giảm độ nhớt của dầu bôi trơn, tăng độ mòn và dễ gây dính; 
 - Biến dạng nhiệt gây ra cong vênh và làm giảm khe hở giữa các chi tiết ghép; 
 - Làm sai lệch độ chính xác của máy và dụng cụ đo. 

c- Phương pháp tính toán về nhiệt 
 Tính toán nhiệt thường kiểm nghiệm theo điều kiện nhiệt độ trung bình ổn định to

t b 
của máy hoặc CTM  không được vượt quá trị số cho phép [to

t b]:  
to

t b  ≤  [to
t b]                                                                                          (1.2.17) 

 Nhiệt độ [to
t b] được xác định bằng thực nghiệm tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể của 

máy và CTM hoặc xác định theo nhiệt độ cho phép của dầu bôi trơn được sử dụng . 
Nhiệt độ to

t b  được xác định từ phương trình cân bằng nhiệt. Nhiệt lượng sinh ra Ω và 
nhiệt lượng truyền đi Ω’ trong cùng một đơn vị thời gian là bằng nhau: 

Ω = Ω’                                                                                               (1.2.18) 
 Ví dụ, với một bộ truyền làm việc trong dầu có thể tính Ω từ công suất mất mát Pm 
(kW) trong 1 giờ biến thành nhiệt năng: 

Ω = 3600Pm (KJ/h) = ≈)h/Kcal(P
18,4

3600
m

860Pm (kcal/h)                 (1.2.19) 

Nhiệt lượng truyền đi Ω’ cũng trong 1 giờ: 
Ω’ = At kt ( t - t0 )                                                                               (1.2.20)    

Trong đó:  At - diện tích bề mặt thoát nhiệt ra môi trường xung quanh (m2); 
                 kt - hệ số thoát nhiệt (kcal/m2 h 0C ), thường lấy kt = 7,5 ÷ 15 (kcal/m2 h 0C), tuỳ 
theo tốc độ lưu thôngcủa môi trường toả nhiệt; 
                 t  - nhiệt độ của dầu (thường không được quá 75-90oC); 
                 t0 - nhiệt độ của môi trường xung quanh (thường lấy t0 = 200 C ). 
Thay (1.2.19), (1.2.20) vào phương trình (1.2.18) ta có: 

860 Pm = At kt (t  - t0)                                                                           (1.2.21) 
 Từ công thức (1.2.21), khi đã biết At có thể xác định được nhiệt độ t để kiểm nghiệm 
điều kiện (1.2.17), hoặc với t cho trước có thể xác định diện tích cần làm nguội At . Nếu 
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diện tích vỏ hộp truyền động có trị số nhỏ hơn At tìm được thì phải tăng thêm diện tích vỏ 
hoặc làm thêm gân, cánh tản nhiệt, hoặc dùng quạt gió vv... 

 Trường hợp CTM làm việc ở nhiệt độ cao, khi thiết kế cần chú ý chọn vật liệu và 
nhiệt luyện thích hợp. 
    5- Độ ổn định dao động 

a- Khái niệm 
 Độ ổn định dao động của CTM là khả năng làm việc bình thường của nó trong điều 
kiện cụ thể nào đó (chủ yếu là phạm vi tần số hoặc biên độ dao động cần thiết) mà không bị 
rung động quá mức cho phép. 
 Dao động thường sinh ra do các nguyên nhân như: máy làm việc có chuyển động khứ 
hồi, hoặc không cân bằng vật quay,  hoặc CTM  không đủ độ cứng, hoặc do nguồn dao 
động từ tải trọng ngoài. 

b- ảnh hưởng của dao động đến khả năng làm việc của CTM 
 - Gây tải trọng động phụ có chu kỳ và kèm theo ứng suất thay đổi làm CTM dễ bị 
hỏng vì mỏi. 
 - Làm giảm độ chính xác của máy, làm giảm độ chính xác và độ nhẵn bề mặt của chi 
tiết gia công. Làm giảm tuổi thọ của máy và dụng cụ cắt. 
 - Gây tiếng ồn, nhất là ở bộ truyền bánh răng và ổ lăn. 
      c- Phương pháp tính toán về dao động và biện pháp giảm dao động 
 Có thể nói dao động là yếu tố thường trực, tiềm ẩn trong quá trình sử dụng và khai 
thác máy và CTM. Nói chung, trừ các máy sử dụng dao động vào quá trình công nghệ ra, 
người ta đều tìm cách loại bỏ hoặc giảm dao động.  
 Biện pháp tốt nhất để khử bỏ dao động là triệt tiêu những ngoại lực gây nên dao động, 
như cân bằng vật quay, nhưng nói chung là không thể loại bỏ hoàn toàn. 
 Có thể giảm dao động bằng cách thay đổi tính chất động lực học của hệ thống như 
thay đổi khối lượng, mômen quán tính của hệ thống, dùng các thiết bị giảm rung. Và vì vậy 
việc tính toán dao động tập trung theo 2 hướng:  
 - Thứ nhất là xác định tần số riêng của máy để tránh cộng hưởng sao cho: 

f  ≠  n [f]                                                                                             (1.2.22) 
trong đó:  f  tần số riêng của máy; 

[f] - tần số dao động cưỡng bức, 
                n - số tự nhiên (thường n =1; 2 ; 3). 

- Thứ hai là xác định biên độ dao động để tránh vượt quá mức biên độ dao động cho 
phép: 

a  ≤  [a]                                                                                               (1.2.23) 
trong đó: a - biên độ dao động tính toán của máy hoặc CTM; 
               [a] - biên độ dao động cho phép. 
 
§5- Độ tin cậy 
    1- Khái niệm về độ tin cậy. 
 Độ tin cậy là khả năng sản phẩm (chi tiết máy, máy, thiết bị công trình...) thực hiện 
chức năng nhiệm vụ của mình và duy trì chức năng nhiệm vụ đó trong suốt thời gian đã 
định ứng với các điều kiện vận hành bảo dưỡng cụ thể. Như vậy, độ tin cậy và khả năng 
làm việc của máy và chi tiết máy liên quan chặt chẽ với nhau. 
 Độ tin cậy không những bao hàm nội dung chức năng nhiệm vụ mà còn mang ý 
nghĩa xác suất duy trì khả năng đó trong suốt thời gian quy định. 
    2- Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy. 
      a- Xác suất làm việc không hỏng: Đó là xác suất không xẩy ra hỏng hóc chi tiết máy 
hoặc máy trong thời hạn đã định. 
Giả sử có NC CTM giống nhau, làm việc trong những điều kiện như nhau, sau t giờ có NC h 
chi tiết bị hỏng và Nt = NC - NC h chi tiết tốt thì xác suất làm việc không hỏng sẽ là: 
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R(t) = )(1 tQ
N

NN
N
N

c

chc

c

t −=
−

=                                                       (1.2.24) 

trong đó:  Q(t) = Nc h / Nc  là xác suất chi tiết hỏng. 
Với một hệ thống gồm n phần tử thì xác suất làm việc không hỏng R(t) của hệ thống sẽ là:  

R(t) = R1(t). R2(t)... Rn(t) =                                                  (1.2.25) )(
1

tRi

n

i=
Π

Từ công thức này ta thấy: 
 - Độ tin cậy của hệ thống luôn luôn nhỏ hơn độ tin cậy của phần tử ít tin cậy nhất. Do 
đó không cho phép tồn tại trong hệ thống một phần tử yếu kém nào mà nên gồm các phần 
tử  có độ tin cậy như nhau. 

- Càng nhiều yếu tố, độ tin cậy của hệ thống càng thấp. Chẳn hạn một hệ thống có 10 
phần tử có xác suất không hỏng như nhau R(t) = 0,96 thì xác suất làm việc không hỏng của 
hệ thống là : 
                             R10(t) = 0,9610 = 0,66. 
 -  Nếu có 100 phần tử thì    
                             R100(t) = 0,96100 = 0,37. 
          b- Cường độ hỏng 

Cường độ hỏng λ(t) tại một thời điểm t 
nào đó là tỉ số giữa số hỏng hóc trong đơn vị 
thời gian và tổng số Nt tiết máy được sử dụng 
tại thời điểm đó. 

Hình 1.2.10: Quan hệ giữa 
cường độ hỏng và thời gian

0
I IIIII

λ(t)

t1 t2 
t

        Nếu trong khoảng thời gian khá nhỏ ∆t có 
∆Nt h chi tiết bị hỏng thì cường độ hỏng λ(t) tại 
thời điểm t là : 

       
tN

N
t

t

th

∆
∆

=)(λ                                   (1.2.26)  

        Một cách gần đúng, có thể coi cường độ 
hỏng là số hỏng hóc trên một đơn vị thời gian 
và một đơn vị sản phẩm. 
        Đồ thị  λ(t)  ( hình 1.2.10 ) chia  thành ba  

vùng ứng với 3 giai đoạn: 
 Vùng I: ứng với giai đoạn chạy mòn; 
 Vùng II: ứng với giai đoạn sử dụng bình thường; 
 Vùng III: ứng với giai đoạn mòn tăng cường. 
             c-  Tuổi thọ 
         Tuổi thọ của CTM là khoảng thời gian làm việc tính từ khi bắt đầu hoạt động cho tới 
khi đạt trạng thái tới hạn (tức là đến lúc bị hỏng cần sửa chữa phục hồi). Tuổi thọ thường 
tính theo thời gian hoạt động thực tế (không kể thời gian không hoạt động) của CTM. 
 Trong tính toán người ta còn quan tâm đến tuổi thọ gamma phần trăm. Đó là tuổi thọ mà 
CTM (đối tượng nghiên cứu) làm việc  chưa đạt tới trạng thái giới hạn với xác suất  γ% .      
        Giữa γ và R(t) có quan hệ: 

γ = 100 R(t)                                                                                         (1.2.27) 
Thông thường trong sản xuất hàng loạt  γ = 90% . Chẳng hạn tuổi thọ của 90% của một loạt 
ổ lăn là 8000 h, còn 10% có tuổi thọ thấp hơn. 
           d-  Hệ số sử dụng 
   Hệ số sử dụng là tỷ số giữa thời gian làm việc trong một thời kỳ hoạt động nào đó của 
CTM và tổng thời gian (bao gồm cả thời gian làm việc, thời gian bảo dưỡng và thời gian 
sửa chữa phục hồi): 

pblv

lv

h

lv
s ttt

t
t
t

K
++

==                                                                        (1.2.28) 
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Hệ số sử dụng KS thường được áp dụng cho các CTM có thể phục hồi được. 
    3-  Phương hướng nâng cao độ tin cậy 
 - Giảm số lượng chi tiết, kết cấu đơn giản; độ tin cậy của từng chi tiết phải xấp xỉ 
nhau. 
 - Giảm cường độ chịu tải, sử dụng các loại vật liệu có cơ tính cao, dùng các biện pháp 
công nghệ để tăng độ bền. 
 - Bôi trơn bảo dưỡng tốt. 
 - Sử dụng các hệ thống tĩnh định nhằm phân bố hợp lý tải trọng. 
 - Cần có thiết bị an toàn. 
 - Sử dụng nhiều các chi tiết tiêu chuẩn. 
 
§6- Tính công nghệ và tính kinh tế 
 Đây là một trong những yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy. Để thoả mãn yêu 
cầu về tính công nghệ và tính kinh tế, chi tiết máy được thiết kế phải có hình dạng, kết cấu 
và vật liệu chế tạo chúng phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể, đảm bảo khối lượng và 
kích thước nhỏ nhất, tốn ít vật liệu. Chi tiết máy được chế tạo tốn ít công sức nhất và kết 
quả cuối cùng là giá thành thấp. Nói cách khác, một chi tiết máy có tính công nghệ cao một 
mặt phải thoả mãn các chỉ tiêu về khả năng làm việc, mặt khác trong điều kiện sản xuất sẵn 
có phải dễ chế tạo, tốn ít thời gian và nguyên vật liệu nhất. 
 Những yêu cầu chủ yếu của tính công nghệ: 
 -Kết cấu phải phù hợp với điều kiện và quy mô sản xuất; 
 -Kết cấu phải đơn giản và hợp lý; 
 -Cấp chính xác và độ nhám đúng mức; 
 -Chọn phương pháp tạo phôi hợp lý. 
 Để có khái niệm về tính công nghệ của một chi tiết máy, ví dụ trường hợp thiết kế 
trục: 
 -Đường kính phôi nên lấy gần sát đường kính trục để giảm khối lượng gia công. 
 -Số lượng các bậc trên trục càng ít càng tốt. 
 -Bán kính góc lượn nên lấy bằng nhau. 
 -Chiều dài các đoạn trục có đường kính khác nhau nên lấy bằng nhau (để có thể gia 
công nhiều dao đồng thời). 
 -Các rãnh then nên bố trí trên cùng một đường sinh. 
 -Chiều rộng các rãnh then nên cố gắng lấy bằng nhau. 
 -Giữa các bậc nên có rãnh thoát đá... 
 
§7- Chọn vật liệu của CTM 
 Chọn vật liệu là một công việc quan trọng, bởi vì chất lượng của CTM nói riêng và 
của cả máy nói chung phụ thuộc phần lớn vào việc chọn vật liệu có hợp lý hay không. 
Muốn chọn được vật liệu hợp lý, cần nắm vững các tính chất của các loại vật liệu và nắm 
vững các yêu cầu mà điều kiện làm việc của CTM và điều kiện chế tạo đòi hỏi đối với vật 
liệu. 
    1- Yêu cầu đối với vật liệu 

- Thoả mãn các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM như độ bền, độ cứng, 
độ bền mòn v.v... 

- Đảm bảo các yêu cầu về khối lượng và kích thước của CTM.  
- Đảm bảo các yêu cầu liên quan đến điều kiện sử dụng như tính chất chống ăn mòn, 

giảm ma sát, cách điện, chịu nhiệt,... 
- Có tính công nghệ thích hợp với hình dáng và phương pháp gia công CTM (đúc, 

hàn, dập, cắt gọt, nhiệt luyện,... 
- Rẻ và dễ cung ứng. 

    2- Nguyên tắc sử dụng vật liệu 
 Trong sử dụng vật liệu có 3 nguyên tắc cơ bản sau: 
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 - Nguyên tắc so sánh một số phương án để chọn: chỉ trên cơ sở tiến hành so sánh một 
số phương án, ta mới có thể chọn vật liệu một cách hợp lý. Các chỉ tiêu để so sánh lựa chọn 
có thể là: giá thành thấp nhất hay khối lượng nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo độ bền tĩnh, độ bền 
mỏi hoặc độ cứng v.v... đã cho. Thông thường người ta hay chú ý nhiều đến chỉ tiêu về khối 
lượng của chi tiết máy vì đối với nhiều loại máy, nó là nhân tố quan trọng, đặc trưng cho 
hiệu quả của kết cấu, hơn nữa kết hợp với giá mỗi đơn vị khối lượng, chỉ tiêu khối lượng 
cho ta hình dung rõ ràng về khối lượng của vật liệu và giá vật liệu của cả kết cấu. Để làm 
được điều đó khi chọn vật liệu và nhiệt luyện cần chú trọng phân tích quan hệ giữa ứng suất 
cho phép (hoặc đặc trưng cơ học) với khối lượng G của chi tiết hay cụm máy (xem thêm 
[1], [3]). 
 - Nguyên tắc chất lượng cục bộ: Chọn chất lượng tương ứng cho từng bộ phận, tránh 
sử dụng vật liệu quý hiếm tràn lan. 
 - Nguyên tắc hạn chế số chủng loại vật liệu: Vì số chủng loại vật liệu (cũng như 
chủng loại CTM) càng nhiều thì việc cung cấp, bảo quản, thay thế càng phức tạp. 
     3- Vật liệu thường dùng trong chế tạo máy 
         a- Kim loại đen 
 Kim loại đen (gồm gang và thép) được dùng rộng rãi nhờ độ bền, độ cứng cao và 
tương đối rẻ, đồng thời có thể nâng cao cơ tính bằng yếu tố hợp kim và nhiệt luyện hoặc 
hoá nhiệt luyện. Nhược điểm chủ yếu của gang và thép là khối lượng riêng lớn (nặng nề), 
tính chống gỉ kém 
         b- Kim loại màu và hợp kim của chúng 
 Kim loại màu (đồng, chì, nhôm, thiếc,...) được dùng rộng rãi dưới dạng hợp kim màu 
như đồng thanh, đồng thau, babit, đuya ra ... Ưu điểm của kim loại màu và hợp kim của 
chúng là có khả năng giảm ma sát, giảm mài mòn, chống gỉ; một số hợp kim có khối lượng 
nhỏ. Nhược điểm của chúng là đắt, hiếm. Vì vậychỉ nên dùng kim loại màu khi rất cần 
thiết. 
         c- Kim loại gốm 
 Đây là loại vật liệu chế tạo bằng cách ép nung và nung bột kim loại với các chất phụ 
gia ở áp suất cao và nhiệt độ cao. Nó có ưu điểm là độ bền cao, có cơ tính đặc biệt (như khả 
năng tự bôi trơn...), nhưng có kích thước còn bị hạn chế bởi điều kiện chế tạo, giá thành 
đắt. 
         d- Vật liệu không kim loại 
 Loại này rất đa dạng như gỗ, da, cao su,  amiăng, chất dẻo,... Chúng có ưu điểm là 
nhẹ, dễ tạo hình, có tính cách điện, cách nhiệt, chống ăn mòn ..., nhưng có nhược điểm là 
dễ thay đổi cơ tính theo thời gian (lão hoá), nhiệt độ làm việc thường thấp, dễ cháy. 
 
§8- Vấn đề tiêu chuẩn hoá 

1- Khái niệm và ý nghĩa 
 Tiêu chuẩn hoá là sự quy định những tiêu chuẩn, quy cách về hình dạng, loại, kiểu, 
các thông số cơ bản, yêu cầu kỹ thuật, mức độ chất lượng... của sản phẩm.    
        Trong ngành chế tạo máy, tiêu chuẩn hoá có ý nghĩa kinh tế kỹ thuật rất quan trọng, 
vì:  
         - Tiêu chuẩn hoá hạn chế được nhiều chủng loại và kích thước của sản phẩm cùng 
loại cùng tên, nhờ đó có thể sử dụng các phương pháp tiên tiến nhất để chế tạo hàng loạt 
CTM tiêu chuẩn, giảm được sức lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm bớt đầu tư thiết 
bị và cuối cùng là hạ giá thành sản phẩm. 
 - Tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng làm việc và tuổi thọ của 
CTM. 
 - Đảm bảo được tính đổi lẫn của CTM, nhờ đó tạo thuận lợi cho việc sửa chữa thay 
thế các CTM bị hỏng. 
 - Giảm được thời gian nghiên cứu, tính toán thiết kế và chế tạo. 
 Như vậy, tiêu chuẩn hoá là một biện pháp rất quan trọng để nâng cao các chỉ tiêu 
kinh tế và chất lượng của máy và được đánh giá theo mức độ tiêu chuẩn hoá: 
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mức độ TCH = (số chi tiết tiêu chuẩn)/ (số lượng toàn bộ chi tiết của máy). 100% 
     2- Những đối tượng được tiêu chuẩn hoá trong chế tạo máy 
 - Các vấn đề chung: các dãy số và kích thước, tốc độ quay trong một phút, độ côn, 
các ký hiệu và quy ước trên bản vẽ. 
 - Các thuật ngữ, các ký hiệu. 
 - Đơn vị đo lường. 
 - Cấp chính xác,chất lượng bề mặt CTM. 
 - Hình dạng, kích thước các CTM thường dùng, các tiết máy ghép, xích, đai, ổ lăn, 
khớp nối, lò xo, các thiết bị bôi trơn,... 
 - Các yếu tố cấu tạo CTM: ren, môđun và dạng sinh của bánh răng, đường kính và 
chiều rộng bánh đai v.v... 
 - Các thông số, các chỉ tiêu về chất lượng của máy, thiết bị. 
 - Các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ. 
   3- Các tiêu chuẩn hiện hành 
 ở nước ta sử dụng 4 cấp tiêu chuẩn: 
 - Tiêu chuẩn nhà nước Việt nam, ký hiệu TCVN kèm theo thứ tự tiêu chuẩn và năm 
ban hành. Tính đến 31/12/1998, danh mục TCVN bao gồm 4440 TCVN. Ví dụ  TCVN 
2247-77 là tiêu chuẩn về đường kính ren và bước ren hệ mét, ban hành năm 1977. 
 - Tiêu chuẩn ngành, ký hiệu TCN kèm theo ngành  tương ứng và nội dung.  
 - Tiêu chuẩn vùng (tỉnh, thành phố), ký hiệu TCV kèm theo vùng tương ứng và nội 
dung. 
 - Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu TC...Đây là những quy định riêng của cơ sở sản xuất. 
 Trong quá trình hoà nhập với kinh tế thế giới, nhiều tiêu chuẩn thế giới và khu vực đã 
và đang có ảnh hưởng và có tác dụng trực tiếp vào nước ta, như trước đây tiêu chuẩn GOST 
của Liên xô (cũ) và tiêu chuẩn quốc tế ISO hiện nay. 
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Phần II  

truyền động cơ khí 
 

Bài mở đầu: Những vấn đề chung về truyền động cơ khí 
 
 1- Sự cần thiết của việc sử dụng truyền động cơ khí 
 Trong  các thiết bị và dây chuyền công nghệ có thể sử dụng nhiều loại truyền động khác 
nhau: truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thuỷ lực và truyền động khí ép. Sở 
dĩ cần sử dụng các truyền động để nối động cơ với các bộ phận công tác vì: 
 - Tốc độ cần thiết của các bộ phận nói chung khác với tốc độ của động cơ tiêu chuẩn 
(thường là thấp hơn). Nếu chế tạo động cơ có tốc độ thấp, mômen lớn thì kích thước lớn, 
giá thành đắt. 
 - Nhiều khi cần truyền động từ một động cơ đến nhiều cơ cấu làm việc với các tốc độ 
khác nhau. 
 - Động cơ chuyển động quay đều nhưng bộ phận công tác cần chuyển động tịnh tiến 
hoặc chuyển động với một tốc độ thay đổi theo một quy luật nào đó. 
 - Vì điều kiện sử dụng, an toàn lao động hoặc vì khuôn khổ kích thước của máy nhiều 
khi không thể nối trực tiếp động cơ với bộ phận công tác của máy. 
 Trong các loại truyền động thì truyền động cơ khí được sử dụng nhiều hơn cả. 
 Truyền động cơ khí là truyền động dùng các cơ cấu để truyền cơ năng  từ động cơ đến 
các bộ phận làm việc của máy, thông thường có biến đổi vận tốc, lực, mômen và đôi khi 
biến đổi cả đặc tính, quy luật chuyển động. 
 Truyền động cơ khí dựa trên hai nguyên lý: 
 - Truyền động bằng ma sát: truyền động bánh ma sát, truyền động đai. 
 - Truyền động ăn khớp: truyền động bánh răng, truyền động trục vít -bánh vít, truyền 
động xích. 
 2- Các đại lượng tính toán thường dùng 
 - Công suất trục dẫn  P1 , trục bị dẫn P2  ( kw) 

 - Hiệu suất của bộ truyền: 
1

2

P
P

=η hoặc 
1

1
P
Pm−=η  

với Pm = P1 -  P2 là công suất mất mát của bộ truyền. 
     - Tốc độ quay trên trục dẫn n1 và trục bị dẫn n2 (vòng/phút); 

 - Tỷ số truyền u =
2

1

n
n

 (quy ước u chỉ nhận giá trị dương và không  xét đến chiều quay); 

 - Mô men  xoắn T ( N.mm): 

  
i

i
i n

P
T

610.55,9
= (N.mm) 

V ới:  Pi, ni là công suất, số vòng quay trên trục i. 
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Bài 1: Truyền động bánh ma sát 

 
§1- Khái niệm chung 
 1- Khái niệm 
 Truyền động bánh ma sát thực hiện truyền chuyển động và công suất giữa các trục 
nhờ lực ma sát sinh ra tại chỗ tiếp xúc của  bánh  dẫn và bánh bị dẫn. Để tạo  lực ma sát cần 
tác dụng lực ép các bánh lại với nhau. 
     2- Phân loại truyền động bánh ma sát 
 +)Theo khả năng điều chỉnh tỷ số truyền, chia làm hai loại chính: 
 Truyền động bánh ma sát có tỷ số truyền không điều chỉnh được ( gọi tắt là bộ truyền 
bánh ma sát ): 
 - Bộ truyền ma sát trụ: truyền động giữa hai trục song song(hình 2.1.1a); 
 - Bộ truyền ma sát nón: Truyền động giữa hai trục vuông góc ( hình  2.1.1b); 
 Truyền động ma sát có tỷ số truyền điều chỉnh được ( bộ biến tốc ma sát): 
 - Bộ biến tốc ma sát  điều chỉnh trực tiếp: Không qua khâu trung gian (hình 2.1.1c, f, g); 
 - Bộ biến tốc ma sát  điều chỉnh gián  tiếp : Qua khâu trung gian (hình 2.1.1d, e, h). 
 

 
       a)     b)    c) 

 
         d)   e)   f)     g)  h) 
 

Hình 2.1.1:  Các loại truyền động  ma sát 
 

  +)Theo hình thức tiếp xúc, truyền động bánh ma sát được chia ra 
- Bộ truyền tiếp xúc ngoài: tâm các bánh ở về hai phía so với điểm tiếp xúc 
- Bộ truyền tiếp xúc trong: tâm các bánh ở  cùng một phía so với điểm tiếp xúc (hình 

2.1.1f) 
 3- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 
  a- Ưu điểm 
  - Có cấu tạo đơn giản; 
  - Làm việc êm không ồn; 
  - Có khả năng điều chỉnh vô cấp tốc độ. 
  b- Nhược điểm 
  - Lực tác dụng lên trục và ổ khá lớn do phải ép các bánh ma sát; 
  - Tỷ số truyền không ổn định do có trượt giữa các bánh khi làm việc; 
  - Khả năng tải tương đối thấp (so với truyền động bánh răng) 
  c- Phạm vi sử dụng 
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 - Truyền động ma sát thường chỉ được dùng khi truyền công suất nhỏ hoặc trung bình 
(dưới 20 kW). Nếu công suất lớn, kích thước bộ truyền khá lớn và khó  đảm bảo lực ép cần 
thiết cho bánh. 

 - Truyền động ma sát thường chỉ được dùng khi truyền công suất nhỏ hoặc trung bình 
(dưới 20 kW). Nếu công suất lớn, kích thước bộ truyền khá lớn và khó  đảm bảo lực ép cần 
thiết cho bánh. 

 - Vận tốc của bộ truyền v ≤ 15 ÷ 20 m/s, nếu vận tốc cao quá nhiệt độ bộ truyền tăng 
nhiều và gây mòn nhanh 

 - Vận tốc của bộ truyền v ≤ 15 ÷ 20 m/s, nếu vận tốc cao quá nhiệt độ bộ truyền tăng 
nhiều và gây mòn nhanh 

 -Tỷ số truyền  u ≤ 7.  -Tỷ số truyền  u ≤ 7. 
 Truyền động ma sát được dùng trong các thiết bị rèn, ép, cần trục, máy vận chuyển, 

các dụng cụ đo…nhưng được dùng nhiều hơn cả là các bộ biến tốc vô cấp. 
 Truyền động ma sát được dùng trong các thiết bị rèn, ép, cần trục, máy vận chuyển, 

các dụng cụ đo…nhưng được dùng nhiều hơn cả là các bộ biến tốc vô cấp. 
  
§2- Những vấn đề cơ bản của truyền động bánh ma sát §2- Những vấn đề cơ bản của truyền động bánh ma sát 
 1- Sự trượt trong truyền động bánh ma sát  1- Sự trượt trong truyền động bánh ma sát 
  Trong truyền  động bánh ma sát có thể xuất hiện ba dạng trượt sau: trượt hình học, 
trượt đàn hồi và trượt trơn. Trượt là nguyên nhân gây mất mát công suất và giảm hiệu suất 
đồng thời làm nóng và mòn bề mặt các bánh. 

  Trong truyền  động bánh ma sát có thể xuất hiện ba dạng trượt sau: trượt hình học, 
trượt đàn hồi và trượt trơn. Trượt là nguyên nhân gây mất mát công suất và giảm hiệu suất 
đồng thời làm nóng và mòn bề mặt các bánh. 
  a- Trượt hình học   a- Trượt hình học 

Sự trượt hình học xuất hiện trên chiều  dài  tiếp xúc chung và phụ thuộc vào dạng 
hình học của các bề mặt tiếp xúc. 

Sự trượt hình học xuất hiện trên chiều  dài  tiếp xúc chung và phụ thuộc vào dạng 
hình học của các bề mặt tiếp xúc. 
  Bản chất của trượt hình học có thể giải thích bằng ví dụ sau:   Bản chất của trượt hình học có thể giải thích bằng ví dụ sau: 
  Xét bộ truyền bánh ma sát đĩa (hình 2.1.2). Các điểm thuộc đường tiếp xúc trên bánh 
1 cách trục quay một khoảng không đổi, do đó khi bộ truyền làm việc vận tốc vòng của các 
điểm trên đường tiếp xúc thuộc bánh 1 là hằng số. 

  Xét bộ truyền bánh ma sát đĩa (hình 2.1.2). Các điểm thuộc đường tiếp xúc trên bánh 
1 cách trục quay một khoảng không đổi, do đó khi bộ truyền làm việc vận tốc vòng của các 
điểm trên đường tiếp xúc thuộc bánh 1 là hằng số. 

3
11

1 10.60

nd
v

π
= = const  (m/s)                                                              (2.1.1) 

  Còn trên bánh 2, khoảng cách từ các điểm thuộc đường tiếp xúc đến trục quay là thay 
đổi nên v2 phân bố theo quy luật bậc nhất: 

v2= 3
2

10.60
n.x.2π

≠const        (2.1.2) 

Gọi b là bề rộng bánh 1. Giả sử vận tốc của bánh 
1 và đĩa 2  bằng nhau tại điểm P (Điểm P được gọi 
là tâm lăn) nằm cách trung điểm của b một khoảng 
∆. Gọi k là khoảng cách từ O2 đến P 

VAT

ta có:      
3
2

2P3
11

1P 10.60

n.k.2
v

10.60

nd
v

ππ
===  

Còn ở tất cả các điểm khác trên đường tiếp xúc 
đều có trượt với vận tốc  

 vT i = | vi1  - vi 2 | =  | vP1  - vi 2 | 
nên vận tốc trượt tại đầu mút A: 

A        vAT = | vA1  - vA2 | =  | vP1  - vA2 |     ( vì vA1  = vP1) 

Mà                  
3
2

2P1P 10.60

n.k2
vv

π
==  

Hình 2.1.2- Tr
bề mặt         

3
2

2A 10.60

n)2/bk(2
v

−∆−
=

π
 

do vậy: 

     
u.10.60

n)2/b(2

.10.60

n)2/b(2

10.60

n)2/bk(2

10.60

n.k.2
v

3
1

3
2

3
2

3
2

AT

+∆
=

+∆
=

−∆−
−=

ππππ  

 
       Như vậy chiều dài tiếp xúc b càng lớn thì vận tốc trượt càng lớn. 
 Các biện pháp khắc phục trượt  hình học: 

- Với biến tốc ma sát mặt đĩa, bánh ma sát trụ nên chế tạo hình tan
- Khi truyền động giữa hai trục song song  cần đảm bảo sao cho ®
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B

ượt hình học trên 
 ma sát đĩa

                (2.1.3) 

g trống.  
ường tiếp xúc 



song song với các trục. 
  - Khi truyền động giữa các trục giao nhau, đường tiếp xúc (kéo dài) phải đi qua giao 
điểm của hai trục. 
  b- Trượt đàn hồi 
  Trượt đàn hồi xảy ra do biến dạng đàn hồi 
khác nhau của hai bánh trên vùng tiếp xúc  theo 
phương tiếp  tuyến. 
  - Nguyên  nhân gây trượt: Khi truyền mô 
men xoắn T1 với vận tốc ω1, các phân tố trên bề 
mặt bánh dẫn 1 đi vào tiếp xúc ở  điểm 1 thì bị 
nén, ra  khỏi điểm 3 thì bị dãn (hình 2.1.3). ở 
bánh bị dẫn 2 thì ngược lại: các phân tố bị dãn 
khi đi vào điểm 1 và bị nén khi đi ra khỏi điểm 
3. Sự thay đổi biến dạng  từ nén sang dãn và 
ngược lại  không bắt đầu từ điểm  tiếp xúc  mà  
từ một  điểm 2 nào đó trên vùng tiếp xúc (tương 
ứng có thể phân góc tiếp xúc αtx thành góc tĩnh 
α0 và góc trượt αt). 

Hình 2.1.3 -  Trượt đàn hồi 
truyền động bánh ma sát - Trong vùng tiếp xúc từ điểm 2 đến điểm  

3, do bị dãn bánh chủ động sẽ chuyển động nhanh 
hơn, ngược lại do bị nén bánh bị động sẽ chuyển động chậm hơn. Hiện tượng dãn và nén 
không đều gây nên sự chênh lệch vận tốc ở bánh chủ động và bị động, chính là nguyên 
nhân gây nên trượt đàn hồi với vận tốc trượt  vt = v1 –v2 . 
  - Như vậy trượt đàn hồi xuất hiện do biến dạng đàn hồi khác nhau của hai bánh theo 
phương tiếp tuyến. Trong thực tế mọi vật liệu đều có tính đàn hồi  và biến dạng đàn hồi do 
tải trọng gây nên, do đó khi làm việc truyền tải trọng bất cứ bộ truyền ma sát nào cũng có 
trượt đàn hồi. 
  c-  Trượt trơn 
  Khác với trượt đàn hồi, trượt trơn chỉ xuất hiện khi quá tải. Khi lực vòng cần truyền 

Ft= d
T2

 lớn hơn tổng lực ma sát Fms  trên cung tiếp xúc, lúc này cung trượt αt sẽ choán hết 

cung tiếp xúc αtx. . Khi này bánh bị dẫn dừng lại trong khi bánh dẫn vẫn quay, gây mòn cục 
bộ hoặc xước bề mặt. Do đó khi thiết kế cần chọn hệ số an toàn hợp lý để tránh  trượt trơn 
khi làm việc, mặt khác không được dùng bộ truyền bánh ma sát làm cơ cấu phòng quá tải. 
 2- Tỉ số truyền 
  a- Tỉ số truyền trong truyền động ma sát 
  * Truyền động bánh ma sát trụ: 
  Hệ số trượt ξ  là  tỷ số giữa vận tốc trượt và vận tốc vòng của bánh chủ động. 
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Vậy tỷ số truyền:  

)1(d
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ξ−
==                                                                     (2.1.5)  

      Bỏ qua sự trượt ta có:               
1

2

d
d

u ≈  

trong đó: ξ  = 0,01 ÷0,03 ;  cá biệt khi bộ truyền làm việc trong dầu hoặc tỷ số truyền lớn 
ξ =0,05; 

d1,d2 - đường kính bánh dẫn và bánh bị dẫn của truyền động bánh ma sát trụ.  
  * Truyền động bánh ma sát côn: 
  Theo hình 2.1.1b ta có: 
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với:   d1, d2- đường kính trung bình của các bánh ma sát côn dẫn và bị dẫn. 
  Vậy tỷ số truyền của bộ truyền ma sát không ổn định do có hiện tượng trượt  
  b- Tỉ số trong biến tốc ma sát  
  b.1- Tỷ số truyền trong biến tốc ma sát trực tiếp (hình 2.1.1c): 
  - Khi thay đổi bán kính tiếp xúc từ  d2min đến  d2max, tỷ số truyền u sẽ thay đổi từ             
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,tương ứng tốc độ bánh bị dẫn sẽ giảm từ n2max=
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  Vậy khoảng điều chỉnh tốc độ : D =
min2
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  b.2- Tỷ số truyền trong biến tốc ma sát gián tiếp ( hình 2.1.4) 
  Nhờ con lăn 3 làm trung gian nên 
đường kính tiếp xúc của hai bánh đều thay 
đổi trong khoảng  dmin ÷ dmax  

3 
d 1

m
in

d 1
m

ax

d 2
m

ax

d 2
m

in

2

1 

 

=>                     

min

1

max2

max

1

min2

min1

max2

max

max1

min2

min

u

n
n;

u

n
n

)1(d

d
u

)1(d

d
u

==⇒

−
=

−
=

ξ

ξ

 

 
Hình 2.1.4: Sơ đồ tính tỷ số truyền 

trong biến tốc ma sát gián tiếp Vậy:  D = 
min1min2

max1max2

min

max

min2

max2

d.d
d.d

u
u

n
n

==   (2.1.8) 

  Nếu d1min = d2min = dmin và d1max = d2max = dmax thì: 

2

min

max

d
dD ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= . 

  Khoảng điều chỉnh tốc độ D là một trong những đặc trưng cơ bản của bộ biến tốc. Về 
lý thuyết thì có thể có trường hợp dmin = 0  và D → ∞. Tuy nhiên đường kính d càng nhỏ thì 
trượt càng tăng lên, bánh dẫn bị mòn nhiều, hiệu xuất giảm thấp. Do đó trong thực tế người 
ta hạn chế điều chỉnh tốc độ  D ≤ 3. 
 3- Lực ép 
  a- Cơ sở xác định lực ép 
  Lực vòng F1 được truyền từ bánh dẫn sang bánh bị dẫn nhờ lực ma sát Fms sinh ra tại 
chỗ tiếp xúc. Điều kiện truyền tải Fms  ≥ Ft . Muốn có lực Fms  cần tạo lực pháp tuyến Fn trên 
bề mặt tiếp xúc chung. Do đó phải ép hai bánh lại với nhau bằng một lực ép Fe cần thiết để 

Fe đủ lớn  sao cho Fms  =f. Fn ≥ Ft => Fn ≥ 
f
tF

 

  Để đảm bảo an toàn lấy Fn =
f

F.s t                                                 (2.1.9) 

  Với   Ft =
1

1

d
T2

 - lực vòng cần truyền; 

  s-  Hệ số an toàn, s=1,5- 2,5; 
       f- Hệ số ma sát phụ thuộc vào vật liệu và điều kiện bôi trơn. 
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  b- Lực ép trong truyền động bánh ma sát trụ 

  Theo hình vẽ 2.1.1a ta thấy lực ép   Fe =Fn  , do đó 
f

Fs
F t

e =                         (2.1.10) 

  c- Lực ép trong truyền động bánh ma sát nón (Xem hình 2.1.1b) 
  Các lực ép theo phương dọc trục  Fe1 ; Fe2 , tại chỗ tiếp xúc sinh ra lực pháp tuyến  
Fn1=Fn2 =Fn  
      Phương trình cân bằng lực cho thấy: 

 Fe1  = Fn sinδ1    
         Fe2 = Fn sinδ2     
  Kết hợp với (2.9.1) ta có: 
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                                                                              (2.1.11) 

  Với bộ truyền giảm tốc   δ2 > δ1 nên =>  Fe2 > Fe1 do đó để tạo ra cùng một lực ma sát 
nên cố định bánh 2 rồi tạo lực ép  tác dụng lên bánh 1 thì lực ép sẽ nhỏ hơn. 
       d- Phương pháp tạo lực ép 
  Trong thực tế sử dụng hai phương pháp tạo lực ép sau: 
  - Phương pháp tạo lực ép không đổi: Lực ép Fe không đổi được hình thành nhờ các 
yếu tố đàn hồi khi lắp (Ví dụ: nhờ lò xo hình 2.1.1a, c) hoặc nhờ trọng lượng bản thân của 
các yếu tố trong hệ thống. Phương pháp này chỉ thích hợp cho bộ truyền làm việc với tải 
trọng không đổi. 
  - Phương pháp tạo lực ép tự điều chỉnh: Lực ép Fe sẽ thay đổi tỷ lệ với lực vòng cần 
truyền do đó sẽ nâng cao tuổi thọ, giảm tổn thất về ma sát (xem thêm [2]). 
 
§3- Tính độ bền bộ truyền bánh ma sát 
 1- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
  a- Các dạng hỏng 

Dưới tác dụng của lực ép, tại vùng tiếp xúc của các bánh ma sát sinh ra ứng suất tiếp 
xúc. Khi các bánh chuyển động, vùng  tiếp xúc thay đổi nên ứng suất tiếp xúc tại mỗi điểm 
trên bề mặt làm việc của bánh ma sát cũng thay đổi theo chu kỳ mạch động gián đoạn, và 
có thể làm bộ truyền bánh ma sát bị các dạng hỏng sau: 

- Tróc vì mỏi bề mặt làm việc: xảy ra với các bộ truyền được bôi trơn đầy đủ. 
  - Mòn: Xảy ra với các bộ truyền không được bôi trơn hoặc bôi trơn không đầy đủ, 
mòn xảy ra mạnh khi bộ truyền bị trượt trơn. 
  - Dính: Xảy ra với các bộ truyền làm việc với vận tốc cao, tải trọng lớn, trọng điều 
kiện bôi trơn không đầy  đủ dẫn đến nhiệt độ vùng tiếp xúc quá cao dẫn đến phá hỏng 
màng dầu bôi trơn. Dưới tác dụng của áp suất, hai  bề mặt làm việc tiếp xúc trực tiếp với 
nhau nên khi chuyển động, các mảnh kim loại bị dứt khỏi bề mặt bánh này bám chặt lên bề 
mặt bánh kia gây nên hiện tượng dính. 
  b-  Chỉ tiêu tính toán 
         Các dạng hỏng chủ yếu nói trên đều liên quan đến ứng xuất tiếp xúc, vì vậy để tránh 
các dạng hỏng cần phải tiến hành tính toán bộ truyền theo độ bền tiếp xúc: 
  - Với các bộ truyền làm bằng vật liệu kim loại, điều kiện bền  tiếp xúc là 

σH ≤ [σH]  
Trong đó: σH - ứng suất tiếp xúc sinh ra (MPa); 

[σH]- ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa). 
  - Với các bộ truyền làm bằng vật liệu phi kim loại, điều kiện bền tiếp xúc là: 

qn ≤ [qn]  
Trong đó:   qn  - Tải trọng riêng (N/mm); 
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      [qn]:- Tải trọng riêng cho phép (N/mm). 
 3- Tính toán độ bền tiếp xúc truyền động ma sát trụ 
  a-  Đối với vật liệu kim loại 
  Dạng tiếp xúc ban đầu là tiếp xúc đường nên ứng suất tiếp xúc được xác định theo 
công thức Héc:  

(*)][
Eq

418,0 H
n

H σ≤
ρ

=σ  

Trong đó:  qn - tải trọng riêng phân bố trên chiều dài tiếp xúc   
b
Fq n

n =  

Fn  - áp  lực pháp tuyến. Theo (2.1.9) ta có 
1

1t
n fd

T2.S
f
F.SF ==  

           b - chiều dài tiếp xúc ( mm). 

               E - mô đun đàn hồi tương đương: 
21

21

EE
EE.2E

+
=  

với E1 ,E2 là mô đun đàn hồi của vật liệu bánh 1 và bánh 2. Với thép  E= 2,15.105 MPa; 
Gang  E= 1,2. 105 Mpa. 
        ρ -  bán kính cong tương đương tại chỗ tiếp xúc (hình 2.1.1a): 
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Mặt khác ta có:  
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Vậy :              
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Thay giá trị tìm được vào công thức (*) ta được: 
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  Công thức này dùng để kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc cho bộ truyền  đã thiết kế. 
  Khi thiết kế bộ truyền, đặt ψba =b/a - gọi là hệ số chiều  rộng bánh ma sát (ψba = 0,2 ÷ 
0,4) và biến đổi công thức trên ta được công thức thiết kế sau:  
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Trong các công thức trên: 
a- khoảng cách trục (mm); 
u- tỉ số truyền; 
s- hệ số an toàn, s=1,5ữ 2,5; 
f- hệ số ma sát. 

  b- Đối với vật liệu phi kim loại 
  Điều kiện kiểm nghiệm : 

[ n
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n q
a.f.

]
b

)1u(T.S
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==                                                          (2.1.14) 
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Trong đó:  qn – tải trọng riêng (N/mm); 
[q]- tải trọng riêng cho phép (N/mm). 

  Khi thiết kế đặt ψba = b/a, ta có: 

[ ] ban

1

.f.q
)1u(T.Sa

ψ
+

≥                                                                       (2.1.15) 

  Chú ý: Bộ truyền ma sát nón tính toán hoàn toàn tương tự (chỉ khác về các quan hệ 
hình học về kích thước -  xem [1]).  
 
§4- Vật liệu và ứng suất cho phép 
 1- Vật liệu 
  a- Yêu cầu đối với vật liệu 
  Vật liệu làm bề mặt bánh ma sát phải có độ bền tiếp xúc và độ bền mỏi cao và có hệ 
số ma sát lớn. 
  b- Các loại vật liệu thường dùng 
  Thường dùng thép ШХ15, 65Г tôi thể tích hoặc thép 18ХГT, 12XH3A, 18X2H2BA 
v.v… thấm than và tôi, độ rắn bề mặt HRC ≥ 60. Kích thước bộ truyền tương đối nhỏ, làm 
việc trong dầu, hiệu suất cao, cần phải gia công chính xác, độ nhám bề mặt nhỏ. Đôi khi 
còn dùng thép 40XH tôi đạt độ cứng 48÷50 HRC. 
  Gang được dùng trong các bộ truyền hở, làm việc khô hoặc có dầu. Các loại gang 
thường dùng là СЧ15-32; СЧ 18-36; СЧ 24-44; ВЧ 50-1,5; ВЧ 60-2 ... Đôi  khi dùng bánh 
gang làm việc với bánh thép. 
  Ngoài ra còn dùng bánh ma sát thép hoặc gang làm việc với bánh ma sát tếchtôlít 
hoặc phíp. Bộ truyền làm việc khô, không yêu cầu cao về độ chính xác gia công. Kích 
thước bộ truyền tương đối lớn, hiệu xuất làm việc thấp, nhưng lực tác dụng trục nhỏ hơn so 
với bộ truyền ma sát thép hoặc gang. 
  Trường hợp tải trọng nhỏ hơn còn dùng bánh ma sát gỗ hoặc bọc da, vải cao su vv… 
làm việc với bánh ma sát thép hoặc gang. 
  Bề mặt làm việc với bánh dẫn nên làm bằng vật liệu mÒn hơn bánh bị dẫn để khi bị 
trượt trơn bánh bị dẫn ít bị mài mòn. 
 2- ứng suất cho phép 
 ứng suất cho phép phụ thuộc vào vật liệu và điều kiện làm việc của bộ truyền: 

 - Thép với thép có dầu bôi trơn: [σH] = (2,5 ÷ 3)HB (MPa); 
 - Thép với thép không có dầu bôi trơn: [σH] = (1,5 ÷ 2,5)HB (MPa); 
 - Gang  với  gang hoặc thép không có dầu bôi trơn: [σH] =1,5 HB (MPa). 

 Khi làm việc với vật liệu phi kim, tải trọng riêng cho phép lấy như sau: 
  - Tếch tôlit với thép hoặc gang  [qn ] = 50 ÷60 N/mm; phíp với thép hoặc gang [qn]  = 
30 ÷40 N/mm; da với  gang [qn]  = 15 ÷25 N/mm; gỗ với gang [qn] = 2,5- 5 N/mm. 
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Bài 2: Truyền động đai 

 
§1- Khái niệm chung 
    1- Khái niệm và cấu tạo 
  Truyền động đai thực hiện việc truyền chuyển động và công suất giữa các trục nhờ 
ma sát sinh ra trên bề mặt tiếp xúc giữa các dây đai với bánh đai. 
 

   

3

21 
a) b)

c)

d)

f) 

e)

 
Hinh 2.2.1:  Truyền động đai 

 
 Dạng đơn giản nhất của truyền động đai gồm: bánh đai chủ động 1; bánh đai bị động 
2; dây đai 3 (hình 2.2.1a). Khi cần, dùng  thêm bánh căng đai (hình 2.2.2e) nhằm tăng góc 
ôm trên bánh đai và giảm nhẹ thiết bị căng đai. 
 2- Phân loại 
  Theo hình dáng tiết diện dây đai phân ra: 
  - Truyền động đai dẹt: tiết diện dây đai là hình chữ nhật, bánh đai hình trụ trơn (Hình 
2.2.1a); 
  - Truyền động đai thang: tiết diện dây đai hình thang cân  (Hình 2.2.1c); 
  - Truyền động đai lược: tiết diện đai hình lược (có nhiều gân dọc có tiết diện hình 
thang) (Hình 2.2.1d); 
  - Truyền động đai tròn: tiết diện đai là hình tròn (Hình 2.2.1e); 
  - Truyền động đai răng: truyền lực nhờ sự ăn khớp của các răng của đai với các răng 
trên bánh đai (Hình 2.2.1f); 
  Theo vị trí tương đối và chiều quay giữa các trục mang bánh đai phân ra: 
  - Truyền động đai thường: Truyền động giữa hai trục song song và quay cùng chiều 
(Hình 2.2.1a) 
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  - Truyền động chéo: Vòng đai bắt chéo dùng để truyền động giữa hai trục song song 
và quay ngược chiều nhau (Hình 2.2.2b) 
  - Truyền động nửa chéo: Vòng đai bắt nửa chéo dùng cho hai trục chéo nhau (Thường 
chéo nhau một góc 900 (Hình 2.2.2c) 
  - Truyền động góc: Dùng cho hai trục cắt nhau (thường vuông góc với nhau), khi này 
cần có bánh đổi hướng (Hình 2.2.2d). 
  Trong các truyền động kể trên, truyền động đai thường dùng phổ biến hơn cả. 
 

    

a) b)

c) d)

Q

e) 

Bánh căng đai f)

 

 
Hình 2.2.2:  Các sơ đồ truyền độ

 
 3- Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 
  a- Ưu điểm 
  - Có khả năng truyền chuyển động và cơ năng giữa cá
  - Làm việc êm và không ồn. 
  - Giữ được an toàn cho các chi tiết máy và động cơ kh
trơn. 
  - Có thể truyền chuyển động cho nhiều trục (h.2.2.2f)
  - Kết cấu đơn giản, bảo quản dễ, giá thành hạ. 
  b- Nhược điểm 
  - Khuôn khổ và kích thước lớn (với cùng một điều 
đai lớn hơn đường kính bánh răng khoảng 5 lần). 
  - Tỷ số truyền không ổn định, hiệu suất thấp vì có trư
  - Lực tác dụng lên trục và ổ lớn do phải căng đai (so
gấp 2 ÷ 3 lần). 
  - Tuổi thọ của đai thấp. 
  c- Phạm vi sử dụng 
  - Do thích hợp với vận tốc cao nên thường lắp ở đầu v
  - Thường dùng khi cần truyền động trên khoảng các
không quá 40 ÷ 50 kw, vận tốc vòng V = 5 ÷ 30 m/ s. 
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Bánh bị dẫn
 
n
Bánh dÉ
ng đai 

c trục ở xa nhau.  

i bị quá tải nhờ hiện tượng trượt 

. 

kiện làm việc, đường kính bánh 

ợt đàn hồi. 
 với truyền động bánh răng lớn 

ào của hộp giảm tốc. 
h trục lớn, công suất truyền dẫn 



  - Tỷ số truyền của đai dẹt u  5. 
  - Tỷ số truyền của đai thang u  10. 
 
§2- Kết cấu truyền động đai 
 1- Dây đai 
  Yêu cầu về vật liệu dây đai : đủ độ bền mòn, độ bền mỏi, hệ số ma sát lớn và có tính 
đàn hồi cao (mô đun đàn hồi thấp). 
  a- Dây đai dẹt 
  - Thường dùng các loại vật liệu : sợi tổng hợp , vải cao su, sợi bông, da, sợi len. 
  - Tiết diện đai hình chữ nhật, các kích thước tiết diện gồm chiều rộng đai b, chiều dày 
δ  đã được tiêu chuẩn hoá. 
  - Đai dẹt thường được chế tạo dưới dạng băng dài hoặc thành vòng kín. Trường hợp 
làm dạng băng dài, khi sử dụng được cắt lấy chiều dài cần thiết và tiến hành nối lại thành 
vòng kín (dán, khâu, hoặc nối bằng các chi tiết kim loại). Cần lưu ý chất lượng đầu nối có 
ảnh hưởng lớn đến sự làm việc của bộ truyền nhất là khi vận tốc lớn, khoảng cách trục 
ngắn. 
  Ưu điểm của đai dẹt: 
    - Dễ uốn quanh bánh đai (ứng suất uốn khi đai chạy vòng qua bánh đai nhỏ) do đó có 
thể giảm đường kính bánh đai. 
   - Lực quán tính ly tâm nhỏ (do khối lượng đai trên một phân tố chiều dài nhỏ) vì vậy 
có thể dùng trong  trường hợp vận tốc tương đối lớn (so với đai thang). 
  b- Dây đai thang 
             - Tiết diện ngang hình thang cân, kích thước tiết diện và chiều dài đai đã được tiêu 
chuẩn hoá. Đai thang được chế tạo thành vòng liền  nên làm việc ổn định và êm hơn so với 
đai dẹt. 
    - Mặt làm việc của đai là hai mặt bên, ép vào rãnh cung có tiết diện hình thang của 
bánh đai. Nhờ tác dụng chêm nên hệ số ma sát giữa đai và bánh đai tăng lên: 

fff >≈

2
sin

' ϕ
 

trong đó: ϕ : góc ở đỉnh tiết diện  đai, thông 
thường  ϕ = 400→ f’ ≈ 3f. Do vậy khả năng tải 
của đai thang cao hơn nhiều so với đai dẹt. 
  Cấu tạo của dây đai thang gồm các phần 
sau (hình 2.2.3): lớp sợi vải 1 hoặc lớp sợi bện 
4 chịu kéo; lớp vải cao su 2 bọc quanh đai chịu 
mòn và lớp cao su chịu nén 3. 

Nhược điểm của đai thang là chiều dày 
lớn nên không có lợi về phương diện uốn đai 
quanh bánh đai. Có sự phân bố không đều tải 
trọng giữa các dây đai. Hình 2.2.3: Cấu tạo dây đai thang

c- Dây đai hình lược (Hình 2.2.1d) 
  Tiết diện đai có phần trên dạng chữ nhật bên dưới là các “ răng lược”gài vào các rãnh 
tương ứng của bánh đai. Lớp sợi (sợi vítkozơ, sợi thuỷ tinh...) là lớp chịu tải chủ yếu. Dây 
đai lược được chế tạo thành vòng kín với chiều dài tiêu chuẩn. 
  Đai lược kết hợp được tính liền khối, dễ uốn của đai dẹt, với khả năng tải lớn của đai 
thang (do tiếp xúc trên mặt nghiêng) vì vậy loại đai này có khả năng tải cao, đường kính 
bánh đai nhỏ, tỷ số truyền lớn (có thể tới 15). 
  d- Dây đai răng (Hình 2.2.1f) 
  Đai răng được chế tạo thành vòng kín, mặt trong  có các răng hình thang phân bố đều 
ăn khớp với các răng trên bánh đai.       
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  Truyền động đai răng kết hợp được các ưu điểm của truyền động đai và truyền động 
xích, do đó khả năng tải lớn, làm việc ít trượt (không có trượt hình học), tỷ số truyền lớn, 
lực căng ban đầu nhỏ, mặt khác ít ồn hơn truyền động xích (khe hở ăn khớp tương đối nhỏ) 
và không đỏi hỏi bôi trơn. thông số quan trọng nhất của đai răng là mô đun. 
 2. Bánh đai 
  Kết cấu bánh đai gồm 3 phần: vành, nan hoa, moayơ. Tuỳ thuộc vào kích thước 
(đường kính bánh đai), vật liệu bánh đai ( gang, hợp kim nhôm v.v...) và loại hình sản xuất 
các bộ phận này có thể đúc hoặc dập liền (bánh đai nguyên), có thể ghép với nhau bằng hàn 
(bánh đai ghép ). Hình dạng của vành bánh đai phụ thuộc vào loại đai (Hình 2.2.4). 
  Với đai dẹt mặt ngoài bánh đai có dạng hình trụ hoặc hình tang trống (để tránh tuột 
đai khi làm việc). Các kích thước cơ bản gồm: 
  Chiều dày   δ = 0,005d + 3 
  Chiều rộng vành B = 1,1b + (10 ÷ 15 ) mm, với b là chiều rộng đai xác định theo điều 
kiện bền. 
  Với đai thang, đai lược kích thước của rãnh bánh đai được tiêu chuẩn hoá. Góc đỉnh 
rãnh Φ = 34 ÷ 400. Chiều rộng của bánh đai  B = (z –1 )t + 2e với z -số đai hoặc số chêm; 
t,e-xem hình 2.2.4.   
         Với đai răng kích thước của các răng xác định theo tiêu chuẩn. Để tránh tuột đai, 
chiều rộng bánh nhỏ được lấy tăng thêm 1,5 ÷ 4 mm. Trong sản xuất loạt bánh đai thường 
chế tạo bằng phương pháp đúc áp lực. 
 

   
Hình 2.2.4: Kết cấu bánh đai 

 
§3- Những vấn đề cơ sở tính toán truyền động đai 
 1- Quan hệ hình học chính 

              
 

Hình 2.2.5: Quan hệ hình học của đai 
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  a- Đường kính bánh đai d1, d2

  d1, d2 là đường kính tính toán. Với đai dẹt là đường kính ngoài cùng của bánh đai; 
Với đai thang, đai lược là đường kính vòng tròn qua lớp trung hoà của đai. d1, d2 đã được 
tiêu chuẩn hoá. 
  d1, d2 không nên lấy quá nhỏ để tránh cho đai không bị ứng suất uốn lớn khi đai chạy 
vòng qua bánh đai, cũng không nên lấy quá lớn tránh cồng kềnh, d1được xác định theo 
công thức thực nghiệm của Xavêrin: 

  -  Đai dẹt  d1 = (1100 ÷ 1300) 3

1

1

n

P
 hoặc d1 = ( 5,2 ÷ 6,4) 3

1T              (2.2.1) 

 -  Đai thang: d1 được chọn theo bảng phụ thuộc tiết diện đai,  d2 = d1u ( 1- ξ) 
trong đó: P1, n1, T1 - công suất, số vòng quay và mô men xoắn trên trục dẫn; 

u - tỉ số truyền; 
ξ-  hệ số trượt. 

  b- Góc ôm 
    Góc ôm là góc ở tâm bánh đai choán cung tiếp xúc giữa bánh đai và dây đai. Kí hiệu 
α1, α2. Theo hình (2.2.5) ta có: 

α1 = π - β ;          α2 = π + β  

Víi β nhá →   Sin β/ 2 ≈ 
2

β
  → α1 = π - 

a

dd 12 −       (rad)                                      (2.2.2) 

α2 = π + 
a

dd 12 −  (rad) 

Hay                α1 = 1800 - 570 
a

dd 12 −  (độ) 

       α2 = 1800 + 570  

a

dd 12 −  (độ) 

  Nếu α1 nhỏ sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng kéo của đai, do đó đối với đai dẹt  α1 cần 
thoả mãn điều kiện  α1 ≥ 1500. Với đai thang α1 chỉ cần thoả mãn điều kiện α1  ≥ 1200 ( do 
tác dụng chêm của đai với rãnh bánh đai). 
  c- Chiều dài đai (Tính qua lớp trung hoà)  

)(
2

2d
)(

2

1d

2
cosa22

2

2d
1

2

1d

2
cosa2L βπβπβααβ

++−+=++=  

)1d2d(
2

)2d1d(
22

cosa2L −+++=
βπβ  

      - Thông thường β < 350 vì vậy chỉ chú ý đến 2 số đầu của dãy khai trển sau: 

....
2

B

4

1

2

B

2

1
1

2
cos

42

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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Do đó thay 
2

2

B

2

1
1

2
cos ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−≈

β
 vào biểu thức tính L với chú ý 

2

β
 ≈ Sin β/ 2=

a2

DD 12 −  và 

biến đổi ta có: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a4

dd
dd

2
a2

a2

dd

a4

dd
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2
a2L

2
12

12

2
12`

2
12

21

−
+++=

−
+

−
−++≈

ππ
          (2.2.3) 

 Với đai thang chiều dài đai L được tiêu chuẩn hoá. 
  d- Khoảng cách trục a 
    Khoảng cách trục a càng nhỏ thì góc ôm α1 càng nhỏ ( trường hợp u ≠ 1 ) làm giảm 
khả năng tải , tần số thay đổi  ứng xuất trong đai sẽ tăng ảnh hưởng đến tuổi thọ vì vậy cần 
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phải giới hạn khoảng cách trục tối thiểu amin để đảm bảo α1 1500 với đai dẹt và α1 1200 
với đai thang. 

   -Với đai dẹt amin (1,5 ÷ 2)( d1+ d2); Hệ số 1,5 dùng cho bộ truyền quay nhanh. Hệ 
số 2 dùng cho bộ truyền vận tốc trung bình. 

  -Với đai thang amin 0,55( d1+ d2)+h. 
  Tuy nhiên nếu khoảng cách trục quá lớn thì khuôn khổ kích thước bộ truyền cồng 
kềnh và dao động ngang của đai sẽ lớn ảnh hưởng lớn đến sự làm việc (nhất là với bộ 
truyền đai thang, vì vậy với bộ truyền đai thang a max= 2 (d1 + d2) 
  Khi thiết kế từ khoảng cách trục a đã chọn ta xác định chiều dài L theo công thức 
(2.2.3) và làm tròn theo tiêu chuẩn ( với đai thang). Trị số a, L phải thoả mãn điều kiện số 
vòng chạy của đai trong 1 giây i không quá lớn (do yêu cầu về tuổi thọ): 

L

v
i =  (1/s) 

  -  Với đai dẹt i = 3 ÷ 5; 
  -  Với đai thang, đai lược i= 20 ÷ 30. 
 Khi cần tính khoảng cách trục a theo L ta biến đổi (2.2.3) và có: 

[ ] ( )
8

dd8)dd(L2)dd(L2
a

2
12

2
1212 −−+π−++π−

=        (2.2.4) 

 2- Lực tác dụng 
 a- Lực căng trên dây đai 
     Để tạo ra lực ma sát giữa dây đai và bánh đai cần căng đai với lực căng ban đầu F0. 

Khi bộ truyền làm việc, bánh dẫn chịu tác dụng của mô men xoắn T1, trong nhánh dẫn lực 
căng tăng lên thành F1 và trong nhánh bị dẫn lực sẽ giảm xuống còn F2. 
  Từ điều kiện cân bằng của bánh đai khi làm việc:   

)FF(
2

d
T 21

1
1 −=  

  Hiệu số  F1- F2 chính là lực có ích và gọi là lực vòng Ft

1

1
21t d

T2
FFF =−=                                                                              (2.2.5) 

với d1- đường kính bánh bị dẫn (mm); 
Để tìm ra quan hệ giữa lực căng ban đầu F0 với các lực F1 và F2 , ta bỏ qua lực ly tâm 

và giả thiết vật liệu đai tuân theo định luật Hóc. Vì chiều dài đai khi làm việc và khi chưa 
làm việc không đổi nên nếu nhánh dẫn dãn thêm một lượng ∆L thì nhánh bị dẫn sẽ co vào 
một lượng ∆L. Gia số biến dạng L∆ do gia số lực F∆ gây nên vì vậy lượng tăng, giảm ∆F 
trên hai nhánh là như nhau, do đó: 

F1 = F0+ ∆F 
F2= F0 - ∆F 

do vËy:            F1+ F2 = 2F0                                                                            (2.2.6) 
Từ (2.2.5)và (2.2.6) suy ra: 

 F1 = F0 + 2
Ft 

   ,  F2 = F0 - 2
Ft 

                                             (2.2.7) 

 Để xác định F1 và F2 ta sử dụng kết quả bài toán của Ơle cho dây đai trượt trên mặt trụ. 
 Xét trường hợp đai thang. Từ  điều kiện cân bằng của phân tố đai KL , xác định bởi góc 
ở tâm αd , ta có tổng hình chiếu của các lực lên trục x và y như sau: 

0dF
2

sin
2

dF
2

2

d
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2

d
sinFx lt
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0dF
2

sindF
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)dFF(
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d
Fx ltn =−−++=∑ ϕαα
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F2 
a)

F

α
t 

dFlt

F+dF
c)b)

dFltdFlt F1 

 
Hình 2.2.6:Sơ đồ xác định lực trong truyền động đai 

 

hay                  0dF
2

sindFdFx ltn =−−≈∑ ϕα                                                        (2.2.8) 

0fdF
2

d
cos)dFF(

2

d
cosFy n =++−=∑ αα

 

hay                                                                                            (2.2.9) ∑ =−≈ 0dFfdFy n

Trong đó: dFlt – lực ly tâm tác dụng lên phân tố đai KL: 
αdvqdF 2

mlt =                                                                                    (2.2.10) 

Từ (2.2.9) ta có: 
f

dF
dFn =                                                                                          (2.2.11) 

Thay (2.2.10) và (2.2.11) vào (2.2.8) ta có: 

0dvq
2
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f

dF
Fd 2

m =−− αϕα  

Mặt khác  

2
sin

f
'f

ϕ
= - hệ số ma sát tương đương, ta có: 

2
m vqF

dF
d'f

−
=α   

Tích phân hai vế của đẳng thức trên theo cả cung trượt tα  ta có: 

∫∫ =
−

t1

2 0

F

F
2

m

d'f
vqF

dF
α

α  

hay:                  λα ==
−
−

t'f

v2

v1 e
FF

FF
                                                                            (2.2.12) 

trong đó: - lực căng phụ do lực ly tâm gây nên. 2
mv vqF =

  Với đai dẹt ϕ =1800 (hình 2.2.6b) nên f’=f. Như vậy khả năng tải của đai dẹt khá thấp 
so với đai thang. 
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  Với các bộ truyền đai có 10v ≤  (m/s), có thể bỏ qua lực quán tính và công thức 
(2.2.12) có dạng thông thường (gọi là công thức Ơle): 

λα == t'f

2

1 e
F

F
                                                                                     (2.2.13) 

 Từ (2.2.5) và (2.2.12) ta có: 

vt1 FF
1

F +
−

=
λ
λ

                                                                               (2.2.14) 

v
t

2 F
1

F
F +

−
=
λ

 

b- Lực tác dụng lên trục bánh đai 
  Lực tác dụng lên trục bánh đai xác định theo công thức: 

2
sinF2)180cos(FF2FFF 0

0
21

2
2

2
1r

αα ≈−++=                                (2.2.15) 

với α là góc ôm của dây đai với bánh đai. 
3- ứng suất trong dây đai 

  ứng suất căng ban đầu do F0 gây nên: 

A

F0
0 =σ                                                                                               (2.2.16) 

với A- diện tích tiết diện đai. 
  Để đai bền lâu, kinh nghiệm thực tế sử dụng thường lấy 8,12,10 ÷=σ  MPa. 

  Khi đai làm việc, ứng suất trong nhánh dẫn 1σ  và nhánh bị dẫn 2σ  xác định theo: 

vt
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1 1A

F σσ
λ
λσ +
−

==  

v
t2

2 1A

F σ
λ
σσ +
−

==  

trong đó: 
A

vq

A

F 2
mv

v ==σ - ứng suất do lực ly tâm gây nên; 

A

Ft
t =σ  - ứng suất có ích. 

  Ngoài các ứng suất trên, khi đai chạy vòng 
qua bánh đai 1 và 2, trong dây đai sẽ xuất hiện ứng 
suất uốn 1uσ và 2uσ . Các ứng suất này được xác 
định theo định luật Hóc: 

E
r

y
E. max

u == εσ  

trong đó:  
 ymax – khoảng cách từ thớ đai ngoài cùng đến 
lớp trung hoà của đai; Với đoạn đai ôm bánh đai 

2
ymax

δ
= ; 

 r- bán kính cong của lớp trung hoà, 
2

d
r ≈ ; Hình 2.2.7: Sơ đồ xác định 

 ứng suất uốn trong dây đai 
 ε - độ giãn dài tương đối. 

Do vậy:         E
d1

1u

δσ = ; E
d2

2u

δσ = . 

  ứng suất trong dây đai lớn nhất tại điểm đai bắt đầu đi vào bánh nhỏ: 
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Hình 2.2.8: Sự phân bố ứng suất trong dây đai 

 

1uvtmax 1
σσσ

λ
λσ ++
−

=                                                                   (2.2.17) 

  Biểu đồ phân bố ứng suất trong dây đai trình bày trên hình 2.2.8. Khi đai làm việc 
mỗi phân tố đai chịu ứng suất thay đổi và ứng suất  thay đổi chính là nguyên nhân gây nên 
sự hỏng vì mỏi của đai. 
  Chú ý: Vì lực căng ban đầu F0 có ảnh hưởng quan trọng đến tuổi thọ, khả năng kéo 
và hiệu suất bộ truyền. Mặt khác sau một thời gian làm việc đai thường bị dãn thêm dẫn 
đến làm giảm F0, hoặc trong trường hợp khi tải Ft thay đổi cần điều chỉnh F0 cho phù hợp. 
Vì vậy tuỳ điều kiện cụ thể cần sử dụng một trong các phương pháp điều chỉnh lực căng 
đai sau: 
  - Điều chỉnh lực căng định kỳ: bánh đai được lắp trên trục động cơ điện, lực căng 
điều chỉnh định kỳ bằng cách dùng vít đẩy động cơ điện di trượt trên rãnh. 
  - Tự động điểu chỉnh lực căng: Lực căng được giữ không đổi nhờ khối lượng của 
động cơ đặt trên tấm lắc hoặc dùng bánh căng đai (hình 2.2.2e). 
 4- Khả năng kéo, đường cong trượt và hiệu suất 

 a- Sự trượt 
  Tương tự như trong bộ truyền bánh ma sát, khi truyền tải trọng giữa đai và bánh đai 
cũng xảy ra hiện tượng trượt đàn hồi. 
  Như đã trình bày ở trên, khi bộ truyền làm việc, lực căng trên hai nhánh là khác nhau. 
  Các phân tố đai chạy trên nhánh 
dẫn chịu lực là F1 , vòng qua bánh đai 
dẫn sang nhánh bị dẫn chịu lực F2 < F1 . 
Do đó độ dãn dài tương đối của đai 
cũng giảm xuống. Kết quả là xuất hiện 
sự trượt đàn hồi của đai trên bánh đai, 
nghĩa là đai chạy chậm hơn bánh dẫn. 
  Khi phân tố đai chạy vòng qua 
bánh bị dẫn, độ dãn dài tương đối của 
đai tăng lên (do lực tăng từ F2 lên F1) và 
xảy ra trượt đàn hồi, đai chạy nhanh 
hơn bánh bị dẫn. 

Hình 2.2.9:  Sự trượt trong truyền động đai. 

  Tuy nhiên trượt không xẩy ra trên toàn bộ cung ôm AB và CD mà xẩy ra trên một 
phần các cung này: cung IB và KD (gọi là cung trượt). Tải trọng cần truyền Ft càng tăng thì 
các cung IB và KD càng lớn, khi Ft lớn đến một giá trị nào đó các cung trượt IB, KD choán 
hết toàn bộ các cung ôm AB và CD, trong bộ truyền xẩy ra hiện tượng trượt trơn hoàn toàn, 
dây đai và bánh đai bị động đứng yên trong khi bánh chủ động vẫn quay. 
  Trượt đàn hồi làm cho vận tốc vòng trên bánh bị động giảm xuống v2 < v1. Đánh giá 
sự trượt bằng hệ số trượt ξ : 
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1

21

v

vv −
=ξ            

với v1, v2 là vận tốc vòng của bánh 1 và 2. 
  b- Khả năng kéo, đường cong trượt và đường cong hiệu suất 
  Khả năng kéo của bộ truyền đai dược đặc trưng bởi lực vòng Ft hoặc mômen xoắn 
cần truyền T1., nó phụ thuộc vào lực căng ban dầu F0 và ma sát giữa đai và bánh đai. Thật 
vậy, bỏ qua ảnh hưởng của lực ly tâm, từ các hệ thức (2.2.5), (2.2.6) và (2.2.13) ta có: 

0t F
1

)1(2
F

+
−

=
λ
λ

                                                                                   (2.2.18) 

hay                   0t F2F ψ=  

trong đó:  
1

1

+
−

=
λ
λψ  - hệ số kéo. 

 Như vậy, nếu tăng lực căng ban đầu F0 thì lực vòng Ft tăng lên. Tuy nhiên điều này cũng 
dẫn tới là lực F1 = F0 + 0,5Ft cũng tăng lên và tuổi thọ của đai sẽ giảm xuống. Ngược lại, 
nếu lực căng ban đầu nhỏ, lực ma sát sinh ra giữa đai và bánh đai sẽ nhỏ và bộ truyền 
không thể truyền được lực vòng Ft lớn. 
  Trị số hợp lý của F0 được xác định qua nghiên cứu mối liên hệ giữa hệ số kéo ψ : 

0

t

0

t

2F2

F

σ
σψ ==                                                                                   (2.2. 19) 

với hệ số trượt ξ . Bằng các thí nghiệm người ta thiết lập được đồ thị biểu diễn mối quan hệ 
ψξ −  gọi là đường cong trượt và đồ thị 

biểu diễn mối quan hệ ψη −  gọi là đường 
cong hiệu suất (hình 2.2.10). ξ%  Qua đồ thị đường cong trượt và đường 
cong hiệu suất ta thấy: 
  - Khi 0  ψ   ψ 0 (ψ 0 gọi là hệ số 
kéo tới hạn), nếu tăng ψ  ( tăng Ft) thì hệ số 

trượt ξ  sẽ tăng bậc nhất với ψ , hiệu suất η 
cũng tăng, trong bộ truyền chỉ xẩy ra hiện 
tượng trượt đàn hồi. 
  - Nếu tiếp tục tăng Ft để ψ  > ψ 0 đai 

sẽ trượt trơn từng phần, ξ tăng nhanh, η 
giảm. 
  - Tiếp tục tăng Ft đến ψ = ψ max đai sẽ 

bị trượt trơn toàn phần ξ  → ∞. Hình 2.2.10: Đường cong trượt 
 và đường cong hiệu suất 

  Kết luận :  
  - Khi ψ  nhỏ ψ <ψ 0 bộ truyền làm việc non tải, η nhỏ. 

  - Khi ψ  lớn ψ >ψ 0 bộ truyền làm việc quá tải, trượt nhiều (ξ  lớn), η nhỏ. 

  - Khi ψ  = ψ 0 bộ truyền làm việc có lợi nhất: ηmax, ψ khá lớn, ξ  nhỏ.  
 
§4- Tính toán truyền động đai 
 1- Chỉ tiêu tính toán 
  Qua nghiên cứu đường cong trượt - hiệu suất, có thể thấy rằng khi ψ  > ψ 0 xảy ra 
hiện tượng trượt trơn, tải trọng cần truyền vượt quá khả năng kéo của bộ truyền đai, đai mất 
khả năng làm việc. Vì vậy tính đai theo khả năng kéo là chỉ tiêu tính toán chủ yếu của bộ 
truyền đai. Điều kiện để thoả mãn chỉ tiêu này là: 
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0
0

t

2
ψ

σ
σψ ≤=                                                                                      (2.2.20)       

 hay                 σ t  2σ 0ψ 0.  

Với [ ]0tσ  là ứng suất có ích cho phép, được xác định bằng thực nghiệm. 
  Mặt khác do tác dụng của ứng suất thay đổi, sau một số chu kỳ làm việc đai có thể bị 
hỏng do mỏi. Vì vậy, bên cạnh khả năng kéo, tuổi thọ cũng là một chỉ tiêu quan trọng. 
  Qua các số liệu thực nghiệm có thể định được trị số ứng suất có ích cho phép [ ]tσ  để 
đai có thể làm việc không bị trượt trơn (đảm bảo khả năng kéo) và lâu bền. Và khi này đai 
được tính toán theo điều kiện: 

][
A

KF
t

dt
t σσ ≤=                                                                                 (2.2.21) 

Trong đó: A- diện tích tiết diện dây đai; 
Kd – hệ số tải trọng động (tra bảng); 
Ft – lực vòng (N); 

 2- Tính đai dẹt 
  ứng suất có ích cho phép của đai dẹt: 

vb0tt CCC][][ ασσ =                                                                            (2.2.22) 

trong đó: 0t ][σ - ứng suất có ích cho phép của bộ truyền đai làm việc trong điều kiện thí 
nghiệm tiêu chuẩn: bộ truyền nằm ngang, góc ôm α =1800 , vận tốc vòng của đai v=10 m/s, 
tải trọng không có va đập (tra bảng). 

Cb- hệ số xét đến sự bố trí bộ truyền và cách căng đai (tra bảng); 

αC - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm (tra bảng); 
Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc (tra bảng); 
A- diện tích tiết diện đai dẹt; A= δb ; 

Ft – lực vòng; 
v

P1000
F 1

t =  với P1 là công suất trên bánh chủ động (kW); 

Như vậy, từ (2.2.21), sau khi thay A, Ft , ][ tσ  ta sẽ được công thức xác định chiều rông b 
của đai dẹt: 

bv0t

d1

CCC][v

KP1000
b

ασδ
≥                                                                            (2.2.23)                  

 
Trị số b sau khi tính phải được lấy tròn theo tiêu chuẩn. 
 3- Tính đai thang 
  Gọi Z là số dây đai, khi này tổng diện tích tiết diện các dây đai A là: 

A=Z.A1

với A1 là diện tích tiết diện mỗi dây đai, phụ thuộc loại đai. 
  Từ (2.2.21) ta có: 

][
K

ZA
F t

d

1
t σ≤  

hoặc công suất trên bánh dẫn P1 sẽ là: 

v
1000K

][zA

1000

vF
P

d

t1t
1

σ
≤=  

d
1 K

]P[z
P ≤                                                                                             (2.2.24) 

trong đó: 
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1000
][.V.A

]P[ t1 σ
=

       là công suất có ích  cho phép thực tế, được xác định 

theo công thức: 
                                                                              (2.2.25) lzu0 CCCC].P[]P[ α=
với:   [Po] là công suất có ích cho phép của 1 đai xác định bằng thực nghiệm ứng  với 
đường kính xác định của bánh đai nhỏ d1 và với vận tốc v khác nhau, với điều kiện số đai 
Z=1, tỉ số truyền u=1, góc ôm α1 =1800, chiều dài đai l0, làm việc không có va đập. 

αC - hệ số kể đến ảnh hưởng của góc ôm trên bánh đai nhỏ α1; 
Cu - hệ số không kể đến ảnh hưởng của tỷ số truyền; 
Cz - Hệ số kể đến sự phân bố không đều trong; 
Cl - Hệ số kể đến ảnh hưởng của chiều dài đai; 

Từ  (2.2.24)  và (2.2.25) ta có: 

lu0

d1d1

z CCC].P[

KP

]P[

K.P
CZ.

α

=≥                (2.2.26) 

  Từ trị số của Z.Cz theo (2.2.29) ta tra bảng sẽ xác định được số dây đai Z. Số dây đai 
không nên lấy quá 6, vì số đai càng lớn tải trọng càng phân bố không đều cho các đai, đồng 
thời làm tăng chiều rộng bánh đai. 
 4- Tính đai lược: 
  Gọi Z là số chêm của đai lược, diện tích tiết diện của đai là: 

A=
10

Z.A10  

với A10 là diện tích đai lược có Z =10 (tra bảng). Tính toán tương tự như đai thang ta có: 

lu

d1

CCC]Po[

KP10
Z

α

=                                                                                (2.2.27) 

trong đó:  [Po] - công suất có ích cho phép, được xác định bằng thực nghiệm đối với các 
tiết diện đai có số chêm Z =10, d1 xác định, vận tốc  v khác nhau, u=1;   α =1800; L0 . 

αC , Cu , Cz – như phần đai thang; 
P1 – công suất trên trục dẫn (kW). 

 5- Tính đai răng 

  Với đai răng, mô đun là thông số hình học cơ bản:  
π

=
pm . Giá  trị của mô đun được 

xác định theo công thức: 
 

3

1

1

n
P

35m ≈                                                                                      (2.2.28) 

   - Bước đai răng p; Với P1 , n1 - công suất và số vòng quay trên trục dẫn. 
  Từ thông số môdun m sẽ xác định các thông số còn lại của bộ truyền (tra bảng). 
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Bài 3: Truyền động bánh răng 

 
§1- Khái niệm chung 
 1. Khái niệm 
  Truyền động bánh răng thực hiện truyền chuyển động và tải trọng nhờ sự ăn khớp của 
các răng trên bánh răng hoặc thanh răng. 
 2. Phân loại 
  Truyền động bánh răng được phân loại theo các đặc điểm về hình học và chức năng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) e)
c)a) b) 

f)
 

g) h) i) 

 
Hình 2.3.1 Các loại truyền động bánh răng 

 
  Theo vị trí tương đối giữa các trục  phân ra: 
  - Truyền động giữa các trục song song: Truyền động bánh răng trụ răng thẳng, răng 
nghiêng và chữ V (hình 2.3.1a,b,c).  
  - Truyền động giữa các trục cắt nhau: Truyền động bánh răng côn răng thẳng, răng 
nghiêng và cung tròn (hình 2.3.1f,g).  
  - Truyền động giữa các trục chéo nhau (truyền động hypebôlôit): Truyền động bánh 
răng trục chéo, truyền động bánh răng côn chéo (truyền động hypôit)(hình 2.3.1d,e).  
  Theo tính chất di động của các đường tâm bánh răng phân ra: 
  - Truyền động bánh răng thường: đường tâm các bánh răng cố định. 
  - Truyền động bánh răng hành tinh: có ít nhất một đường tâm của một bánh răng di 
động. 
  Theo phương của răng so với đường sinh phân ra: 
  - Truyền động bánh răng thẳng. 
  - Truyền động bánh răng nghiêng, răng cong (truyền động bánh răng côn răng cong). 
  Theo vị trí tâm bánh răng so với tâm ăn khớp phân ra: 
  - Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài: tâm các bánh răng ở hai phía so với tâm ăn 
khớp. 
  - Truyền động bánh răng ăn khớp trong (hình 2.3.1h): tâm các bánh ở cùng một phía 
so với tâm ăn khớp. 
  Theo dạng prôfin răng phân ra: 
  - Truyền động bánh răng thân khai. 
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  - Truyền động bánh răng xyclôit. 
  - Truyền động bánh răng Novikov (cung tròn). 
  Truyền động bánh răng thân khai được sử dụng nhiều hơn cả vì vận tốc trượt nhỏ nên 
tổn thất do ma sát ít, hiệu suất cao; bán kính cong ở vùng tiếp xúc đủ lớn nên khả năng tải 
lớn đồng thời dụng cụ cắt có cạnh thẳng, dễ đảm bảo độ chính xác cao. 
  Phần này chỉ trình bày về bánh răng thân khai. 
  Theo điều kiện làm việc của bộ truyền phân ra: 
  - Truyền động bánh răng chịu lực: dùng để truyền công suất, kích thước xác định 
theo độ bền. 
  - Truyền động bánh răng không chịu lực: chỉ thực hiện các chức năng về động học, 
kích thước không cần xác định theo độ bền. 
  Để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại người ta 
dùng truyền động bánh răng - thanh răng. 
  Một số bánh răng đặc biệt như bánh răng Rút, bánh răng không tròn v.v... 
. 3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 
 So với các kiểu truyền động khác, truyền động bánh răng có những ưu điểm: 
  - Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn. 
  - Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy. 
  - Hiệu suất cao, có thể đạt 0,97 ÷ 0,99. 
  - Tỉ số truyền không đổi. 
 Nhược điểm: 
  - Chế tạo phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao. 
  - Gây ồn khi vận tốc lớn. 
 Phạm vi sử dụng: 
  Sử dụng rất rộng rãi: từ đồng hồ, khí cụ đến các máy hạng nặng. 
  Phạm vi sử dụng lớn về công suất, tốc độ và tỉ số truyền (V tới 200 m/s, P tới hàng 
chục nghìn kW, tỉ số truyền lớn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trong một số cấp). 
 
§2- Đặc điểm ăn khớp của bộ truyền bánh răng và kết cấu bánh răng 
 1. Các thông số cơ bản 
  a- Mô đun ăn khớp 
          Mô đun là thông số cơ bản của bộ 
truyền bánh răng: 

   m = 
π
p

  (2.3.1) 

   p- bước răng trên mặt trụ chia. 
          Điều kiện để các bánh răng thân khai 
ăn khớp đúng với nhau là chúng phải được 
cắt bằng cùng một dao. Khi này chúng sẽ có 
cùng mô đun (và cùng góc áp lực trên vòng 
chia). 
          Mô đun được tiêu chuẩn hoá (từ 0,05 ÷ 
100mm) để hạn chế số lượng dao cắt bánh 
răng . Mô đun tiêu chuẩn của bánh răng trụ 
răng thẳng là mô đun ngang m, răng nghiêng 
là mô đun pháp mn , của bánh răng côn răng 
thẳng là mô đun mặt mút lớn mte, của bánh 
răng côn răng không thẳng là mô đun pháp 
trung bình mnm. 

Hình 2..3..2. Các thông số cơ bản 
của bộ truyền bánh răng. 

  b-  Số răng Z1, Z2

  Có quan hệ theo biểu thức: 
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   u = 
1

2

1

2

1

2

2

1

Z
Z

mZ
mZ

d
d

n
n

===  (2.3.2) 

  c-  Góc ăn khớp  
  Là góc hợp bởi đường ăn khớp và phương vận tốc tâm ăn khớp (vuông góc với O1 O2). 
  Góc prôfin sinh: 
  Thanh răng dùng để tạo thành răng trên phôi gọi là thanh răng sinh. Góc prôfin của 
thanh răng sinh (góc prôfin sinh) α0 được tiêu chuẩn:    α0 = 200. 
  d- Sự dịch chỉnh bánh răng và hệ số dịch dao 
  Dịch chỉnh bánh răng nhằm cải thiện một vài đặc tính ăn khớp, hoặc để đạt khoảng 
cách trục cho trước, được thực hiện bằng cách dùng đoạn thân khai khác của cùng một 
vòng tròn cơ sở làm cạnh răng. Bánh răng như vậy gọi là bánh răng dịch chỉnh. 
  Khi cắt bánh răng dịch chỉnh, đường trung bình của dao thanh răng không tiếp xúc 
với đường chia của bánh răng. Khoảng cách giữa đường trung bình và đường chia là xm, 
với m là mô đun, x gọi là hệ số dịch chỉnh. 
  Trường hợp bánh răng dịch chỉnh dương: dao lùi xa tâm phôi, x > 0 (đường trung 
bình không cắt đường chia). Dịch chỉnh dương làm tăng chiều dày chân răng và góc ăn 
khớp, do đó làm tăng sức bền uốn và sức bền tiếp xúc song làm nhọn răng và giảm hệ số 
trùng khớp, vì thế không nên chọn x quá lớn. 
  Trường hợp bánh răng dịch chỉnh âm: Khi dao tiến gần tâm phôi, x < 0 (đường trung 
bình cắt đường chia). Dịch chỉnh âm làm dạng răng thay đổi ngược lại. 
  Với một cặp bánh răng, ta có: 
  - Cặp bánh răng tiêu chuẩn: khi x1=x2=0. 
  - Cặp bánh răng dịch chỉnh đều, khi x1 = -x2 . Khi này, bánh nhỏ dịch chỉnh dương  x1 
> 0, bánh lớn dịch chỉnh âm  x2 < 0. Khi dịch chỉnh đều, khoảng cách trục và góc ăn khớp 
α đều không thay đổi. 
  -  Cặp bánh răng dịch chỉnh góc: khi  xt = x1 + x2 ≠ 0. Thường xt > 0  và  x1> 0, x2> 0. 
Khi dịch chỉnh góc, khoảng cách trục và góc ăn khớp thay đổi (tănglên: aw > a, αw > α). 
 3. Hệ số trùng khớp 
  Hệ số trùng khớp ngang εα là tỉ số giữa chiều dài cung ăn khớp gα với bước trăng trên 
cung này pb: 

   εα = 
bp

gα  với pb - bước răng trên vòng cơ sở. 

  a) Bánh răng trụ răng thẳng 
  Do các răng vào khớp trên suốt chiều dài răng nên 
muốn truyền chuyển động liên tục, trước khi một đôi 
răng ra khớp, đôi tiếp theo đã phải vào khớp. 
  Như vậy, hệ số trùng khớp εα phải lớn hơn 1: 

   εα = 
bp

gα  > 1 → gα = εα . pb > pb

  Trong quá trình làm việc, tồn tại thời điểm ăn 
khớp một đôi và hai đôi (hình 2.3.2): 
  Khi đôi răng aa đang tiếp xúc thì đôi bb cũng 
đang tiếp xúc (vùng ăn khớp hai đôi). Khi đôi răng aa di 
chuyển tới aa’ thì bb di chuyển tới  bb’. Trong khoảng 
thời gian từ khi đôi thứ nhất aa ra khớp đến khi đôi tiếp 
theo vào khớp, bộ truyền chỉ có một đôi bb đang ăn 
khớp (vùng ăn khớp một đôi). 

b

b b’ 

b’ 

a’ 

a’ a 

a 

  Nếu bước cơ sở pb và prôfin răng được chế tạo 
chính xác thì tải trọng do các đôi truyền đi tỉ lệ thuận 
với độ cứng của các đôi răng tiếp xúc. (Độ cứng của đôi  

Hình 2.3.3. Bánh răng thẳng có thời 
điểm ăn khớp một đôi và hai đôi. 
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răng là tải trọng làm cho điểm tiếp xúc chuyển vị một đơn vị dài).  
  Trị số có thể tính gần đúng: αε

    εα = βcos112,388,1
21
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

ZZ
      (2.3.3)  

  với β - góc nghiêng của răng (răng thẳng: β = 0). 
  b) Bánh răng trụ răng nghiêng 
  ở bánh răng 
nghiêng, các răng 
không hướng theo 
đường sinh mà làm với 
đường sinh một góc β. 

gα 

pbt

β

a   a’

a

   a’

b b’

b b’

c

  c’

c    c’

b w
 

p x
 

 Khác với răng 
thẳng, răng bánh răng 
nghiêng không vào tiếp 
xúc nhau trên toàn bộ 
chiều dài răng mà vào 
khớp dần dần, đường 
tiếp xúc lan dần trên 
chiều dài răng, đôi 
răng phía trước ra khớp 
bao nhiêu thì đôi răng 
phía sau vào khớp bấy 
nhiêu (hình 2.3.4a). 

c

  c’c

b  a’a

 a’

c’ b

b’b a

β

pbt

gα 

b) a)

H ình 2.3.4: Bánh răng nghiêng luôn  có ít nhất 
hai  đôi răng ăn khớp  

  Bánh răng ngiêng luôn có ít nhất hai đôi răng ăn khớp kể cả khi hệ số trùng khớp ngang 

nhỏ hơn 1 (εαε α = 
btp

gα  < 1), miễn là đảm bảo hệ số trùng khớp dọc βε lớn hơn 1 (hình 2.3.4b):  

  1sin
m
b

tg.
p
b

p
b

n

w

bt

w

x

w >β
π

=β==εβ  với px là bước dọc, pn  = mπ n  là  bước pháp:  

  pn = px . sinβ 
  Thực tế nên lấy εβ  ≥ 1,1.  
 3. Độ chính xác của bộ truyền bánh răng 
  Tiêu chuẩn Việt Nam qui định 12 cấp chính xác chế tạo bộ truyền bánh răng theo thứ 
tự có độ chính xác giảm dần từ 1 ÷ 12 (thường sử dụng cấp chính xác 6, 7, 8, 9). 
  Mỗi cấp được đặc trưng bởi ba chỉ tiêu: 
  - Mức chính xác động học. 
  - Mức chính xác làm việc êm. 
  - Mức tiếp xúc của răng. 
  Để tránh kẹt răng, TCVN qui định 6 dạng khe hở theo thứ tự A, B, C, D, E, H có khe 
hở giảm dần. Mức H - khe hở bằng không. 
  Ngoài ra tiêu chuẩn cũng qui định dung sai về khoảng cách trục, độ nghiêng trục và 
các thông số khác. 
  Khi chọn cấp chính xác 
cần căn cứ vào vận tốc vòng 
phạm vi sử dụng của bộ truyền. 

xx

 4. Kết cấu bánh răng 
  Kết cấu bánh răng phụ 
thuộc vào kích thước bánh răng 
(đường kính d), qui mô sản xuất 
và phương pháp lắp với trục. 

Hình 2.3.5: Kiểm tra điều kiện liền trục 
của bánh răng 
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  Nếu đường kính bánh răng d≤150mm, bánh răng được chế tạo liền khối, không khoét lõm 
(hình 2.3.6a,b,c). 
  Nếu cần tăng độ đồng tâm hoặc vành răng quá mỏng:  
  x ≤ 2,5m đối với bánh răng trụ (m là mô đun); 
  x ≤ 1,6 mte đối với bánh răng côn (mte là  mô đun mặt mút lớn) 
thì bánh răng được chế tạo liền trục (hình 2.3.5). 
  Khi đường kính bánh răng d≤600mm, bánh răng thường được khoét lõm để giảm 
khối lượng, tăng khả năng đồng đều về cơ tính khi nhiệt luyện, dễ gá kẹp và vận chuyển 
(hình 2.3.6 d, e, f, g). 
  Khi đường kính lớn: d > 600mm, để tiết kiệm thép tốt, bánh răng thường được chế tạo vành 
riêng bằng thép tốt rồi lắp vào lõi bằng thép thường hoặc gang. Mối ghép có độ dôi và bắt vít. Khi 
đường kính bánh răng lớn (> 3000mm) vành răng được ghép từ các mảnh (3 ÷ 4 mảnh). 
  Các bánh răng nhỏ có thể chế tạo từ phôi rèn, dập, cũng có thể từ phôi đúc hoặc cán. 
Bánh răng lớn có thể chế tạo từ phôi đúc hoặc hàn. 
  Chọn mối ghép cho bánh răng trên trục được căn cứ vào tải trọng cần truyền và tần số 
tháo lắp. 

 
 
 
 

e)d)c)a) b) g) f) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2..3.6: Kết cấu bánh răng 
 
§3- Cơ sở tính toán thiết kế 
 1. Tải trọng trong truyền động bánh răng 
  a- Lực tác dụng trên răng khi ăn khớp 
  Khi làm việc tại chỗ tiếp xúc của hai răng xuất hiện lực ma sát Fms và lực pháp tuyến 
qn phân bố theo chiều dài tiếp xúc. 
  Bỏ qua ảnh hưởng của lực ma sát Fms vì hệ số ma sát tại đây khá nhỏ và coi tải trọng 
phân bố đặt tập trung tại điểm giữa chiều rộng vành răng. Lực pháp tuyến toàn phần tác 
dụng giữa các răng Fn nằm trong mặt phẳng ăn khớp có phương vuông góc và hướng vào 
các mặt răng làm việc. 
  a.1) Lực tác dụng trong bộ truyền 
bánh răng trụ răng thẳng 
  Lực pháp tuyến toàn phần Fn được 
phân ra hai thành phần vuông góc: Lực 
vòng Ft và lực hướng tâm Fr:  

      rtn FFF
rrr

+=  

  
2w

2
2t

1w

1
1t d

T2
F

d

T2
F =≈=                    (2.3.4) 

  w2t2rw1t1r tg.FFtg.FF αα =≈=   

  
w

2t
2n

w

1t
1n cos

F
F

cos

F
F

αα
=≈=   Hình 2.3.7: Lực tác dụng trong bộ truyền 

bánh răng trụ răng thẳng 
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 với T1, T2 là mô men xoắn trên trục dẫn và bị dẫn; 
        dw1 , dw2 là đường kính vòng lăn bánh dẫn và bị dẫn; 
       αw - góc ăn khớp trên vòng lăn. 
  Lực vòng Ft có phương tiếp tuyến với bán kính quay, có chiều ngược chiều quay đối 
với bánh chủ động, cùng chiều quay với bánh bị động. 
  Lực hướng tâm Fr có phương hướng theo bán kính, có chiều hướng vào tâm mỗi bánh. 
  a.2) Lực tác dụng trong bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 
  Trên hình vẽ thể hiện lực pháp tuyến Fn nằm trong mặt phẳng pháp tuyến và vuông 
góc với cạnh răng. 
  Lực Fn được phân ra ba thành phần vuông góc: Lực vòng Ft, lực hướng tâm Fr và lực 

dọc trục Fa (hình 2.3.8): artn FFFF
rrrr

++=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       a)     b)  

Hình 2.3.8. Lực tác dụng trong  bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng. 
 

2w

2
2t

1w

1
1t d

T2
F

d

T2
F =≈=   

w

nw2t
2r

w

nw1t
1r cos

tg.F
F
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tg.F
F

β
α

β
α

=≈=                                

w2t2aw1t1a tg.FFtg.FF ββ =≈=                                                            (2.3.5) 

wnw

2t

2n

wnw

1t

1n cos.cos

F
F

cos.cos

F
F

αβαβ
=≈=  

 với βw là góc nghiêng của răng đo trong mặt trụ lăn. 
           là góc ăn khớp trong mặt phẳng pháp tuyến.  nwα
  Lực dọc trục Fa có phương song song với trục, chiều hướng vào bề mặt làm việc (mặt 
tiếp xúc) của răng. Mặt làm việc là mặt đi trước đối với bánh chủ động, mặt đi sau đối với 
bánh bị động.  
  a.3) Lực tác dụng trong bộ truyền bánh răng côn 
  Lực pháp tuyến Fn được phân ra ba thành phần vuông góc (hình 2.3.9): 

artn FFFF
rrrr

++=  

2m

2
2t

1m

1
1t d

T2
F

d

T2
F =≈=   

Fr1 = F1’cosδ1 = Ft1tgαcosδ1 ≈ Fa2 = F2’sinδ2 = Ft2sinδ2 tgα                (2.3.6) 
Fa1 = F1’sinδ1 = Ft1sinδ1 tgα ≈ Fr2 = F2’cosδ2 = Ft2tgαcosδ2  

Fn1 = 
αcos

F 1t  ≈ Fn2 = 
αcos

F 2t  
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Hình 2.3.9. Lực tác dụng trong bộ truyền bánh răng côn 
 
 với  dm1, dm2 - đường kính trung bình của bánh răng côn dẫn và bị dẫn. 
  Lực dọc trục Fa có phương dọc trục, chiều hướng từ mút nhỏ sang mặt mút lớn. 
  b-  Tải trọng riêng - Hệ số tải trọng trong truyền động bánh răng 
  Tải trọng ngoài phân bố không đều trên chiều dài răng và cho các răng, đồng thời khi 
ăn khớp các răng còn chịu thêm tải trọng động phụ làm tải trọng riêng thực tế tăng lên so 
với tải trọng danh nghĩa. 

qH = KH . qn = 
H

Hn KF
l

                                                                          (2.3.7) 

qF = KF . qn = 
F

Fn KF
l

                                                                            (2.3.8) 

  ℓH, ℓF - chiều dài tiếp xúc. 
  KH, KF - hệ số tải trọng khi tính về độ bền tiếp xúc và độ bền uốn: 

KH = KHβ . KHα . KHV                                                                           (2.3.9) 
KF = KFβ . KFα . KFV                                                                            (2.3.10) 

     b.1- Sự phân bố không đều tải trọng trong truyền động bánh răng 
  Tải trọng chỉ phân bố 
đều khi bộ truyền được chế 
tạo chính xác và trục với ổ 
tuyệt đối cứng. Trong thực tế, 
do biến dạng đàn hồi của 
trục, ổ, vỏ máy và bản thân 
bánh răng, do sai số chế tạo 
và lắp ráp nên khi ăn khớp 
các răng tiếp xúc không đều 
làm tải trọng phân bố không 
đều trên chiều rộng vành 
răng. 

g) 

f) 

e) 

d) 

c)

b)

a)

  Sự phân bố tải trọng 
không đều phụ thuộc vào vị 
trí của bánh răng so với ổ, 
chiều rộng tương đối của 

vành răng (tỉ số 
w

w

d
b

), khả 

năng chạy mòn của răng (độ  

Hình 2.3.10: Biến dạng đàn hồi làm tải trọng phân bố 
không đều trên chiều dài tiếp xúc. 
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rắn mặt răng) (hình 2.3.10a,b, c): 
  Nếu các răng tuyệt đối cứng, chúng chỉ tiếp xúc nhau tại mặt mút, song do biến dạng 
đàn hồi, các răng vẫn tiếp xúc trên toàn bộ chiều dài răng nhưng tải trọng vẫn phân bố 
không đều do biến dạng khác nhau của các đoạn răng (hình 2.3.10d, e, f). 
  Tỉ số giữa tải trọng riêng cực đại qmax với tải trọng riêng trung bình qm gọi là hệ số 
phân bố tải không đều trên chiều rộng vành răng KHβ: 

   KHβ = 
m

max

q
q

                                                                                               (2.3.11) 

  Tương tự, khi tính về sức bền uốn, dùng hệ số phân bố tải không đều KFβ , là tỉ số 
giữa ứng suất uốn lớn nhất ở chân răng khi tải trọng phân bố không đều và ứng suất uốn khi 
tải phân bố đều. 
  Các biện pháp để giảm tập trung tải trọng: 

- Tăng độ cứng của trục, ổ. 
- Cố gắng không bố trí bánh răng công – xôn hoặc không đối xứng. 
- Chế tạo răng có dạng hình trống, vát mép đầu răng (Hình 2.3.10 g). 

  Với bộ truyền bánh răng nghiêng luôn có từ hai đôi răng ăn khớp trở lên, do đó còn 
có sự phân bố tải không đều giữa các đôi răng đồng thời ăn khớp. Do sai số bước răng và 
phương răng, khi một cặp răng tiếp xúc, giữa cặp răng còn lại có khe hở nên khi không chịu 
lực, chiều dài tiếp xúc thực tế chỉ bằng một phần chiều dài tiếp xúc lý thuyết. Khi chịu lực 
nhờ biến dạng mà khe hở giảm song tải trọng vẫn phân bố không đều. Kể đến điều này, 
dùng hệ số phân bố tải không đều giữa các răng KHα khi tính theo độ bền tiếp xúc và KFα 
khi tính theo độ bền uốn. 
     b.2- Tải trọng động khi ăn khớp 
  Khi ăn khớp, điểm tiếp xúc di chuyển trên cạnh răng nên khoảng cách từ điểm tiếp 
xúc đến trục quay của bánh răng thay đổi, do đó độ cứng tiếp xúc của các răng thay đổi. 
  Do độ cứng tiếp xúc thay đổi, do sai số bước răng trên vòng cơ sở và sai số prôfin 
răng nên khi bánh dẫn quay đều, bánh bị dẫn quay không đều làm tỉ số truyền thay đổi gây 
tải trọng động khi ăn khớp (hình 2.3.11). 
     Gọi qV là tải trọng động 
riêng (tải trọng trên một đơn vị dài) 
  qt là tải trọng riêng ngoài 

pb1

pb2

pb1

pb2

  q  là tải trọng riêng toàn phần. 

  q = qt + qv  = qt(1 + 
t

v

q
q

) = qtKv

 với KV = (1 + 
t

V

q
q

) là hệ số 

tải trọng động. 

Hình 2.3.11. Sai số bước răng gây tải trọng động

   Khi tính bánh răng theo độ bền tiếp xúc và độ bền uốn, hệ số tải trọng động được xác 
định như sau: 

   KHV = 1 + 
αβ

υ

HH1

1wwH

HKT2
db

 (2.3.12) 

    KFV = 1 + 
αβ

υ

FF1

1wwF

HKT2
db

 (2.3.13) 

  Trong đó: υH, υF  - cường độ tải trọng động. 

   υH - δH g0 v 
u

a w  (2.3.14) 

   υF  = δF g0 v 
u

a w  (2.3.15) 
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  δH, δF - hệ số kể đến ảnh hưởng của loại răng (thẳng, nghiêng). 
  g0 - hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch bước răng (bảng). 
  aw, u, v là khoảng cách trục, tỉ số truyền và vận tốc vòng của bộ truyền. 
 2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
  a-  Các dạng hỏng 

b)a)
Hình 2.3.12: Gẫy răng 

  Truyền động bánh răng có các dạng 
hỏng chủ yếu sau: 
     a.1- Gãy răng 
 Gãy răng là dạng hỏng nguy hiểm nhất 
do tác dụng lâu dài của ứng suất uốn thay 
đổi theo chu kỳ hoặc do quá tải. 
  Gãy răng làm bộ truyền mất khả 
năng làm việc, nhiều khi còn làm hỏng các 
chi tiết máy khác như trục, ổ. 
  Vết gãy thường bắt đầu ở chân răng, chỗ góc lượn phía chịu kéo, là nơi tập trung ứng 
suất (Hình 2.3.12). Với răng nghiêng và răng chữ V, thường gãy theo tiết diện xiên vì 
đường tiếp xúc nằm chếch từ chân lên đỉnh răng. 
  Để tránh dạng hỏng này cần tính răng theo độ bền mỏi uốn, kiểm nghiệm ứng suất 
uốn quá tải theo điều kiện bền tĩnh. Có thể tăng sức bền uốn cho răng bằng cách: tăng mô 
đun, dịch chỉnh bánh răng, nhiệt luyện, tăng bán kính góc lượn chân răng và nâng cao độ 
nhẵn góc lượn chân răng. 

Hình 2.3.13:  Tróc  răng 

     a.2-  Tróc vì mỏi bề mặt răng: 
  Là dạng hỏng bề mặt chủ yếu ở những bộ 
truyền được bôi trơn tốt. Tróc là do tác dụng của ứng 
suất tiếp xúc thay đổi theo chu kỳ. 
  Tróc thường bắt đầu ở vùng gần tâm ăn khớp 
(về phía chân răng) vì tại đây ứng suất tiếp xúc σH 
lớn nhất do thường chỉ có một đôi ăn khớp và lực ma 
sát lớn. Tróc chỉ xẩy ra ở phần chân răng vì tại phần 
này, khi  ăn khớp dầu bị nén từ miệng vào trong vết 
nứt, bị ép lại và làm cho các vết nứt phát triển, gây ra 
hiện tượng tróc (hình 2.3.13). 
  Tróc có hai dạng: 
  - Tróc nhất thời: Là tróc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi dừng lại. Thường xảy 
ra ở các bộ truyền có độ rắn thấp (HB ≤ 350). 
  - Tróc lan: Vết tróc luôn  luôn phát triển, lan khắp bề mặt chân răng, dẫn đến phá 
hỏng toàn bộ bề mặt chân răng. 
  Tróc làm mặt răng mất nhẵn, dạng răng bị méo mó, tải trọng động tăng, không hình 
thành được màng dầu bôi trơn, răng bị mòn và xước nhanh, bộ truyền nóng, rung và ồn. 
  Để tránh tróc rỗ cần tính răng theo độ bền mỏi tiếp xúc, tăng độ rắn mặt răng bằng 
nhiệt luyện, tăng góc ăn khớp α bằng dịch chỉnh góc, nâng cao độ chính xác chế tạo và độ 
nhẵn bề mặt răng. 
  a.3- Mòn răng 
  Xảy ra ở các bộ truyền bôi trơn không tốt như bộ truyền hở hoặc bộ truyền kín nhưng 
có hạt mài mòn rơi vào. Răng bị mòn nhiều ở đỉnh và chân răng vì tại đó vận tốc trượt lớn. 
  Mòn làm dạng răng thay đổi, tải trọng động tăng, tiết diện răng giảm có thể làm gãy 
răng. 
  Để giảm mòn có thể dùng các biện pháp: Nâng cao độ rắn và độ nhẵn mặt răng, giữ 
không cho hạt mài mòn rơi vào, giảm vận tốc trượt bằng cách dịch chỉnh, dùng dầu bôi trơn 
thích hợp.     
     a.4-  Dính răng 
  Thường xảy ra ở các bộ truyền chịu tải lớn, vận tốc cao. Nhất là các cặp bánh răng 
cùng vật liệu và không tôi bề mặt răng. Do tại chỗ tiếp xúc nhiệt độ sinh ra quá cao dẫn đến 
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phá huỷ màng dầu bôi trơn làm các răng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Khi chuyển động trong 
điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, những mảnh kim loại có thể bị dứt khỏi bề mặt bánh răng 
này bám lên bề mặt bánh răng gây dính. 
  Dính làm bề mặt răng bị xước, dạng răng bị hỏng. 
  Để tránh dính cần phối hợp cặp vật liệu thích hợp, hiệu quả nhất là dùng dầu chống 
dính. Ngoài ra còn có thể dùng các biện pháp giống như chống mòn. 
 Ngoài bốn dạng hỏng trên, trong truyền động bánh răng còn xuất hiện các dạng hỏng: 
  - Biến dạng dẻo bề mặt: xảy ra với các bánh răng bằng thép có độ rắn thấp, chịu tải 
nặng, vận tốc thấp. 
  - Bong bề mặt răng: xảy ra ở các bánh răng thấm các bon, thấm ni tơ hoặc tôi bề mặt 
khi chất lượng nhiệt luyện kém, chịu tải lớn. 
  b-  Chỉ tiêu tính 
  Từ các dạng hỏng trên, để bánh răng làm việc lâu dài, cần tính toán bánh răng theo 
các chỉ tiêu sau: 
  - Tính răng về độ bền tiếp xúc nhằm tránh  tróc rỗ vì mỏi là chủ yếu, hạn chế mòn và 
dính theo điều kiện:  σH ≤ [σH], với [σH] là ứng suất tiếp xúc cho phép xác định từ thực 
nghiệm, áp dụng với các bộ truyền kín, bôi trơn đầy đủ. 
  - Tính răng về độ bền uốn đề tránh gãy răng, xuất phát từ điều kiện:  σF ≤ [σF], áp 
dụng với các bộ truyền hở bôi trơn kém. 
  - Kiểm nghiệm răng về quá tải đề phòng gãy giòn hoặc biến dạng dẻo bề mặt. 
 3. Vật liệu, nhiệt luyện và ứng suất cho phép 
  a- Vật liệu và nhiệt luyện 
  Yêu cầu về vật liệu chế tạo bánh răng: 
  - Có đủ độ bền tiếp xúc và độ bền uốn. 
   - Dễ gia công cắt gọt đạt độ chính xác và độ nhám cần thiết. 
  Các loại vật liệu:  
  Thường sử dụng thép, gang và chất dẻo để chế tạo bánh răng. Trong đó thép được sử 
dụng nhiều hơn cả. 
  - Thép chế tạo bánh răng được chia thành hai nhóm chính dựa theo độ rắn, công nghệ 
chế tạo, khả năng tải và khả năng chạy mòn: 
  Nhóm I: Vật liệu có độ rắn HB ≤ 350, nhiệt luyện thường hoá hoặc tôi cải thiện. 
    Do độ rắn thấp nên có thể cắt răng sau tôi cải thiện, không cần dùng các nguyên 
công gia công tinh đắttiền (mài, mài nghiền), bánh răng có khả năng chạy mòn tốt.  
    Để tăng khả năng chạy mòn nên chọn: HB1 = HB2 + (30 ÷ 50). 
    Vật liệu nhóm này được sử dụng rộng rãi cho các bộ truyền chịu tải nhỏ và trung 
bình hoặc các bộ truyền kích thước lớn khó nhiệt luyện trong sản suất đơn chiếc và loạt 
nhỏ. Các vật liệu hay dùng là thép 40, 45, 40X, 40XH... 
     Nhóm II: Vật liệu có độ rắn HB > 350 (thường sử dụng đơn vị HRC), nhiệt luyện tôi 
bề mặt, thấm các bon, ni tơ hoặc thấm xyanua, có thể đạt tới 50 ÷ 60 HRC. 
    Do có độ rắn cao, khó cắt răng nên thường nhiệt luyện sau khi cắt răng làm cho răng 
bị cong vênh, vì vậy cần phải sử dụng các nguyên công gia công tinh đắt tiền như mài, mài 
nghiền. Đồng thời, bánh răng có khả năng chạy mòn kém nên cần nâng cao độ chính xác 
chế tạo, tăng độ cứng của trục, ổ và cần vát đỉnh răng. 
    Vật liệu nhóm này thường sử dụng cho các bộ truyền chịu tải lớn. Khi dùng vật liệu 
nhóm này thường chọn mác thép và độ rắn hai bánh như nhau. 
  - Bánh răng làm bằng thép thấm than hay dùng các vật liệu như: 18ХГТ, 20X, 
12XH3A v.v... 

- Bánh răng làm bằng thép thấm  ni tơ hay dùng các vật liệu như: 38XMЮA, 
35XMЮA, 30XH2MФA v.v... 

  - Bánh răng làm bằng thép thấm  xinua hay dùng các vật liệu như: 35X, 40X, 
25XГM, 25XГT, 30XГT.. 
  Ngoài ra còn dùng thép đúc (35Л, 45Л) để chế tạo bánh răng có kích thước lớn. 
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    - Bánh răng bằng gang rẻ, ít bị dính, có thể làm việc khá tốt trong điều kiện ít bôi 
trơn song khả năng chịu va đập kém. Thường sử dụng trong các bộ truyền để hở chịu tải 
nhỏ. 
   - Bánh răng bằng vật liệu phi kim loại (chất dẻo, tếch tô lit…) có khối lượng nhỏ, 
không gỉ, làm việc êm, không ồn nhưng độ bền không cao nên kích thước tương đối lớn, 
giá thành chế tạo cao do đó ít dùng trong các cơ cấu truyền lực. 
  b- ứng suất cho phép 
     b.1- ứng suất tiếp xúc cho phép 
  Khi tính độ bền mỏi tiếp xúc, ứng suất tiếp xúc cho phép [σH] được xác định theo 
công thức sau: 

   [σH] = 
H

0
limH

S
σ

KHLZRZVKxH (2.3.16) 

   - giới hạn mỏi tiếp xúc của mặt răng ứng với số chu kỳ cơ sở, phụ thuộc vào vật 
liệu và nhiệt luyện (giới hạn mỏi dài hạn). 

0
limHσ

  SH - hệ số an toàn (sổ tay) 
  ZR - hệ số kể đến ảnh hưởng của độ nhám mặt răng (sổ tay). 
  ZV - hệ số kể đến ảnh hưởng của vận tốc vòng (sổ tay). 
  KxH - hệ số kể đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng (sổ tay). 
  KHL - hệ số tuổi thọ, xác định theo công thức: 

  KHL = Hm

HE

0H

N
N

 (2.3.17) 

với mH - bậc đường cong mỏi tiếp xúc: mH = 6 
  NH0 - số chu kỳ cơ sở khi tính về độ bền tiếp xúc:  NH0 = 30 HB2,4                    (2.3.18)                    
   NHE - số chu kỳ chịu tải của răng đang xét: 
   Khi tải tĩnh: NHE = 60 c . n t∑                                                                (2.3.19) 
trong đó: c, n, t∑  là số lần ăn khớp của răng trong một vòng quay, số vòng quay trong một 
phút và tổng số giờ làm việc của bánh răng. 
  Khi tải thay đổi theo bậc: 

   NHE = ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
'

max
i

m

H

Hi N
H

σ
σ

    

    Ni’ - số chu kỳ chia tải ở chế độ thứ i: Ni’ = 60 C niti. 
    mH - bậc đường cong mỏi tiếp xúc: mH = 6 

  hoặc NHE = 60 c ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ii

2
m

max

i tn
T
T

H

 (2.3.20) 

    ni, ti - số vòng quay trong một phút và số giờ làm việc ở chế độ ứng với mô men xoắn Ti. 
    Tmax - mô men xoắn lớn nhất. 
  Nếu NHE ≥ NH0 thì lấy KHL=1. 
  Với bộ truyền bánh răng thẳng: ứng suất tiếp xúc cho phép lấy giá trị nhỏ hơn trong 
hai ứng suất: [σH] = min ( [σH1] , [σH2]). 
  Với bộ truyền bánh răng nghiêng: ứng suất tiếp xúc cho phép lấy bằng giá trị trung 
bình cộng của hai ứng suất  
    [σH] = 0,5([σH1] + [σH2]) (2.3.21) 
nhưng không vượt quá 1,25[σH]min đối với bánh răng trụ và 1,15[σH]min đối với bánh răng 
côn. 
     b.2- ứng suất uốn cho phép 

    [σF]= 
F

0
limF

S
σ

KFL YR YS KFe KxF  (2.3.22) 
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   - giới hạn mỏi uốn của răng ứng với số chu kỳ cơ sở. 0
limFσ

   SF - hệ số an toàn. 
   YR - hệ số xét đến độ nhám mặt lượn chân răng; 
   YS - hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhạy của vật liệu với tập trung ứng suất; 
   KFC - hệ số xét đến ảnh hưởng của việc đặt tải; 
   KxF - hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng. 
   KFL - hệ số tuổi thọ, xác định theo công thức: 

    KFL = Fm

FE

0F

N
N

 (2.3.23) 

    mF - bậc đường cong mỏi uốn: 
        mF = 6 khi HB ≤ 350 và mặt lượn chân răng được mài. 
        mF = 9 khi HB > 350 và không mài mặt lượn chân răng. 
    NF0 - số chu kỳ cơ sở về uốn:  NF0 = 4 . 106  
    NFE - số chu kỳ chịu tải: 
      Khi chịu tải tĩnh:    NFE = 60 c n t∑    
      Khi chịu tải thay đổi: 

            NFE = 60 c ii

m

i tn
T
T F

∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

max

 (2.3.24) 

 với  ni, ti là số vòng quay trong một phút và số giờ làm việc ứng với mô men Ti. 
    Tmax - mô men xoắn lớn nhất. 
  Nếu NFE ≥ NF0 thì lấy KFL=1. 
     b.3- ứng suất quá tải cho phép 
  ứng suất quá tải cho phép xác định phụ thuộc vào phương pháp nhiệt luyện bánh 
răng: 
   Bánh răng thường hoá hoặc tôi cải thiện (HB ≤ 350): 
   [σH]max = 2,8 σch   
   [σF]max = 0,8 σch (2.3.25) 
     với  σch là giới hạn chảy của vật liệu 
   Bánh răng tôi bề mặt, thấm C, N (HB > 350): 

Hình 2.3.14: Sơ đồ tính  
độ bền tiếp xúc 

   [σH]max =40 HRCm  
   [σF]max = 0,6 σb                                (2.3.26) 
   với HRCm là độ rắn mặt răng. 
   σb - giới hạn bền của vật liệu. 
 
§4- Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ 
 1- Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng 
  a- Tính độ bền tiếp xúc 
  Tính toán nhằm đề phòng tróc rỗ vì mỏi, hạn chế 
mòn và dính. 
  Vì tróc bắt đầu tại tâm ăn khớp và phát triển về 
phía chân răng nên tiến hành  tính tại tâm ăn khớp. Coi sự 
tiếp xúc của hai răng tại tâm ăn khớp là sự tiếp xúc của 
hai hình trụ có bán kính cong là ρ1và ρ2. 
  Sử dụng công thức Héc, điều kiện bền có dạng: 

 σH = 
ρ2

qZ H
M  ≤ [σH]           (2.3.27) 

 Trong đó: 
   ZM - hệ số kể đến cơ tính của vật liệu: 
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ZM = ( ) ( )]1E1E[

EE2
2

21

2

12

21

µµπ −+−
                                                (2.3.28) 

với E1, E2, µ1, µ2 là mô đun đàn hồi và hệ số Poát xông của vật liệu bánh răng 1 và 2. 
  Khi bánh răng bằng thép: E = 2,1 . 105MPa,   µ = 0,3 khi đó  ZM = 274 MPa1/2. 
   qH - tải trọng riêng khi tính độ bền tiếp xúc theo công thức (2.3.12) và (2.3.4): 

  qH =  KHq =  

wH

tH

H

nH FKFK
αcos

.
ll

=    

 Trong đó:      KH là hệ số tải trọng. 
             ℓH - chiều dài tiếp xúc. 
  Vì bánh răng thẳng tồn tại thời điểm ăn khớp một đôi và 2 đôi nên chiều dài tiếp xúc lH 
thay đổi. Lấy gần đúng theo kinh nghiệm:  

  ℓH = 2
εZ

bw  

  Zε - hệ số xét đến tổng chiều dài tiếp xúc: 

  Zε = 
3

4 αε−  (2.3.29) 

  εα - hệ số trùng khớp ngang, lấy theo (2.3.3): 

  Vậy: qH = 
ww

2
tH

wH

tH

cosb
ZFK

cos
F.K

α
=

α
ε

l
 (a) 

  ρ là bán kính cong tương đương: 

    
21

111
ρ

+
ρ

=
ρ

     hay     ρ  = 
12

21

ρ±ρ
ρρ

  

  với     ρ1, ρ2 - bán kính cong tại điểm tính toán. 
           Dấu (+) khi cặp bánh răng ngoại tiếp. 
           Dấu (-) khi cặp bánh răng nội tiếp. 
  Từ hình 3-12: 

   w
w

w
w dd

αραρ sin
2

;sin
2

2
2

1
1 ==    (2.3.30) 

   dw2 = udw1 

  do đó: 
)1(2

sin1

±
=

u
ud

ww α
ρ   (b) 

  Thay (a) và (b)vào công thức Héc (2.3.27) được:  

   σH = [ ]H
w1www

2
tH

M sinud2
)1u(2.

cosb
ZFK

Z σ≤
α

±
α
ε   

       vì  2sinαwcosαw = sin 2αw

 nên σH = 
( ) [ H

w1ww

2
tH

M 2sin
2.

udb
1uZFK

Z σ≤
α

±ε ]   (2.3.31) 

   Đặt 
w

HZ
α2sin

2
=  (2.3.32) 

  là hệ số xét đến hình dạng mặt tiếp xúc, công thức kiểm tra độ bền tiếp xúc có dạng: 

   σH = ZMZHZε 
( ) [ H

1ww

tH

udb
1uFK

σ≤
± ] (2.3.33) 
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 thay F = 
1w

1

d
T2

 và  KH = KHβ . KHV  sẽ được: 

   σH = 
( ) [ H

w

HVH1

1w

HM

ub
1uKKT2

d
ZZZ

σ≤
±βε ] (2.3.34) 

  Khi thiết kế đặt 
w

w

ba a

b
=ψ  với  ψba là hệ số chiều rộng vành răng, rồi thay 

wbaw
a.b ψ=  

và dw1 = 
1u

a2 w

±
 vào (2.3.34) và biến đổi ta có: 

   aw = Ka(u ± 1) 
[ ]

3 2
Hba

H1

u

KT

σψ
β  (2.3.35) 

  trong đó Ka - hệ số tính toán: Ka = ( )3
HV

2
HM KZZZ5,0 ε  (MPa1/3). 

  Khi bánh răng bằng thép ZM=274(MPa)1/2, bánh răng không dịch chỉnh hoặc dịch 
chỉnh đều ZH = 1,76, εα =1,6 do đó Ka  ≈ 49,5 MPa1/3. 
Trong các công thức trên: 
  Hệ số ψba  phụ thuộc vào trị số của tải trọng cần truyền, vị trí bánh răng so với ổ, khả 
năng chạy mòn và độ cứng của trục. Khi bánh răng lắp công xôn: ψba = 0,2 ÷ 0,25; Khi 
bánh răng không đối xứng với ổ: ψba = 0,25 ÷ 0,4; Khi bánh răng lắp đối xứng với ổ: ψba = 
0,3 ÷ 0,5. 
  T1 – mô men xoắn trên trục dẫn; 

A

  u- tỉ số truyền ; 
  dw1- đường kính vòng lăn bánh dẫn; 
  KHβ- hệ số phân bố tải không đều trên chiều 
dài tiếp xúc; 
  KHV- hệ số tải trọng động; 
  [σH] – ứng suất cho phép của vật liệu. 
  b-  Tính độ bền uốn 
  Tính độ bền uốn nhằm đề phòng dạng hỏng 
gãy răng vì mỏi. Tiết diện nguy hiểm về uốn là tiết 
diện chân răng. 
  Trong quá trình ăn khớp, điểm đặt lực di 
chuyển trên bề mặt làm việc của răng. Ta tính cho 
trường hợp lực đặt tại đỉnh răng vì mô men uốn 
đến chân răng là lớn nhất và coi như 1 đôi răng 
chịu toàn bộ tải trọng (bỏ qua sự ăn khớp đồng 
thời của nhiều đôi răng). 
  Sai số của việc di chuyển điểm đặt lực được 
xét đến qua hệ số Yε = 3/)4( αε− . 

Trượt lực Fn theo đường tác dụng về trục đối xứng và phân Fn thành 2 thành phần: 
Hình 2.3.15: Sơ đồ tính độ bền uốn

-Thành phần nằm ngang Fn.cosγ’ gây ứng suất uốn σF tại chân răng. 
-Thành phần thẳng đứng Fn.sinγ’ gây ứng suất nén trên răng. Với γ’ là góc áp lực tại 

đỉnh răng. 
Thực tế cho thấy vết nứt thường bắt đầu ở phía chân răng chịu kéo (điểm A) nên ta 

tính ứng suất tại điểm này. ứng suất danh nghĩa tại điểm A là: 

σ = σu - σn = 
A

'sin.F

W

h'.cos.Fn
nt

γγ
−  = )

A

'sin

W

h'.cos
(F t

n

γγ
−     (2.3.36) 
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Trong đó:    W = 
6

S.b 2

w  - mô men chống uốn của tiết diện chân răng (mm3) 

  A = bw.S      - diện tích tiết diện chân răng (mm2). 
  bw                - là chiều rộng bánh răng. 
  Ht- cánh tay đòn của lực gây uốn, gần đúng lấy bằng chiều cao răng. 
 Vì htvà S đều tỉ lệ với mô đun bánh răng m nên có thể viết: 

ht = e.m 
S = g.m 

với e, g là các hệ số tỉ lệ. 

Thay Fn = 
w

t

cos

F

α
  và xét ảnh hưởng của hệ số tải trọng KF = KFβ.KFv ta có: 

σ  =  .
cos

F.K

w

tF

α
 (

g.m.b

'sin

m.g.b

6'.cos.m.e

w

22

w

γγ
− )  

= .
cos.m.b

F.K

ww

tF

α
 (

g

'sin

g

'cose.6
2

γγ
− ) 

ứng suất uốn thực tế lớn nhất tại chân răng là (kể đến tập trung ứng suất ασ): 

σF = ασ.σ = )
g

'sin

g

'cos.e.6
.(

cos
.

m.b

F.K
2

ww

tF γγ
α

ασ −  

Đặt YF = )
g

'sin

g

'cos.e.6
.(

cos 2

w

γγ
α

ασ −  là hệ số dạng răng; YF không có thứ nguyên, chỉ phụ 

thuộc vào hình dạng và góc lượn chân răng; kể đến ảnh hưởng của việc di chuyển điểm đặt 
bằng hệ số Yε ta có: 

σF = 
m.b

Y.Y.F.K

w

FtF ε  ≤  [σF] 

Hoặc              σF = 
m.b.d

Y.Y.T.2.K

w1w

F1F ε  ≤  [σF]                                                                  (2.3.37) 

Trong các công thức trên: 
ασ -hệ số tập trung ứng suất lý thuyết, xác định bằng lý thuyết đàn hồi. 
YF – hệ số dạng răng (sự phụ thuộc số răng z và hệ số dịch chỉnh x)  
Ft – Lực vòng (N) 

Vì YF1 ≠ YF2 (do Z1 ≠ Z2) mà cần tiến hành kiểm nghiệm độ bền uốn cho mỗi bánh răng. 

σF1 = 
m.b.

Y.Y.TK.K.2

ww

F1FvF

α
εβ  ≤  [σF1]                                                        (2.3.38) 

σF2 = σF1.
1F

2F

Y

Y
 ≤ [σF2] 

Khi thiết kế theo sức bền uốn thay bw = ψbd.dw1 và dw1 = m.Z1 vào công thức  (2.3.38) ta có: 

m ≥ 3

Fbd

2

1

FFvF1

].[.Z

Y.Y.K.K.T.2

σψ
εβ  

m ≥ Km. 3

Fbd

2

1

FF1

].[.Z

Y.K.T

σψ
β                                                                         (2.3.39) 

Trong đó  ψbd = 
w

w

d

b
 - hệ số chiều rộng bánh răng. 

  Km = 3
Fv

Y.K.2 ε - hệ số. Trung bình có thể lấy εα = 1,6 
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  Yε = 3/)4( αε−  = 0,894 và KFv = 1,5 nên Km = 1,4 

m ≥ 1,4. 3

Fbd

2

1

FF1

].[.Z

Y.k.T

σψ
β                   (2.3.40) 

Khi sử dụng công thức (2.3.40) để thiết kế, cần so sánh 
][

Y

1F

1F

σ
 và 

][

Y

2F

2F

σ
 rồi tính toán với 

công thức lớn hơn. Trị số của m sau khi tính phải quy chuẩn theo dãy các trị số tiêu chuẩn. 
  c-  Tính kiểm tra quá tải 
  Để tránh biến dạng dẻo lớp bề mặt hoặc gãy dòn do bộ truyền bị quá tải đột ngột 
trong thời gian ngắn cần kiểm tra độ bền tĩnh của bánh răng theo điều kiện: 

   σHmax = [ ]maxH
1

max1
H T

T
σ≤σ  (2.3.41) 

   σFmax = [ ]
maxF

1

max1

F T

T
σσ ≤  (2.3.42) 

với T1, T1max - mô men xoắn và mô men xoắn lớn nhất trên trục dẫn. 
 2. Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 
  a-  Đặc điểm tính toán 
     a.1- Quá trình ăn khớp êm, tải trọng động giảm 
  ở bánh răng nghiêng, các răng không hướng theo đường sinh mà làm với đường sinh 
một góc β. 
  Mô đun tiêu chuẩn là mô đun trong mặt cắt vuông góc với đường răng mn: 

   mn = 
π

np
 pn - bước răng trong mặt cắt pháp. 

  Do các răng chịu tải và thôi tải một cách từ từ và luôn có ít nhất hai đôi răng cùng ăn 
khớp (xem phần 3 của §2) nên bánh răng nghiêng làm việc êm hơn, va đập và tiếng ồn 
giảm so với bánh răng thẳng. 
     a.2-  Chiều dài tiếp xúc lớn 
  Gọi ℓH là tổng chiều dài tiếp xúc 
của các đôi răng. 

b) a)

  Khi một trong hai hệ số trùng 
khớp ngang εα hoặc hệ số trùng khớp 
dọc εβ là số nguyên, tổng chiều dài tiếp 
xúc ℓH không thay đổi khi đường tiếp 
xúc di động, bởi vì chiều dài tiếp xúc 
của đôi răng đang ra khớp giảm bao 
nhiêu thì chiều dài tiếp xúc của đôi 
răng đang vào khớp tăng bấy nhiêu và 
xác định như sau: Hình 2.3.16: Đường tiếp xúc 

của bánh răng nghiêng    ℓH = εα
b

w

cos
b
β

   βb - góc nghiêng đo trên mặt trụ cơ sở.  
  Khi điều kiện trên không thoả mãn, tổng chiều dài tiếp xúc ℓH thay đổi theo chu kỳ và 
tính theo công thức: 

   ℓH = Kε  εα
b

w

cos
b
β

 (2.3.43) 

 với Kε - hệ số thay đổi; Kε = 0,9 ÷ 1 với răng nghiêng; Kε = 0,97 ÷ 1 với răng chữ V. 
  a.3- Đường tiếp xúc nằm chếch trên mặt răng - Tải trọng phân bố không đều  
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   Khi đôi răng nghiêng ăn khớp, đường tiếp xúc không song song với đường sinh 

mà nằm chếch trên bề mặt răng nên dọc theo đường tiếp xúc, tổng độ cứng của đôi răng ăn 

khớp thay đổi và tải trọng phân bố không đều (ngay cả  khi không có các nguyên nhân gây 

tập trung tải trọng khác). 

  Do đường tiếp xúc nằm chếch nên tiết diện nguy hiểm khi bị uốn uốn không phải là 
tiết diện chân răng mà là tiết diện xiên, tạo với đáy răng một góc à<90o (hình 2.3.16). 
  a.4- Bánh răng tương đương 
  Khi cắt bánh răng nghiêng bằng mặt cắt pháp n-n vuông góc với đường răng, giao 
tuyến là một elip (hình 2.3.17) có các bán trục: 

   a = 
β2cos2

d
  ;        c = 

2
d

 

  Prôfin răng nghiêng trong mặt cắt pháp rất 
gần với prôfin răng của bánh răng thẳng có bán 
kính vòng chia bằng bán kính cong lớn nhất của 

elip (tại điểm A):   ρA = 
c
a 2

. 

  Do vậy, khi tính toán người ta thay thế 
bánh răng nghiêng bằng bánh răng thẳng có bán 
kính vòng chia bằng bán kính cong lớn nhất của 
elip trong mặt cắt pháp. Bánh răng thẳng đó gọi 
là bánh răng thẳng tương đương của bánh răng 
nghiêng (còn gọi là bánh răng thay thế), có các 
thông số: 

Hình 2.3.17: Bánh răng tương 
đương của bánh răng nghiêng 

   Mô đun  m = mn  
  Đường kính vòng chia  

      dv = 2 ρA = 2  
c
a 2

 = 
β2cos

d
                                                             (2.3.44)  

  Số răng   zv = 
m

d
v  = 

ββ 32

n
cos

z

cosm

d
=                                                         (2.3.45) 

  Góc nghiêng nhỏ nhất βmin được chọn sao cho hệ số trùng khớp dọc εβ > 1,1.  Còn 
góc nghiêng lớn nhất βmax được chọn sao cho không tạo ra lực dọc trục quá lớn. Thường   β 
= 8 ÷ 20o với răng nghiêng và β = 30 ÷ 40o với răng chữ V. Nhờ góc nghiêng β, bánh răng 
nghiêng được coi như bánh răng thẳng có kích thước lớn hơn. Do đó khả năng tải của bánh 
răng nghiêng lớn hơn bánh răng thẳng. 
  b- Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 
     b.1- Tính theo sức bền tiếp xúc 

  Từ các đặc điểm ăn khớp của bánh răng trụ răng nghiêng và dựa trên cơ sở tính toán 
bánh răng trụ răng thẳng có thể suy ra công thức tính toán bánh răng nghiêng như sau: 
  Công thức kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc. 

   σH = ZM Z ε ZH  
udb

uKKKT HvHH
2

1

1 )1(2

ωω

αβ ±
≤  [ σu ]  (2.3.46) 

  Công thức thiết kế: 
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    aω = Ka(u + 1) 
[ ]

3 2
Hba

H1

u
KT
σψ

β    (2.3.47) 

 víi Ka = 3
HVH

2

HM
KK)ZZZ(5,0 αε  

   Ka =   43 MPa1/3 

Trong đó: 
   ZM - hệ số xét đến cơ tính của vật liệu, tính theo (2.3.28). 

   Zε - hệ số xét đến tổng chiều dài tiếp xúc. 

   Zε  = 
αε

1
  (2.3.48) 

   εα - hệ  số trùng khớp ngang, tính theo (2.3.3). 
   ZH - hệ số xét đến hình dạng mặt tiếp xúc. 

   ZH = 
ωα

β

t

b

2sin
cos2

 (2.3.49) 

  βb - góc nghiêng của răng trên mặt trụ cơ sở: βb = arctg (cosαtωtgβ); 

  αtω - bằng góc ăn khớp đo trong mặt phẳng mặt mút; 

  ψba = 
w

w

a

b
 - hệ số chiều rộng bánh răng (xem Đ4.1.a); 

  [σH] - ứng suất tiếp xúc cho phép. 
     b.2-  Tính bánh răng nghiêng theo sức bền uốn 
  Từ công thức tính toán của bánh răng trụ răng thẳng, kể đến các đặc điểm của bánh 
răng nghiêng, có thể suy ra công thức kiểm tra độ bền uốn của bánh răng nghiêng: 

   σF1 = mdb
YYYKKKT FFvFF

1

11 .2

ωω

βεαβ  ≤  [σF1] (2.3.50) 

   σF2 = σF1 . 
1F

2F

Y
Y

 ≤ [σF2]    

 Với: m - mô đun pháp của bánh răng nghiêng. 

   Yβ - hệ số xét đến  ảnh hưởng của góc nghiêng răng:  

   Yβ = 1 - o

o

140
β

 

   Yε - hệ số xét đến ảnh hưởng của việc thay đổi điểm đặt lực. 

   Yε = 
αε

1
 với  εα - hệ số trùng khớp ngang. 

  Công thức thiết kế xác định môđun pháp. 

   m = Km 3
2

1

1

][ Z
YKT

Fbd

FF

σψ
β  (2.3.51) 

Trong đó: Km = 3 .2 βευα YYKK FF  
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][

Y

F

F

σ
 = max  ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

][
,

][ 2

2

1

1

F

F

F

F YY
σσ

 

   ψbd = 
w

w

d

b
 - hệ số chiều rộng bánh răng. 

  Trị số m sau khi tính được cần qui tròn theo tiêu chuẩn. 
  

§5- Tính toán sức bền bộ truyền bánh răng côn 
 1. Đặc điểm kết cấu tính toán 
  Bộ truyền bánh răng côn truyền chuyển 
động giữa hai trục giao nhau, góc giữa hai trục 
thường bằng 90o. 
  Bánh răng côn có các loại: Răng thẳng, 
răng nghiêng và răng cong. 
  Bánh răng côn răng không thẳng có khả 
năng tải cao hơn, làm việc êm hơn song nhạy với 
sai số chế tạo và lắp ráp, năng suất chế tạo thấp 
nên ít được sử dụng hơn răng thẳng. ở đây chỉ 
nghiên cứu về bộ truyền bánh răng côn răng 
thẳng. 
  Chiều rộng bánh răng côn được giới hạn 
bởi hai mặt côn phụ, là mặt côn có trục trùng với 
trục bánh răng côn, có đường sinh vuông góc với 
đường sinh mặt côn chia của bánh răng côn. Hình 2.3.18: Bánh răng tương đương 

của bánh răng côn  Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng côn: 
  Mô đun vòng ngoài mte được tiêu chuẩn (với bánh răng côn răng không thẳng có thể 
dùng mô đun pháp trung bình làm tiêu chuẩn mnm). 
  Đường kính vòng chia ngoài  de = mtcz  

  Chiều dài côn ngoài:  Re = 0,5 mtc 
2
2

2
1 ZZ +                                                    (2.3.52) 

  Đường kính vòng chia trung bình  

   dm  = 2 (Re - 0,5b) sin δ = 2 Resinδ (1 - 0,5 
eR

b
) = de (1 - 0,5 Kbe ) (2.3.53) 

 víi Kbe = 
eR

b
 

 Mô đun trung bình  mtm = 
Z

d m  = mte (1-0,5 Kbe) 

 Tỉ số truyền u = 
1

2
2

1

2

1

2

sin
sin

z
ztg

d
d

e

e === δ
δ
δ

 

  Các mặt côn thường có đỉnh trùng nhau, chiều cao răng giảm dần. 
  Prôfin răng bánh răng côn nằm trên những mặt côn phụ rất gần với prôfin răng của 
bánh răng trụ răng thẳng có bán kính vòng chia bằng chiều dài đường sinh mặt côn phụ. Do 
vậy khi tính toán người ta thay thế bánh răng côn răng thẳng bằng bánh răng trụ răng thẳng 
có bán kính vòng chia bằng chiều dài đường sinh mặt côn phụ trung bình. Bánh răng trụ 
răng thẳng này gọi là bánh răng tương đương của bánh răng côn. 

  Với bánh răng côn răng thẳng, bánh răng trụ tương đương có các thông số:    
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  Chiều rộng bánh răng bv = b. 

  Đường kính vòng chia dvt  = 
δcos

dm  = 
δ

−
cos

)K5,01(d bee      (2.3.54)

          Kbe = 
eR

b
 

  Mô đun  mV = mt m =  (1 - 0,5 Kbe ) mte   

  Số răng   zV1 = 
vm
vd

 = 
tem.cos δ

ed
 = 

δcos
z

 

  Tỉ số truyền uV = 
1V

2V

Z
Z

=  
1

2

Z
Z

. 
2

1

cosδ
cosδ

( )

 = u2

 2. Tính độ bền bộ truyền bánh răng côn (chỉ tính cho trường hợp bánh răng côn răng 
thẳng) 
  Khi tính toán, thay bánh răng côn bằng bánh răng trụ răng thẳng tương đương với lưu 
ý rằng do nhạy với sai số chế tạo và lắp ráp, khả năng tải của bánh răng côn chỉ bằng 0,85 
khả năng tải của bánh răng trụ răng thẳng tương đương. 
  a-  Tính độ bền tiếp xúc 
   Từ công thức kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của bánh răng trụ răng thẳng:  

   σH = ZMZHZε [ ]H
1ww

Ht

udb
σ≤

1uKF ±
 

  Để sử dụng cho bánh răng côn cần thay thế các thông số của bánh răng tương đương:  

uV = u2,  dVt1 = 
1

1m

cosδ
d

, đồng thời đưa hệ số giảm khả năng tải 0,85 vào công thức và lưu ý 

bánh răng côn không dùng ăn khớp trong sẽ được: 

   σH = ZMZHZε 
( ) [ ]H

1

1m2

2
tH

85,0.
cos
du.b

1uFK
σ≤

δ

+
 

  Thay  Ft = 
1m

1

d
T2

  

   
u

1u
u
11tg1

cos
1 22

1
2

1

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=δ+=

δ
 

 công thức kiểm tra độ bền tiếp xúc của bánh răng côn có dạng:  

   σH = ZMZHZε [ H2
1m

2
H1

85,o.d.u.b
1uKT2

σ≤
+ ] (2.3.55) 

 với ZM - hệ số cơ tính vật liệu, tính theo (2.3.28 ) 
   ZH - hệ số xét đến ảnh hưởng của hình dạng mặt tiếp xúc: 

ZH = 
α2sin

2
 

   Zε - hệ số xét đến ảnh hưởng sự trùng khớp của răng. 

Zε = 
3

4 αε−          

      εα - hệ số trùng khớp ngang, theo (2.3.3) 
   KH - hệ số tải trọng: KH = KHβ KHV
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     KHβ - hệ số phân bố tải không đều trên chiều rộng vành răng, tra bảng phụ 

      thuộc vào tỉ số ( )be

be

K
uK

−2
 , sơ đồ bố trí ổ, loại ổ và độ rắn HB. 

     KHv – Hệ số tải trọng động 

     KHV = 1 + 
HH1

1mH

KKT2
bd

β

υ
        với υH = δHg0v

( )
u

1ud 1m +
 

     δH và g0 tra bảng. 
 Khi thiết kế thay b = Kbe . Re với  Kbe - hệ số chiều rộng vành răng. 
   dm1 = 2(1 - 0,5Kbe)Re sinδ1

   sin δ1 = 
2

2

2

1

2 u1

1

tg1

1

gcot1

1

+
=

+
=

+ δδ
 

  và coi (1 - 0,5Kbe)
2 ≈ 1,03 (1 - Kbe) sẽ được công thức thiết kế chiều dài côn ngoài: 

   Re = KR ( )[ ]
3

2

Hbebe

H12

u.K1K

KT
1u

σ
β

−
+                                                    (2.3.57) 

  với KR - hệ số tính toán     KR ≈ 50MPa1/3 (răng thẳng) 
    KR ≈ 43MPa1/3 (răng nghiêng) 

    Kbe = 0,25 ÷ 0,3 (trị số nhỏ dùng khi u > 3). 
    [σH] - ứng suất cho phép, theo (2.3.21): 
  b-  Tính theo sức bền uốn 
  Từ công thức kiểm nghiệm độ bền uốn của bánh răng trụ răng thẳng 

   σF = [ ]F
FtF

bm
YYFK

σ≤ε  

  đưa hệ số 0,85 vào để kể đến đặc điểm khả năng tải thấp hơn của bánh răng côn và 

thay Ft = 
1m

1

d
T2

, sẽ được công thức kiểm tra độ bền uốn của bánh răng côn. 

   σF1 = [
1F

1m

1FF1

bmd85,0

YYKT2
σε ≤ ] (2.3.58) 

   σF2 = σF1 [ ]2F
1F

2F

Y
Y

σ≤  

 Trong đó: m = mtm - mô đun trung bình. 
   KF = KFβ KFV - hệ số tải trọng; 

    Hệ số  KFυ = 1 + 
αβ

υ

FF1

1mF

KKT2
bd

  

   với υF = δFg0v
( )
u

1ud 1m +
 

   Yβ = 1 - o

o

140
β

; 

   YF1, YF2 - hệ số dạng răng tra theo số răng tương đương ZV: 

   ZV = 
δcos

Z
. 

  c) Kiểm nghiệm răng về quá tải: 
  Tương tự như đối với bộ truyền bánh răng trụ, để tránh biến dạng dư lớp bề mặt hoặc 
gãy dòn do bộ truyền bị quá tải đột ngột cần kiểm tra theo công thức (2.3.41), (2.3.42). 
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Bài 4: Truyền động trục vít - bánh vít 
 
§1- Khái niệm chung 
 1. Khái niệm 
  Truyền động trục vít dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau. Góc 
giữa hai trục thường bằng 900. Thông thường trục vít là khâu dẫn động. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  
    
b) c) 

Hình 2.4.1: Truyền động trục vít- bánh vít 
 2. Phân loại 

      
Hình 2.4.2: Các loại truyền động trục vít- bánh vít 

 
   Theo biên dạng ren trục vít phân ra: 
  - Trục vít Acsimet (hình 2.4.2a): có cạnh ren thẳng trong mặt cắt dọc chứa đường tâm 
trục vít.  Giao tuyến của mặt ren với mặt cắt ngang (vuông góc với trục) là đường xoắn ốc 
Acsimet. 
  Trục vít ác si mét có thể gia công ren bằng phương pháp tiện, song muốn mài phải 
dùng đá định hình có biên dạng phức tạp nên thường sử dụng ở các bộ truyền yêu cầu có độ 
rắn mặt ren nhỏ hơn 350 HB và cắt ren không mài. 
  - Trục vít convolut (hình 2.4.2b): có cạnh ren thẳng trong mặt cắt pháp tuyến; giao 
tuyến của mặt ren với mặt cắt ngang là đường thân khai kéo dài. Trục vít convolut dễ gia 
công bằng phương pháp phay và mài (do có cạnh ren thẳng trong mặt cắt pháp tuyến). 
  - Trục vít thân khai (hình 2.4.2.c): có cạnh ren thẳng trong mặt cắt tiếp xúc với mặt 
trụ cơ sở. Giao tuyến của mặt ren với mặt cắt ngang là đường thân khai. Trục vít thân khai 
khi mài ren  có thể dùng phương pháp mài bằng đá định hình (phải sửa đá phức tạp) hoặc 
có thể mài bằng đá dẹt – khi này đòi hỏi phải có máy mài trục vít chuyên dùng.  
   Theo dạng đường sinh của trục vít phân ra: 
  - Truyền động trục vít trụ (hình 2.4.1b) có đường sinh thẳng, loại này được dùng phổ 
biến. 
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  - Truyền động trục vít lõm (trục vít glôbôit): Đường sinh là một cung tròn (hình 
2.4.1c). 
 3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 
  Ưu điểm: 
  - Tỉ  số truyền rất lớn. 
  - Làm việc êm, không ồn. 
  - Có khả năng tự hãm. 
  Nhược điểm: 
  - Hiệu suất thấp, sinh nhiệt nhiều do có trượt dọc răng. 
  - Cần sử dụng vật liệu giảm ma sát đắt tiền (đồng thanh) để chế tạo vành bánh vít. 
  - Yêu cầu cao về độ chính xác lắp ghép. 
  Phạm vi sử dụng: 
  Truyền động trục vít đắt và chế tạo phức tạp hơn bánh răng nên chỉ sử dụng khi cần 
truyền chuyển động giữa hai trục chéo nhau và tỉ số truyền lớn. Mặt khác do hiệu suất thấp 
và nguy hiểm về dính nên cũng hạn chế khả năng truyền công suất của bộ truyền này. 
Thường dùng để truyền công suất nhỏ và trung bình P ≤ 50 ÷ 60 kW; tỉ số truyền trong 
khoảng 20 ÷ 60, đôi khi đến 100 (trong khí cụ hoặc cơ cấu phân độ: u ≤ 300). 
 
§2- Đặc điểm ăn khớp và kết cấu bộ truyền 
 1. Các thông số hình học 
  Dưới đây trình bày các thông số và quan hệ hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít 
Acsimet (cũng dùng cho trục vít convolut). 
  Bánh vít ăn khớp với trục vít Acsimet có biên dạng thân khai trong tiết diện dọc trục  vít. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Hình 2.4.2: Các thông số hình học của bộ truyền trục vít. 
 
  a) Mô đun 
   Mô đun dọc của trục vít bằng mô đun ngang của bánh vít. 

    m = 
π
p

 p - bước dọc ren trục vít. 

   Mô đun m được tiêu chuẩn. 
  b) Hệ số đường kính q 
  Vì vành bánh vít lõm, khi cắt bánh vít không những phải dùng dao có cùng mô đun 
với trục vít mà còn có kích thước và hình dạng giống như trục vít ăn khớp với bánh vít (trừ 
đường kính vòng đỉnh lớn hơn để tạo khe hở hướng tâm). 
  Như vậy, kích thước bánh vít không những phụ thuộc vào mô đun mà còn phụ thuộc 
vào đường kính dao. Để hạn chế số lượng dao và sử dụng dao tiêu chuẩn, cần đưa vào hệ số 
đường kính q: 
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    q = 
m
d1  (2.4.1) 

  Các trị số q được tiêu chuẩn hoá (cho trong sổ tay). 
  c) Số mối ren trục vít Z1 và số răng bánh vít Z2 

  Số mối ren trục vít Z1 được tiêu chuẩn hoá, có các giá trị 1, 2 và 4. Khi tăng Z1 thì 
hiệu suất tăng song chế tạo phức tạp và kích thước bộ truyền tăng. 
  Khi truyền công suất lớn không nên dùng Z1 = 1 vì mất mát công suất nhiều và nóng. 
  Khi chọn Z1 cần l−u ý để Z2 = u . Z1 không quá nhỏ tránh cắt chân răng hoặc quá lớn 
làm kích thước bộ truyền cồng kềnh và mô đun giảm gây yếu bộ truyền: Z2min ≤ Z2 ≤ Z2max  
   víi   Z2min = 26 ÷ 28, Z2max = 60 ÷ 80  
  d) Bước ren p và bước xoắn vít pz: 
   pz = Z1 . p 
  e) Góc vít γ 
 Là góc hợp bởi tiếp tuyến của đường 
xoắn vít trong mặt trụ chia với mặt 
phẳng đáy (vuông góc với trục đường 
xoắn vít). 

tgγ  = 
q
Z

d
mZ

d
pZ

d
pz 1

1

1

1

1

1

===
ππ

   (2.4.2) 

Hình 2.4.3: Sơ đồ xác định góc nâng, 
bước ren và bước xoắn vít. 

  γ thường lấy từ 5 ÷ 200. 
  f) Chiều dài đoạn cắt ren b1 của 
trục vít và chiều rộng bánh vít b2

  Chiều dài cắt ren b1 được xác định theo điều kiện để bánh vít có số răng đồng thời ăn 
khớp nhiều nhất (tra bảng). 
  Chiều rộng bánh vít b2 được lấy theo đường kính mặt trụ đỉnh ren trục vít (tra bảng). 
  g) Góc bánh vít ôm trục vít 2δ 
  Là góc ở tâm trục vít chắn cung giới hạn bởi 2 mặt mút bánh vít và đường kính bằng 
da1 - 0,5m với m là mô đun. 

   Sin δ = 
md

b

a 5.01

2

−
  

  Các thông số hình học của bánh vít thường đo trong mặt phẳng chính (mặt phẳng 
trung bình) là mặt phẳng vuông góc với trục bánh vít và chứa đường tâm trục vít. 
  h) Dịch chỉnh trong bộ truyền trục vít - bánh vít 
  Do trục vít được cắt có hình dạng và kích thước giống dao phay lăn khi gia công bánh 
vít đồng thời vì vị trí dao cắt luôn giống vị trí trục vít ăn khớp với bánh vít nên chỉ tiến hành 
dịch chỉnh đối với bánh vít. 
  Dịch chỉnh trong truyền động trục vít chủ yếu nhằm đạt khoảng cách trục cho trước. 
  Dịch chỉnh không làm thay đổi kích thước của trục vít (trừ đường kính vòng lăn và 
chiều dài phần cắt ren b1). 
  Với bánh vít, dịch chỉnh làm thay đổi kích thước của nó trừ đường kính vòng chia và 
vòng lăn luôn trùng nhau:  d2 = dw2 = mZ2

 2. Tỉ số truyền và vận tốc 
  a) Tỉ số truyền 
  Khi trục vít quay được một vòng thì mỗi điểm trên vòng lăn bánh vít di chuyển một 

khoảng bằng bước xoắn vít pZ tức là bánh vít quay được 
2d

pZ

π
 vòng. 

  Khi trục vít quay n1 vòng, bánh vít quay được n2 = n1

2d
pZ

π
 vòng. 
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  Vậy tỉ số truyền: u = 
1

2

1

22

2

1

Z
Z

pZ
mZ

p
d

n
n

Z

===
ππ

 (2.4.3) 

  Từ (2.4.2) có:  pZ = πd1 tgγ 

   Nên u = 
γγπ

π
tgd
d

tgd
d

1

2

1

2 =   (2.4.4) 

 
  

  Vì  u = 
1

2

Z
Z

 mà Z1 nhỏ nên tỉ số truyền của truyền động trục vít lớn, đồng thời           

u = 
γtgd

d

1

2  hay d2 = ud1tgγ , với γ ∠ 250 do đó kích thước bộ truyền vẫn nhỏ gọn. 

  b) Vận tốc vòng và vận tốc trượt 
  Khác với truyền động bánh răng, vận tôc vòng v1 của trục vít và v2 của bánh vít không 
cùng phương (tạo thành một góc, thường là 900) và có trị 
số khác nhau (hình 2.4.4). 

3
11

10.60
ndπ

   v1 =  (m/s)                                

 (2.4.5) 

   v2 = 3
22

10.60
ndπ

 (m/s)                                (2.4.6) 

   Vì 
w1

2

2

1

tgd
d

n
n

γ
=  

  Nên n 22w11 dntgd =γ   

  hay  v2 = v1tgγw                                       (2.4.7)      
  Vậy, khi bộ truyền làm việc có trượt dọc theo ren 
trục vít (ren vít trượt dọc trên răng bánh vít): 

  vT = 
ww

ndv
γ

π
γ cos10.60cos 3

111 =  (2.4.8) 

  γw- góc vít trên mặt trụ lăn, với bộ truyền không dịch 
chỉnh γw = γ 

  cosγ = 
22

1
2

1
2

1

1
1

1
qZ

q

q
Ztg +

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
+ γ

 Hình 2.4.4: Hoạ đồ vận tốc 
của bộ truyền trục vít 

  Vậy:   vT = 22

13

1

22

1

3

11 qZ
10.60

mn

q

qZ
.

10.60

nd
+=

+ ππ
 

      vT = 22
13

1

10.1,19
qZ

mn
+  (2.4.9) 

  Trượt dọc răng làm mất mát công suất, tăng mòn và dính nên trong thiết kế thường 
lấy vận tốc trượt vT làm căn cứ chọn vật liệu bánh vít. 
 3. Hiệu suất 
  Khi làm việc, bộ truyền trục vít - bánh vít bị mất mát công suất là do: 
   -  Ma sát giữa răng bánh vít và ren trục vít. 
   -  Ma sát trong ổ trục. 
   -  Ma sát do khuấy dầu. 
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  Nếu chỉ kể đến mất mát công suất do ma sát giữa ren trục vít và răng bánh vít, khi 
trục vít dẫn động, hiệu suất tính bằng công thức: 

    ηK = 
1t

2t

111t

222t

11

22

1

2

F
tgF

ndF
ndF

nT
nT

P
P γ

===     (vì d2n2 = d1n1tgγ) 

  Tương tự bánh răng nghiêng: 
    Ft1 = Fa2 = Ft2 tg(γ + ϕ’)  

 Do đó: ηK = 
)'(tg

tg
ϕ+γ
γ

 (2.4.10) 

  ϕ’ là góc ma sát:  ϕ’ = arctg f’ với f’- hệ số ma sát tương đương (ϕ’ và f’ tra bảng). 
  Nếu kể cả đến tổn thất công suất do khuấy dầu: 

   η = 
)'(tg

tg95,0
ϕ+γ
γ

 (2.4.11) 

  Hiệu suất η tăng khi góc γ tăng và ϕ’ giảm. Do tgγ = 
q
Z1  nên γ tăng khi  Z1 tăng, q 

giảm. Thực tế thường chọn γ ≤ 250 để kích thước bộ truyền không quá lớn do Z1 tăng và 
trục vít đủ cứng do q giảm. 
  Khi bánh vít chủ động, hiệu suất tính theo công thức: 

   η = 0,95
γ
ϕ−γ

tg
)'(tg

 (2.4.12) 

  Khi γ ≤ ϕ, η ≤ 0 bộ truyền tự hãm tức là không thể truyền chuyển động từ bánh vít 
sang trục vít. Tính chất này thường được sử dụng trong cơ cấu nâng. Tuy nhiên khi bộ 
truyền có tính tự hãm thì hiệu suất truyền động sẽ rất thấp (η < 0,5) nên chỉ dùng khi cần 
thiết. 
 4. Độ chính xác chế tạo 
  Giống như bộ truyền bánh răng, tiêu chuẩn qui định 12 cấp chính xác chế tạo, theo 
thứ tự giảm dần từ 1 ÷ 12. Chọn cấp chính xác chế tạo được căn cứ theo vận tốc trượt vT, 
thường sử dụng cấp 7, 8, 9. 
  Tiêu chuẩn cũng qui định 6 dạng khe hở cạnh răng, giảm dần  theo thứ tự A, B, C, D, 
E, H (H- khe hở bằng không). 
  Bộ truyền trục vít nhạy với sai số lắp ghép nên còn có qui định chặt chẽ về dung sai 
khoảng cách trục và dung sai vị trí mặt phẳng trung bình của bánh vít so với trục vít. 
 5. Kết cấu bộ truyền 
 
 
 
 
 
 
 
          a)         b) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 c)                             d)                 e)                      f) 
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Hình 2.4.5: Kết cấu trục vít và kết cấu vành bánh vít. 
  Trục vít thường được chế tạo liền trục, khi thiết kế cần chú ý đến việc thoát dụng cụ 
cắt khi gia công ren (hình 2.4.5a,b). 
  Bánh vít được chế tạo riêng rồi lắp lên trục. Khi đường kính bánh vít dưới 120mm có 
thể chế tạo bánh vít liền khối (hình 2.4.5c). 
  Khi đường kính lớn, để tiết kiệm kim loại màu, thường chế tạo riêng vành bánh vít 
bằng vật liệu giảm ma sát rồi lắp với may ¬ bánh vít bằng gang nhờ độ dôi (hình 2.4.5d) 
hay bu lông (hình 2.4.5e). Trong sản xuất hàng loạt thường dùng bánh vít bằng đồng thanh 
đúc trực tiếp lên may ¬ (hình 2.4.5f). 
 
§3- Cơ sở tính toán truyền động trục vít 
 1. Tải trọng trong truyền động trục vít - bánh vít 
  a-  Lực tác dụng khi ăn khớp 
  Tương tự như bộ truyền bánh răng, lực pháp tuyến phân bố trên chiều dài tiếp xúc 
giữa răng bánh vít và ren trục vít được qui ước đặt tập trung tại tâm ăn khớp. Lực pháp 
tuyến toàn phần Fn được phân ra ba thành phần vuông góc: 

   artn FFFF
rrrr

++=  
   

c) 

a) 

F’ 

F” 

F’ 

F’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)
    
       Hình 2.4.6: Sơ đồ xác định lực tác dụng khi ăn khớp. 
 
  Vì góc giữa hai trục bằng 900 nên khi trục vít dẫn động (hình2.4.6a): 

  Fa1 ≈ Ft2 = 
2

2

d
T2

; 

  Fa2 ≈ Ft1 = 
1d
T2 1 ; 

 Giữa lực vòng và lực dọc trục có quan hệ (hình2.4.6b): 
  Ft1 = Fa1tg(γ + ϕ’)  
hay Fa2 = Ft2 tg(γ + ϕ’) 
với ϕ’ là góc ma sát. 

  Fr1 ≈ Fr2 = F’ tgαn = F”cosϕ’tgαn = ( )'cos
tg'cosF n1a

ϕ+γ
αϕ

   

  Fr1 ≈ Fr2 = 
)'cos(

tg'cosF n2t

ϕ+γ
αϕ

 (2.4.13) 
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  Fn1 ≈ Fn2 = ( ) n

1a

cos'cos
'cosF
αϕ+γ

ϕ
 

  Thường góc ma sát ϕ’ < 30 nên bỏ qua ảnh hưởng của lực ma sát và coi αn ≈ α. Công 
thức tính lực trên bánh vít giống bánh răng nghiêng: 

Ft1 ≈ Fa2 = Ft2tgγ 

Fa1 ≈ Ft2 = 
2

2

d
T2

 

Fr1 ≈ Fr2 = Ft2
γ
γ

cos
tg  (2.4.14) 

Fn1 ≈ Fn2 = 
αγ coscos

F 2t  

 
  b-  Tải trọng riêng và hệ số tải trọng 
  Cũng như truyền động bánh răng, ở bộ truyền trục vít bánh vít tải trọng ngoài phân 
bố không đều trên chiều dài tiếp xúc, đồng thời khi ăn khớp, ren trục vít và răng bánh vít 
còn chịu thêm tải trọng động phụ làm tải trọng riêng thực tế tăng lên. 

qH = KH qn = KH

H

H

l

F
 (2.4.15) 

qF = KF qn = KF

F

n

l

F  (2.4.16) 

Trong đó: KH, KF - hệ số tính toán  KH = KF = Kβ . KV (2.4.17) 
     lH, lF - chiều dài tiếp xúc khi tính theo độ bền tiếp xúc và uốn. 
     b.1-  Sự phân bố tải trọng không đều: 
  Do sai số chế tạo và lắp ghép, do biến dạng đàn hồi của bộ truyền khi chịu lực, tải 
trọng phân bố không đều trên chiều dài tiếp xúc. 
  Tỉ số giữa tải trọng riêng cực đại và tải trọng riêng trung bình gọi là hệ số phân bố tải 
không đều trên chiều dài tiếp xúc Kβ. 

Kβ = 
m

max

q

q
=1 + ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

max2

2
3

2 1
T
Tz tb

θ
 (2.4.18) 

Trong đó: θ - hệ số biến dạng của trục vít, phụ thuộc z1 và q (bảng). 
     T2tb - mô men xoắn trung bình trên trục bánh vít. 

T2tb = 
∑
∑

i2i

i2ii2

nt
ntT

 

  T2i, n2i, ti - mô men xoắn, số vòng quay trong một phút và số giờ làm việc của bánh vít 
ở chế độ thứ i. 
  T2max - mô men xoắn lớn nhất trong các mô men xoắn T2i. 
  Khi tải trọng không đổi: T2max = T2tb do đó  Kβ = 1. Điều này có thể giải thích bằng 
khả năng chạy mòn hoàn toàn của các bề mặt tiếp xúc làm tải trọng phân bố đều. 
     b.2-  Tải trọng động khi ăn khớp 
  Tương tự như bộ truyền bánh răng, hệ số tải trọng động trong bộ truyền trục vít - 
bánh vít được tính như sau: 

KV = 1 + 
t

V

q
q

    

với qV - tải trọng động riêng 
  qt - tải trọng riêng ngoài. 
  Hệ số KV tra bảng phụ thuộc cấp chính xác và vận tốc trượt vT. 
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 2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính 
  a-  Các dạng hỏng 
  Trong truyền động trục vít cũng xuất hiện các dạng hỏng giống như truyền động bánh 
răng song vì có trượt dọc răng với vận tốc trượt lớn nên mòn và dính nguy hiểm hơn. 
    Dính răng: 
  Đặc biệt nguy hiểm khi bánh vít 
làm bằng vật liệu tương đối rắn (đồng 
thanh không thiếc, gang...) vì khi vận tốc 
và tải trọng lớn, các hạt kim loại ở răng 
bánh vít bị dứt ra bám chặt vào mặt ren 
trục vít làm ren bị sần sùi, mài mòn 
nhanh răng bánh vít. 

 

  Khi vật liệu răng bánh vít mềm 
hơn, kim loại bị dứt ra sẽ quét đều lên 
mặt ren trục vít nên dính ít nguy hiểm 
hơn. Dính xảy ra mạnh nhất tại vùng gần 
mặt phẳng chính do tại đây, phương của 
vận tốc trượt gần trùng với phương của 
đường tiếp xúc nên khó hình thành màng 
dầu bôi trơn (hình 2.4.7).  
  Để phòng tránh dính cần tính răng theo sức bền 
độ nhẵn mặt ren trục vít, chọn cặp vật liệu thích hợp... 
   Mòn răng: 
  Thường xảy ra trên răng bánh vít. Mòn càng nh
dầu lẫn cặn bẩn, mặt ren trục vít không đủ nhẵn và t
nhiều sẽ gãy. 
   Tróc rỗ bề mặt răng: 
   Chủ yếu xảy ra ở các bánh vít có độ bền chống d
  b) Chỉ tiêu tính 
  Từ các dạng hỏng trên, tính toán truyền động trục
  - Tuy mòn và dính nguy hiểm hơn cả nhưng cho
tin cậy, mặt khác các dạng hỏng này cũng liên quan
hành tính bộ truyền theo ứng suất tiếp xúc và ứng suất
ảnh hưởng của mòn và dính được hạn chế khi xác định 
  - Vì bánh vít làm bằng vật liệu có cơ tính kém 
hành cho răng bánh vít. 
  - Do vận tốc trượt lớn, sinh nhiệt nhiều nên cần 
trục vít. 
  - Vì đường kính thân trục vít nhỏ lại đặt trên cá
suất uốn tương đối lớn, đồng thời trục vít chứa nhiều n
cần kiểm tra độ bên thân trục vít theo hệ số an toàn. 
  Bộ truyền trục vít chủ yếu tính theo độ bền tiếp 
kiểm nghiệm. Chỉ khi số răng bánh vít lớn z2 > 100 v
tay thì tính toán theo độ bền uốn mới là tính toán chủ y
 3. Vật liệu và ứng suất cho phép 
  a) Vật liệu 
  Vì trong bộ truyền trục vít xuất hiện vận tốc trượ
bôi trơn không tốt nên cần phối hợp vật liệu sao cho 
dính. 
  Do tỉ số truyền lớn, tần số chịu tải của trục vít lí
liệu trục vít phải có cơ tính tốt hơn bánh vít. Vì vậy, thư
với bánh vít bằng vật liệu giảm ma sát như đồng thanh 
   Vật liệu trục vít: 

 71
Hình 2.4.7: Vị trí đường tiếp xúc
giữa ren trục vít và răng bánh vít
tiếp xúc, dùng dầu chống dính, tăng 

anh khi lắp ghép không chính xác, 
ần số đóng mở máy cao. Răng mòn 

ính cao (đồng thanh thiếc). 

 vít có những đặc điểm sau: 
 đến nay chưa có phương pháp tính 

 đến ứng suất tiếp xúc nên vẫn tiến 
 uốn như với truyền động bánh răng. 
ứng suất cho phép thích hợp.  
hơn nên tính toán độ bền được tiến 

tiến hành tính nhiệt cho truyền động 

c gối đỡ khá xa nhau nên chịu ứng 
hân tố gây tập trung ứng suất. Do đó 

xúc, tính theo độ bền uốn chỉ là tính 
µ mô đun nhỏ  hoặc bộ truyền quay 
Õu. 

t lớn, điều kiện hình thành màng dầu 
có hệ số ma sát thấp, bền mòn và ít 

n hơn nhiều so với bánh vít nên vật 
ường chọn trục vít bằng thép ăn khớp 

và gang. 



  Trục vít được chế tạo từ thép các bon chất lượng tốt và thép hợp kim. 
  - Khi tải trọng nhỏ và trung bình, dùng thép tôi cải thiện có độ cứng HB ≤ 350 như 
thép 45, 50... cắt ren không mài. 
  - Khi tải trọng lớn hoặc trung bình, dùng thép các bon trung bình như thép 40, 40X, 
40XH... tôi bề mặt hay tôi thể tích đạt 50 ÷ 55 HRC hoặc dùng thép ít các bon như: 15X, 
20X, 12XH3, 18XΓT,20XΦ... thấm than đạt độ rắn 58 ÷ 63 HRC. Sau khi tôi hoặc thấm 
các bon, bề mặt ren trục vít được mài và đánh bóng. 
   Vật liệu bánh vít:  bánh vít được chế tạo từ vật liệu giảm ma sát và được chia thành ba 
nhóm: 
  Nhóm 1: Đồng thanh có giới hạn bền kéo σbk ≤ 300MPa gồm: 
  - Đồng thanh nhiều thiếc (6 ÷ 10% Sn) như: БpOФ 10 - 1, БpOHФ có tính chống dính 
tốt nhưng đắt, chỉ dùng khi vật tốc trượt lớn (vT từ 6 ÷ 25 m/s). 
  - Đồng thanh thiếc kẽm chì (ít thiếc): Hàm lượng 3 ÷ 6% Sn như БpOЦC 6-3-3, 
БpOЦC 5-5-5 dùng khi vT = 5 ÷ 12m/s. 
  Nhóm 2: Đồng thanh không thiếc và đồng thau, có giới hạn bền kéo σbk > 300Mpa 
gồm: 
  - Đồng thanh nhôm sắt БpAЖ 9-4, đồng thanh nhôm sắt niken БpAЖH 10-4-4, đồng 
thau ЛMЦC 58-2-2…có cơ tính tốt, rẻ hơn nhóm I song tính chống dính kém nên chỉ dùng 
khi vận tốc trượt vT < 5m/s (cần thiết có thể dùng khi vT < 8m/s). Để tăng khả năng chống 
dính và giảm mòn, trục vít phải được mài và đánh bóng, đồng thời có độ rắn mặt ren cao 
(HRC ≥ 45). 
  Nhóm 3: Gang xám CЧ15 - 32, CЧ12 - 28 
  Dùng thích hợp với các bộ truyền quay chậm, chịu tải thấp, vận tốc trượt vT< 2m/s 
  Như vậy, chọn vật liệu chế tạo bộ truyền phụ thuộc tải trọng, vận tốc trượt và khả 
năng cung cấp. 
  Vận tốc trượt có thể tính sơ bộ theo công thức: 

    vTsb = 8,8 . 10-3 . 3 2
11 unP  (m/s) (2.4.19) 

  với P1, n1, u lần lượt là công suất P tính bằng kw, số vòng quay trên trục dẫn (v/p) và 
tỉ số truyền. 
  Khi  vT ≥ 5m/s  nên dùng đồng thanh thiếc. 
        vT < 5m/s  nên dùng đồng thanh không thiếc và đồng thau. 
        vT < 2m/s  nên dùng gang để chế tạo bánh vít. 
  b) ứng suất cho phép 
  Việc xác định ứng suất cho phép của bộ truyền trục vít cũng giống bánh răng song 
cần lưu ý một số đặc điểm: 
  - Vì vật liệu bánh vít có cơ tính kém hơn nên khi tính toán độ bền chỉ cần xác định 
ứng suất cho phép đối với vật liệu bánh vít. 
  - Khi vật liệu bánh vít có tính chống dính kém (đồng thanh nhôm sắt, đồng thau và 
gang), ứng suất tiếp xúc cho phép được xác định từ điều kiện chống dính phụ thuộc vào vận 
tốc trượt mà không phụ thuộc vào số chu kỳ chịu tải. 
  - Vì đường cong mỏi uốn của các loại đồng thanh và đường cong mỏi tiếp xúc của 
đồng thanh thiếc có nhánh nghiêng khá dài (25.107 chu kỳ) mà bánh vít thường có tần số 
chịu tải nhỏ nên khi xác định ứng suất cho phép, phải dựa theo giới hạn mỏi ngắn hạn (N = 
107 chu kỳ với ứng suất tiếp xúc và N = 106 chu kỳ với ứng suất uốn) chứ không dựa vào 
giới hạn mỏi dài hạn như bánh răng. 
     b.1) Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép 
  Với bánh vít làm bằng đồng thanh không thiếc, đồng thau hoặc gang, ứng suất tiếp 
xúc cho phép phụ thuộc vận tốc trượt (bảng). 
  Với bánh vít làm bằng đồng thanh thiếc, ứng suất tiếp xúc cho phép xác định theo 
công thức: 
   [σH] = [σH0] . KHL (2.4.20) 
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Trong đó:  [σH0] - ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với 107 chu kỳ. 
    [σH0] = (0,75 ÷ 0,9)σb (2.4.21) 
  với σb là giới hạn bền kéo của vật liệu, giá trị nhỏ dùng cho trục vít không tôi, giá trị 
lớn dùng cho trục vít thấm các bon hoặc tôi đạt độ rắn ≥ 45 HRC, ren mài và đánh bóng.  
   KHL - hệ số tuổi thọ. 

   KHL = 8

HE

7

N
10

 (2.4.22) 

  NHE - số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương: 

   NHE = 60 ii2

4

max2

i2 tn
T
T∑ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 (2.4.23) 

  T2i, n2i, ti - mô men xoắn, số vòng quay và thời gian làm việc (giờ) của bánh vít ở chế 
độ thứ i. 
  T2max - mô men xoắn lớn nhất trong các T2i. 
  Nếu NHE > 25 . 107, lấy NHE = 25. 107 chu kỳ để tính. 
     b.2) ứng suất uốn cho phép 
  Với bánh vít làm bằng các loại đồng thanh, ứng suất uốn xác định theo điều kiện: 
   [σF] = [σF0] . KFL (2.3.24) 
   [σF0] - ứng suất uốn cho phép ứng với 106 chu kỳ: 
   [σF0] = 0,25 σb + 0,08 σch      khi quay một chiều. 
      [σF0] = 1,16 σb                       khi quay hai chiều. (2.4.25) 
  với  σb, σch - giới hạn bền kéo và giới hạn chảy của vật liệu. 
  Với trục vít được tôi hoặc thấm than đạt độ rắn > 45HRC, ren mài và đánh bóng, trị 
số [σF0] tính như trên được tăng 25%. 
   KFL - hệ số tuổi thọ. 

   KFL = 9

FE

6

N
10

 (2.4.26) 

   NFE - số chu kỳ tương đương:   

    NFE =    ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ii2

9

max2

i2 tn
T
T60  (2.4.27) 

  NÕu  NFE < 106          lÊy NFE = 106  chu kú. 
    NFE > 25.107         lấy NFE = 25.107 chu kỳ để tính. 
 Với bánh vít bằng gang: 
    [σF] = 0,12 σbu - quay 1 chiều (2.4.28) 
    [σF] = 0,075 σbu - quay 2 chiều (2.4.29) 
    σbu - giới hạn bền uốn của vật liệu. 
     b.3) ứng suất cho phép khi quá tải 
   Bánh vít bằng đồng thanh thiếc.  
   [σHmax] = 4 σch ;          [σF]max = 0,8 σch (2.4.30) 
  Bánh vít bằng đồng thanh không thiếc. 
   [σHmax] = 2 σch ; [σF]max = 0,8 σch (2.4.31) 
  Bánh vít bằng gang. 
   [σHmax] = 1,5 [σH] ; [σF]max = 0,6 σch (2.4.32) 
§4- Tính độ bền bộ truyền trục vít 
 1. Tính độ bền tiếp xúc 
  Tính tại tâm ăn khớp vì tróc rỗ và dính bắt đầu từ đây. Coi sự ăn khớp của trục vít với 
bánh vít tương tự như sự ăn khớp của thanh răng nghiêng có cạnh thẳng ( ∞=

1
ρ ) với bánh 

răng nghiêng có góc nghiêng β bằng góc nâng γ  của ren trục vít (hình 2.4.7) 
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  Sử dụng công thức Héc, điều kiện bền có dạng: 

   σH = ZM [ ]H
H

2
q

σ≤
ρ

 

 Trong đó: 
   ZM - hệ số cơ tính của cặp vật liệu tính theo (2.3.28). 
   [σH]- ứng suất tiếp xúc cho phép của vật liệu bánh vít.  
   

ρ - bán kính cong tương đương: 
21

111
ρ

+
ρ

=
ρ

 

Vì ∞=
1

ρ  nên:   

  αρρ
ρρ

sin
2

d11 2

2

2

==→=      (a) 

  qH - tải trọng riêng tính toán, theo (2.4.14):    

   qH = KH qn = 
H

nHFK
l

   (b) 

 với   Fn - tải trọng pháp tuyến theo (2.4.12):  

   Fn = 
αγ

=
αγ coscosd

T2
coscos

F

2

22t      (c) Hình 2.4.7: Sơ đồ tính độ bền tiếp xúc

     lH - chiều dài tiếp xúc. Coi bánh vít như bánh răng nghiêng có góc nghiêng là γ, 

theo công thức (2.3.43): lH = Kε εα
γcos

b
 (d) 

   Kε - hệ số kế đến sự thay đổi chiều dài tiếp xúc. 

  Chiều dài răng bánh vít b là chiều dài cung chắn góc ôm 2δ:  b = πd1 0360
2δ

 (e) 

  Từ (d) và (e):  lH = 
γ
δπεαε

cos360
2

0
1dK

 (f) 

  Kết hợp (b), (c) và (f):  

   qH = KH
αεδπδπε

γ
αγ αεαε cos

360.
2

cos360.
coscos

2
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2

Kdd
TK

dKd
T H=  (g) 

  Thay(a) và (g) vào công thức Héc, lấy các giá trị nhỏ nhất của Kε = 0,75;  εα  = 1,8;  
2δ = 1000;  α = 200 được: 

    σH = [ H
1

2H

2

M

d
TK

d
Z28,2

σ≤ ] (2.4.33) 

  Với vật liệu trục vít bằng thép, bánh vít bằng đồng thanh hoặc gang:  
   E1 = 2,1.105MPa,   E2 = 0,9.105 MPa,  µ1 = µ2 = 0,3   tính được ZM = 210 (MPa)1/2

  Khi đó: σH = [ H
1

2H

2 d
TK

d
480

σ≤ ]    

  Thay d1 = mq,  d2 = mZ2,  m = 
2

2
Zq

aw

+
 sẽ được công thức kiểm tra độ bền tiếp xúc 

của bánh vít: 

   σH = [ H
H

w q
TK

a
qZ

Z
σ≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ + 2

3

2

2

170 ]  (2.4.34) 
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   Khi thiÕt kÕ, thay 
2

)qz(m
a 2

w

+
=  vào (2.4.34) và biến đổi ta có: 

   
2

H

2

2

2H

][qz

TK
4,61m

σ
≥   (mm)                                                                          (2.4.35) 

với T2 - mô men xoắn trên trục bánh vít: T2 = uT1η. 
Trị số của m sau khi tính theo (2.4.35) phải quy tròn theo dãy tiêu chuẩn. 
 2. Tính độ bền uốn 
  Tính ứng suất uốn ở chân răng bánh vít rất phức tạp vì dạng răng thay đổi theo chiều 
rộng bánh vít và chân răng lại cong. 
  Gần đúng coi bánh vít như bánh răng nghiêng có góc nghiêng là γ và sử dụng kết quả 
tính ứng suất uốn của bánh răng nghiêng cho bánh vít, có kể đến các đặc điểm ăn khớp của 
bánh vít. 
  Từ công thức tính ứng suất uốn của bánh răng nghiêng: 

    σF = [ ]F
FFt

mb
YYYKF

σβε ≤  

  Sử dụng cho bánh vít với: 

  Ft = 
2

2

d
T2

; Yβ = 1 - 0140
γ

 = 1 - 93,0
140
10

= ; Yε = 74,0
8,1.75,0

1
K

1
==

εαε

 

(lấy gần đúng  γ = 100, Kε  = 0,75,  εα = 1,8) 
  Vì mô đun trong công thức trên là mô đun pháp mn tiêu chuẩn của bánh răng 
nghiêng, ta chuyển về mô đun tiêu chuẩn của bánh vít là mô đun ngang: mn = m cosγ 
(γ=100). 
  Công thức kiểm nghiệm độ bền uốn của răng bánh vít: 

   σF = [ F
22

FF2

mdb
YKT4,1

σ≤ ]  (2.4.36) 

 với T2 - mô men xoắn trên trục bánh vít. 
   b2, d2 - chiều rộng và đường kính vòng chia của bánh vít. 
   KF - hệ số tải trọng, tính theo (2.4.18). 
   YF - hệ số dạng răng của bánh vít, kể đến đặc điểm chân răng cong, tra theo  

       số răng tương đương: Z2v = 
γ3

2

cos
Z

 

   [σF] - ứng suất uốn cho phép. 
 3. Kiểm nghiệm độ bền răng bánh vít khi quá tải: 
  Tính toán nhằm tránh biến dạng dư hoặc dính bề mặt răng hay gãy do quá tải. 
  Công thức kiểm nghiệm có dạng: 
   σH max = σH qtK  ≤ [σH]max (2.4.37) 

   σF max = σF Kqt ≤ [σF]max (2.4.38) 

   Kqt - hệ số quá tải: Kqt = 
2

max2

T
T

 

  T2 max, T2 - mô men xoắn lớn nhất và mô men xoắn danh nghĩa tác dụng trên bánh vít. 
  [σH]max, [σF]max - ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn quá tải cho phép. 
 4. Tính nhiệt cho truyền động trục vít 
  Do tổn thất công suất trong truyền động trục vít lớn, nhiệt sinh ra nhiều nên bộ truyền 
có thể làm việc không ổn định hoặc hư hỏng. 
  Cần tính nhiệt cho bộ truyền theo điều kiện: 
   td ≤ [td] 
  [td] - nhiệt độ cho phép của dầu, thường [td] = 70 ÷ 900C 
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  td - nhiệt độ của dầu trong hộp, xác định từ điều kiện cân bằng giữa nhiệt lượng sinh 
ra và nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh: 
   QS = Qt

  QS - nhiệt lượng sinh ra trong một giờ (w). 
   QS = 1000 Pm  = 1000 P1(1 - η) (a) 
  Qt - nhiệt lượng toả đi qua vách hộp (w). 
   Qt = Kt A (td - t0) (1 +ψ) (b) 
 với  P1 - công suất trên trục vít (kw) 

   η - hiệu suất truyền động   η = 
1

2

P
P

 

   Kt - hệ số toả nhiệt: Kt = 8 ÷ 17,5 w/m2 0C 
   A - diện tích tản nhiệt (m2). Nếu có gân gờ, tăng diện tích lên 10 ÷ 20%. 
   ψ - hệ số xét đến sự thoát nhiệt qua đáy hộp: ψ = 0,25 
   t0 - nhiệt độ môi trường (không khí). Thường t0 = 200C. 
  Từ điều kiện cân bằng  QS = Qt, xác định được nhiệt độ làm việc của dầu phải thoả mãn: 

    td = [ ]10
1

)1(
)1(1000 tt

AK
P

t

≤+
+
−
βψ
η

 (2.4.39)

   β - hệ số xét đến sự giảm nhiệt sinh ra trong một đơn vị thời gian do làm việc ngắt 
         quãng hoặc tải trọng làm việc giảm so với tải trọng danh nghĩa P1.  

    β = 

∑
1

ii

ck

P
tP

t
 (2.4.40) 

   tck - thời gian một chu kỳ tải trọng 
   Pi, ti - công suất và thời gian làm việc ở chế độ tải thứ i. 
  Nếu điều kiện (2.4.39) không thoả mãn, cần dùng các biện pháp làm nguội nhân tạo 
như: làm gân, gờ, lắp quạt gió, lắp hệ thống dẫn nước làm mát, hệ thống phun dầu... Trường 
hợp bộ truyền làm mát bằng quạt, nhiệt độ làm việc của dầu xác định như sau: 

   td = ( )( )[ ] 0
1

1
)1(1000 t

AKAAK
P

qtqqt
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η
 (2.4.41) 

 với  Aq - diện tích thoát nhiệt được quạt. 
   Ktq - hệ số toả nhiệt của bề mặt có quạt. 
  Trong thiết kế thường chọn nhiệt độ làm việc cho phép của dầu rồi xác định diện tích 
thoát nhiệt cần thiết: 

   A ≥ 
)]([)1(

)1(1000

0

1

ttK
P

dt −+
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 (2.4.42) 

 hoặc A ≥ 
βψ

η
)]()1)(1([

)1(1000

0

1

ttKKKK
P

dqtqqt −+−+
−

 (2.4.43) 

 với  Kq = 
A

Aq   Kq = 0 khi không dùng quạt. 

       Kq = 0,3 khi dùng quạt. 
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Bài 5:  Truyền động xích 

 
§1- Khái niệm chung 
 1- Khái niệm 
  Xích là một chuỗi các mắt xích nối với nhau bằng khớp bản lề. Bộ truyền xích truyền 
chuyển động và tải trọng nhờ sự ăn khớp của các mắt xích với các răng đĩa xích. 
  Cấu tạo chính của bộ truyền xích gồm đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2 và xích 3 (hình 2.5.1). 
Ngoài ra bộ truyền xích có thể có bộ phận căng xích (hình 2.5.2), bộ phận bôi trơn, che kín. 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.5.1:  Cấu tạo truyền động xích                 Hình 2.5.2:  Bộ truyền xích có bánh căng 
 
 2- Phân loại 
   Theo công dụng có thể phân ra. 
  - Xích trục, xích kéo: dùng để vận chuyển, nâng hạ các vật nặng. 
  - Xích truyền động: dùng để truyền chuyển động giữa các trục. Xích truyền động có 
các loại: xích ống, xích ống con lăn, xích răng. 
   Trong phạm vi giáo trình chỉ trình bày về xích truyền động; xích trục và xích kéo được 
trình bày trong các giáo trình chuyên ngành. 
 3- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 
  a- Ưu điểm 
  - Có thể truyền chuyển động giữa các trục cách nhau tương đối lớn  (amax = 8m). 
  - Khuôn khổ kích thước nhỏ hơn so với truyền động đai.   
  - Không có hiện tượng trượt ( trượt đàn hồi, trượt trơn) như truyền động đai. 
  - Có thể cùng một lúc truyền chuyển động cho nhiều trục. 
  - Lực tác dụng lên trục nhỏ hơn truyền động đai vì không cần căng xích với lực căng 
ban đầu. 
  b- Nhược điểm 
  - Do có sự va đập khi vào khớp nên có nhiều tiếng ồn khi làm việc, vì vậy không 
thích hợp với vận tốc cao. 
  - Đòi hỏi chế tạo, lắp ráp chính xác hơn so với truyền động đai. Yêu cầu chăm sóc và 
bảo quản thường xuyên (bôi trơn, điều chỉnh làm căng xích).  
  - Vận tốc và tỷ số truyền tức thời không ổn định. 
  - Chóng mòn khớp bản lề, nhất là khi bôi trơn không tốt và làm việc nơi bụi bẩn. 
  c- Phạm vi sử dụng 
  - Truyền động với khoảng cách trục trung bình và yêu cầu kích thước nhỏ gọn, làm  
việc không có trượt.  
  - Thích hợp với vận tốc thấp, thường lắp ở đầu ra của các hộp giảm tốc. 
  - Công suất truyền dẫn P ≤ 120 kw; khoảng cách trục lớn nhất amax = 8 m. 
  - Vận tốc thông thường: V ≤ 15m/s, đôi khi có thể tới 35 m/s; 
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  - Tỷ số truyền:  u = 2 ÷ 5. 
 
§2- Các loại xích truyền động và đĩa xích 
 1- Các loại xích truyền động 
  a- Xích ống con lăn 
  Các mắt xích được tạo thành từ các má xích xếp xen kẽ nhau. Các má ngoài 2 lắp 
chặt với chốt bản lề 4, các má trong 1 lắp chặt với ống 3. ống 3 lắp có khe hở với chốt 4 do 
đó chúng có thể xoay tương đối với nhau tạo thành khớp bản lề. Phía ngoài ống 3 lồng con 
lăn 5 (có thể xoay tự do). Con lăn 5 lăn trên răng đĩa. Nhờ có con lăn nên khi xích ăn khớp 
với răng đĩa, một phần ma sát trượt trên răng được thay thế bằng ma sát lăn, do đó giảm 
mòn cho răng đĩa xích. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                    a)      b)                 c) 
Hình 2.5.3: Cấu tạo của dây xích ống con lăn 

 
  Để nối hai mắt cuối của xích lại với nhau thành vòng kín, thường dùng chốt chẻ. Nên 
cố gắng dùng số mắt xích là chẵn để tránh dùng mắt xích chuyển (hình 2.5.3c)(mắt xích 
này sẽ bị yếu do chịu thêm ứng suất uốn). 
  Bước xích p là thông số quan trọng nhất của truyền động xích (là khoảng cách của 
hai tâm chốt bản lề sát nhau). 
  b- Xích ống 
  Kết cấu hoàn toàn giống như xích ống con lăn, chỉ khác là không có con lăn do vậy 
khối lượng và giá thành rẻ hơn xích ống con lăn cùng cỡ, tuy vậy bản lề và răng đĩa mòn 
nhanh hơn. Vì vậy chỉ dùng xích ống trong các bộ truyền không quan trọng hoặc cần khối 
lượng nhỏ, làm việc với vận tốc thấp (v≤ 1m/s). 
  c- Xích răng 

  

 Hình 2.
 
  Gồm các má xích 1 xếp xen k
mặt cạnh của má xích hợp với nhau 

 

3

B A 

  
 
 

5.4: Cấu tạo của xích răng

ẽ và nối với nhau bằng bản lề (xem hình 2.5.4). Các 
góc α = 60o sẽ tiếp xúc với mặt bên của hai răng đĩa 
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xích 2. Để dẫn hướng cho dây xích, dùng các má 3 không có răng đặt hai bên hoặc chính 
giữa chiều rộng xích. Các má này nằm trong rãnh s trên đĩa xích khi ăn khớp . 
  Chiều rộng b của xích là thông số quan trọng được xác định theo độ lớn tải trọng. Có 
thể  thay đổi b bằng cách thay đổi số lượng má xích. Chốt bản lề gồm hai chốt nhỏ tiết diện 
hình quạt (xem hình 2.5.4). Mỗi chốt nhỏ gắn cố định với một nhóm má xích. Chốt 1 gắn 
với các má A, chốt 2 gắn với các má B. Khi các má xích xoay tương đối với nhau, các chốt 
nhỏ này sẽ lăn không trượt với nhau, do đó bản lề đỡ bị mòn. 
 2- Đĩa xích. 
  Về cấu tạo, đĩa xích khác với bánh răng ở phần vành răng. Kích thước và dạng prôfin 
răng phụ thuộc vào loại xích (Theo TCVN 1785- 76 và TCVN 1789- 76). 
 

                      
      

a) b) 

c) d) e) 

Hình 2.5.5:  Cấu tạo của đĩa xích 
 
  - Với đĩa xích ống con lăn và xích ống, biên dạng răng gồm các cung lõm bán kính r, 
r1, đoạn thẳng chuyển tiếp và cung lồi bán kính r2 (hình 2.5.5a). Hai mặt mút của răng là 
các cung lồi có bán kính r3 (hình 2.5.5c, d). 
  - Với xích răng: biên dạng răng có hình thang (h.2.5.5b). 
  - Khi xích ăn khớp với răng đĩa, tâm các bản lề nằm trên vòng tròn chia của đĩa xích 

(trường hợp xích chưa mòn) có đường kính  d =  

2
Sin

p
ϕ

   với ϕ  = 
Z
2π

 ; p là bước xích;   Z 

là số răng đĩa xích. 
 
ò3- Cơ sở tính toán thiết kế truyền động xích 
 1- Tải trọng tác dụng trong bộ truyền 
  a- Lực căng trên các nhánh xích 
    Khi chưa làm việc, trọng lượng bản thân xích gây nên lực căng ban đầu. 
        Fo  ≈ Kf qm ag (2.5.2) 
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Trong đó:   a - chiều dài đoạn xích tự do 
(lấy gần đúng bằng khoảng cách trục a). 
              g - gia tốc trọng trường (g=9,81 
m/s2). 
   Kf- hệ số phụ thuộc vào  góc 
nghiêng của bộ truyền so với phương ngang 
(tra bảng). 
       Khi truyền tải trọng: 
     F1 - Lực căng trong nhánh dẫn. 
     F2 - Lực căng trong nhánh bị dẫn 
(hình 2.5.6). 

Hình 2.5.6: Sơ đồ tính 
lực căng của xích 

      Từ điều kiện cân bằng đĩa xích ta có: 

  (F1 - F2) 2
d1  = T1     

  Ft = F1 - F2 =   
1

1

d
T2

     (2.5.3) 

Với:  Ft- lực vòng; 
  T1- mô men xoắn trên đĩa xích dẫn. 
  Tương tự như bộ truyền đai, khi xích chạy vòng qua đĩa sẽ xuất hiện lực căng phụ với 
trị số là: 

 FV = qm v2

Trong đó:  qm – khối lượng của 1 mét xích (kg/m); 
 v – vận tốc của xích (m/s). 

  Như vậy khi làm việc lực tác dụng trên các nhánh xích sẽ là: 
    F2 = Fo + FV  ;   F1 = Ft + F2 = Fo + Ft + FV        (2.5.4) 
  b- Lực tác dụng lên trục 
  Lực tác dụng lên trục đĩa xích do lực vòng Ft và trọng lượng xích gây nên được tính 
gần đúng theo công thức:  

Fr = Kx . Ft =  
p.n.Z

P.10.6.K
1

7

x                                                                   (2.5.5) 

  Kx - hệ số kể đến tác dụng của trọng lượng;  Khi đường nối tâm các trục tạo với mặt 
phẳng nằm ngang một góc ϕ ≤ 40o thì Kx = 1,15;  Khi ψ > 40o thì Kx = 1,05. 
 2- Vận tốc và tỷ số truyền 
  a- Vận tốc và tỷ số truyền trung bình 
  - Vận tốc trung bình của xích bằng vận tốc vòng trung bình trên hai đĩa xích. 

     vx = v1 = v2 = 3
11

10.60
n.p.Z

 = 3
22

10.60
n.p.Z

       (2.5.6) 

Trong đó: Z1, Z2 - số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn;    
             p   -  bước xích (mm); 
     n1, n2 - số vòng quay của đĩa dẫn và bị dẫn (v/ph). 
  vx càng lớn thì xích càng chóng mòn (vì quãng đường ma sát trong một đơn vị thời 
gian tăng), tải trọng động tăng. Do đó phải hạn chế vx ≤ 15m/s. 
  - Tỷ số truyền trung bình. 
  Từ phương trình (2.5.6)  ta có:  

Z1 . p . n1 = Z2 . p . n2

u =   
2

1

n
n

 = 
1

2

Z
Z

                                        (2.5.7) 

  b- Vận tốc và tỷ số truyền tức thời 
  Trong thực tế vận tốc của xích, đĩa bị dẫn và tỷ số truyền thay đổi liên tục theo thời 
gian do trong quá trình ăn khớp các mắt xích phân bố trên đĩa xích theo hình đa giác đều.                      
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Vy 

vx B A vx 

 
Hình 2.5.6: Hoạ đồ vận tốc của bản lề xích 

 
  Thật vậy, hãy khảo sát sự ăn khớp của xích với các răng đĩa chủ động và bị động như 
trên hình 2.5.6: 
  - Xét trên đĩa dẫn: Mắt xích AB đang vào khớp. Bản lề A đang chuyển động cùng với 
đĩa xích do đó vận tốc của bản lề A bằng vận tốc vòng của đĩa xích tại điểm trùng với tâm 
bản lề:  

A
v
r

 = 
A1

v
r

 

  ⇒    vA = ω  r1 ;     r1 - bán kính vòng tròn chia của đĩa xích. 1

  Mặt khác: v
A

r
 = 

x
v
r

 +  . 
y

v
r

x
v
r

 có phương dọc theo dây xích, 
y

v
r

có phương vuông góc với dây xích. Như vậy chỉ có 

x
v
r

có tác dụng kéo xích chuyển động, nên vận tốc của dây xích là: 

  vx = vA cosβ = ω1 r1 cosβ       (2.5.8) 
  Từ phương trình (2.5.8) ta thấy mặc dù đĩa xích dẫn quay đều (ω1 = const) nhưng vì 

góc β thay đổi liên tục từ  
2

1
ϕ−

 ÷ 
2

1
ϕ

 (từ 
1Z
π−

 ÷ 
1Z
π

), ta có vx ≠ const, dây xích chuyển 

động không đều. 
 -  Tương tự ở đĩa xích bị dẫn: 

v = 
γCos

Vx  = 
γ
βω

Cos

Cosr
11  

ω2 = 
2

r

v
 = 

γ
βω

Cosr

Cosr

.2

11                                                                              (2.5.9) 

với  γ thay đổi từ -
2Z
π−

 đến  
2Z
π

. 

  Vì cả β và γ đều thay đổi nên mặc dù đĩa xích dẫn quay đều thì đĩa bị dẫn vẫn quay 
không đều (ω2 thay đổi liên tục). 
   Tỷ số truyền tức thời: 

u = 
2

1

ω
ω

= 

γ
βω

ω

Cosr

Cosr

2

11

1  = 
β
γ

Cosr

Cosr

1

2              (2.5.10) 

  Do γ và β thay đổi không cùng qui luật với các giá trị giới hạn khác nhau nên tỷ số 
truyền tức thời u thay đổi liên tục. 
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  Từ các công thức trên ta thấy số răng của đĩa xích càng nhỏ thì khoảng biến đối của θ 

(
1Z
π−

 đến 
1Z
π

) và γ (
2Z
π−

 đến 
2Z
π

) càng lớn do đó vận tốc của xích, đĩa bị dẫn, tỷ số truyền 

biến do động càng mạnh. Chính vì vậy cần phải hạn chế 
số răng tối thiểu của đĩa xích. 
 3- Số răng đĩa xích. 
  Số răng đĩa xích phải thoả mãn điều kiện Zmin ≤ Z 
≤ Zmax. 
  a- Số răng tối thiểu Zmin

  Cần phải hạn chế số răng tối thiểu Zmin vì: 
  - Số răng đĩa xích càng nhỏ thì xích càng chóng 
mòn do góc xoay tương đối của bản lề xích khi xích vào 

khớp và ra khớp ϕ = 
Z
2π

 càng lớn. 

  - Số răng càng ít thì vận tốc và tỷ số truyền dao 
động càng lớn, tải trọng động và va đập tăng. 
  Số răng tối thiểu Zmin được chọn theo kinh nghiệm. 
  - Với xích ống và xích ống con lăn. Hình 2.5.7 Số răng tối đa và 

hiện tượng tuột xích    + Khi V <  2m/S lấy Zmin  = 13÷15. 
   + Khi V ≥ 2m/S lấy Zmin  = 19;  

   + Nếu chịu tải va đập lấy Zmin = 23. 
  - Với xích răng Zmin chọn tăng 20÷30% so với các trị số trên. 
  - Số răng đĩa xích dẫn Z1 xác định theo tỉ số truyền u, nhưng phải thoả mãn điều kiện 
Z1≥ Zmin. 
  b- Số răng tối đa Zmax

Số răng tối đa bị hạn chế bởi độ tăng bước xích do bản lề bị mòn sau một thời gian 
làm việc. Khi bản lề bị mòn bước xích p tăng lên một lượng ∆p do đó bắt buộc xích phải 
tiếp xúc với đoạn profin phía ngoài của răng đĩa, nghĩa là vòng tròn đi qua tâm các con lăn 
sẽ có đường kính:  

dd

Z
sin

p
d

Z
sin

pp

Z
Sin

'p
'd ∆+=

∆
+=

∆+
==

πππ
                                        (2.5.11) 

Vậy nếu Z càng lớn thì d’ càng lớn, nghĩa là vói cùng một lượng mòn làm tăng bước 
xích ∆p như nhau thì xích ăn khớp càng xa tâm đĩa nên càng dễ tuột. 

Số răng tối đa Zmax  được xác định theo kinh nghiệm như sau: 
- Với xích ống, xích ống con lăn:     Zmax = 100 ÷ 120 
- Với xích răng   Zmax = 120 ÷ 140  

  Số răng đĩa xích bị dẫn  Z2 = u . Z1 nhưng phải thoả mãn điều kiện Z2 ≤ Zmax. 
  Số răng đãi xích nên chọn là số lẻ vì với số mắt xích chẵn, các bản lề và răng đĩa sẽ 
mòn đều hơn. 
 4- Khoảng cách trục và số mắt xích 
  a- Khoảng cách trục 
 - Khoảng cách trục a có ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bộ truyền xích. Nếu a 
nhỏ, số mắt xích ít, số lần va đập của mỗi mắt xích vào răng đĩa sẽ lớn, tuổi thọ giảm. 
Ngoài ra góc ôm của xích nhỏ α1 càng giảm nếu giảm khoảng cách trục a. Vì vậy khoảng 
cách trục nhỏ nhất amin được xác định theo hai điều kiện góc ôm trên đĩa nhỏ α1 ≥ 120o và 
hai đĩa xích không chạm nhau: 

α1 = 180o - 57o 
a

dd 12 −  ≥ 120o →  amin ≥  d2 - d1

 Để hai đĩa xích không chạm nhau: 
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amin ≥ 
2

dd 1a2a −
 + (30 ÷ 50) mm 

 -  Khoảng cách trục a càng lớn thì số mắt xích x sẽ càng nhiều, do đó với độ tăng bước 
xích ∆p tương đối nhỏ cũng làm cho xích dài thêm nhiều, xích càng chóng bị chùng. Do 
vậy cần hạn chế amax ≤ 80p. 
 - Theo kinh nghiệm khoảng cách trục nên lấy a = (30 ÷ 50)p. 
  a- Số mắt xích 
  Khi biết khoảng cách trục a, ta có thể tìm được chiều dài xích L (theo công thức như 
đã xác định với bộ truyền đai). 

L = 2a + 0,5 π (d1 + d2) + 
( )

a4
dd 2

12 −  

  Gọi x là số mắt xích, thay L = xp;  πd = Z.p ta có: 

x = 
P
L

 = 0,5 (Z1 + Z2) + 
P
a2

 + 
( )

4
ZZ 2

12 −  
a

P
2π

                                (2.5.12) 

 Số mắt xích sau khi tính được qui tròn đến số chẵn gần nhất để tránh phải dùng mắt 
chuyển. Sau đó tính chính xác khoảng cách trục a. 

 a =  0,25p   x - 0,5 (Z1 + Z2) + 22
12

2
21 /)ZZ(2)]ZZ(5,0X[ π−−+−    (2.5.13) 

  Với bộ truyền có đường nối tâm hai đĩa xích tạo với mặt phẳng  nằm ngang một góc 
Ψ ≤ 70o nên giảm a một lượng ∆a = 0,002 ÷ 0,004 để xích không bị căng, làm tăng độ mòn 
của xích. 
 
ò4- Tính thiết kế bộ truyền xích 
 
 1- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
 Trong bộ truyền xích có thể xẩy ra các dạng hỏng sau: 
  - Mòn bản lề xích: 
  Là dạng hỏng thường gặp nhất vì khi chịu tải, bề  mặt tiếp xúc của bản lề (ở xích con 
lăn là mặt tiếp xúc giữa chốt và ống) chịu áp suất lớn lại có sự xoay tương đối khi vào và ra 
khớp với răng đĩa trong điều kiện bôi trơn ma sát ướt không thể hình thành dù rằng bộ 
truyền được bôi trơn liên tục. Bản lề bị mòn làm bước xích tăng lên, xích ăn khớp xa tâm 
đĩa cuối cùng có thể bị đứt (do mòn làm yếu các mắt xích). Để giảm mòn cần bôi trơn xích 
và hạn chế áp suất trong bản lề xích. 
  - Rỗ hoặc  vỡ con lăn: 
  Do tác dụng của ứng suất thay đổi và va đập, thường chỉ xẩy ra với những bộ truyền 
chịu tải trọng lớn, vận tốc cao, làm việc trong hộp kín, được bôi trơn đầy đủ. 
  - Xích bị đứt: 
  Do bị quá tải khi mở máy hoặc do tải trọng va đập lớn gây nên. 
  - Do mỏi: dưới tác dụng của ứng suất thay đổi. 
  - Mòn răng đĩa: 
 Trong các dạng hỏng trên đây thì mòn bản lề là dạng hỏng nguy hiểm  hơn cả và là 
nguyên nhân chủ yếu làm mất khả năng làm việc của bộ truyền xích. Vì vậy chỉ tiêu tính 
toán cơ bản của bộ truyền xích là tính về độ bền mòn, xuất phát từ điều kiện: áp suất sinh ra 
trong bản lề không được vượt quá giá trị cho phép. 
 Ngoài ra với các bộ truyền xích làm việc với tải trọng mở máy lớn hoặc thường xuyên 
chịu tải trọng va đập, cần tiến hành kiểm nghiệm về quá tải. 
 2- Tính xích về độ bền mòn. 
 Để đảm bảo cho xích làm việc ổn định, không bị mòn quá một giá trị cho phép trước 
thời hạn quy định, áp suất sinh ra trong bản lề của xích con lăn phải thoả mãn điều kiện: 

Po = 
A

K.Ft  ≤  [Po]                                      (2.5.14) 
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Trong đó: Ft - Lực vòng cần truyền (N) 
          A- diện tích mặt tựa bản lề (diện tích hình chính của bề mặt tiếp xúc giữa chốt 
và ống lên mặt phẳng thẳng góc với phương tác dụng của lực vòng Ft) mm2. 
         [  - áp suất cho phép (MPa), xác định bằng thực nghiệm: bộ truyền một dãy; 

số răng Z

]
0

p

01=25; khoảng cách trục a=(30ữ50)p; bộ truyền đặt nằm ngang; tải trọng tĩnh; bôi 
trơn nhỏ giọt; ứng với số vòng quay n01 và các bước xích p khác nhau. Các bộ truyền đó gọi 
là bộ truyền cơ sở. Vì điều kiện làm việc thực tế khác với điều kiện thí nghiệm nên phải đưa 
vào công thức tính toán hệ số sử dụng K. 
    K = K® . Ka . Kv . K®c . Kbt . Kc

Trong đó:  Kđ - hệ số tải trọng động. 
         Ka - hệ số kể đến ảnh hưởng của khoảng cách trục. 
        Ko - hệ số kể đến ảnh hưởng của cách bố trí bộ truyền. 

       Kđc - hệ số kể đến khả năng điều chỉnh lực căng xích. 
      Kbt - hệ số kể đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn. 
        KC - hệ số kể đến chế độ làm việc liên tục. 

 Trị số của các hệ số trên đây cho trong sổ tay ứng với bộ truyền xích một dãy, số răng 
đĩa nhỏ Zo1 = 25 và số vòng quay no1. 

 Biến đổi công thức (2.5.14) có:      Ft ≤  
K

A].P[ o  

 Nhân cả hai vế của bất phương trình với 
1000

V
. 

1000

V.F
t  ≤  

1000.K
A].P[ o . V 

P1 ≤ 
K.1000
A].P[ o . 

3

11

10.60

n.p.Z
  

P ≤ 
7

1o1oo

10.6

n.p.Z.A].P[
. 

K
1

. 
01

1

Z
Z

. 
01

1

n
n

                                                 (2.5.15)      

Trong đó:   P1 - công suất truyền dẫn (kw). 
         Z1 , n1 - số răng, số vòng quay của đĩa dẫn. 
             Zo1 , no1 - số răng, số vòng quay của phía dẫn bộ truyền cơ sở (Zo1 = 25). 

 Đồng thời ta thấy 
7

011oo

10.6

pnZ.A].P[
 = [Po]  chính là công suất cho phép xác định bằng thực 

nghiệm ứng với các điều kiện như khi xác định áp suất cho phép [po]. 

  Đặt:     KZ = 
1

1o

Z
Z

 - gọi là hệ số số răng đĩa dẫn. 

             Kn = 
1

1o

n
n

 - gọi là hệ số số vòng quay đĩa dẫn. 

  Từ (2.5.15) có thể viết:   P1 . K . KZ . Kn ≤ [Po] 
  Đặt:    Pt = P1 . K . KZ . Kn - gọi là công suất tính toán (kw). 
Ta có:               Pt ≤ [Po]                                                                                             (2.5.16) 
  Khi thiết kế, trước hết xác định các hệ số K, KZ , Kn , tính Pt rồi tra bảng chọn xích có 
bước xích thoả mãn điều kiện (2.5.16). Trong trường hợp muốn giảm bước xích P để giảm 
va đập và giảm đường kính các đĩa xích có thể dùng xích nhiều dãy, khi đó điều kiện chọn 
bước xích P sẽ là: 

Pt = 
d

nZ1

K
K.K.K.P

 ≤   [Po]                 (2.5.17) 

Với: Kd - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các dãy; Khi số dãy xích là 1; 2; 
3; 4 thì Kd = 1 ; 1,7 ; 2,5 ; 3. 
    3- Kiểm nghiệm xích về quá tải 
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  Để đảm bảo cho xích không bị phá huỷ do quá tải, hệ số an toàn S phải thoả mãn điều 
kiện 

S = 
)FFFK(

Q

Vott ++
  ≥  [S]        (2.5.18) 

Trong đó:   Q - tải trọng phá hỏng (tra bảng phụ thuộc loại xích và bước xích). 
    Kt - hệ số tải trọng (tra bảng phụ thuộc vào chế độ làm việc). 
    Fo - lực căng ban đầu. 
    Ft - lực vòng. 
    F  - lực căng phụ. V

     - hệ số an toàn cho phép (tra bảng phụ thuộc loại xích và số  [ ]S
                          vòng quay, bước xích). 
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Bài 6: hệ thống truyền dẫn cơ khí 

 
§1- Khái niệm chung 

Để tạo thành máy (hoặc thiết bị cơ khí), các chi tiết máy và bộ phận máy phải được 
liên kết động và liên kết cố định với nhau. Các liên kết này được xác định theo sơ đồ động 
của máy cùng với các yêu cầu về kết cấu và công nghệ, đồng thời tạo ra các bộ phận máy. 

Bộ phận máy làm cầu 
nối giữa động cơ (bộ phận dẫn 
động) với bộ phận làm việc 
(cơ cấu chấp hành) chính là bộ 
phận truyền động (với đặc 
trưng tiêu biểu là hộp giảm tốc 
(hình 2.6.1), hộp tốc độ (hình 
2.6.2), hộp biến tốc v.v.... Khi 
chúng nối gián tiếp hoặc trực 
tiếp với động cơ điện sẽ tạo 
thành hệ truyền dẫn cơ khí 
(hoặc gọi là hệ dẫn động cơ 
khí). Hệ thống như vậy được 
sử dụng rất rộng rãi trong thực 
tiễn.  

Hình 2.6.1: Hệ thống dẫn động băng tải 

1- Động cơ điện;
2- Khớp nối; 
3- Hộp giảm tốc; 
4- Khớp nối; 
5- Tang dẫn; 
6- Bệ máy. Hệ dẫn động băng tải 

như trên hình 2.6.1 là một ví 
dụ. Trong hệ thống đó, hộp 
giảm tốc (viết tắt là HGT) 3 
có thể là hộp bánh răng, hoặc 
là hộp trục vít... Để nối động 
cơ với HGT và nối HGT với 
bộ phận làm việc có thể dùng 
khớp nối (hình 2.6.1) hoặc sử 
dụng các bộ truyền cơ khí như 
bộ truyền đai, bộ truyền xích 
(hình 2.6.2)... Trong nhiều 
trường hợp, người ta cũng có 
thể lắp trực tiếp động cơ với 
hộp giảm tốc tạo thành hệ 
thống động cơ-hộp giảm tốc 
(xem [2]). 

Hình 2.6.2: Hệ thống dẫn động cơ khí 
dùng hộp  tốc độ  có ly hợp đảo chiều 

§2- Giới thiệu hộp giảm tốc 
Hộp giảm tốc  là cơ cấu 

truyền động bằng ăn khớp trực 
tiếp có tỷ số truyền không đổi 
và dùng để giảm vận tốc góc 
tăng mômen xoắn. (Một loại 
cơ cấu tương tự nhưng được 
dùng để tăng vận tốc góc, 
giảm mômen xoắn gọi là hộp 
tăng tốc).  

Theo số các bộ truyền 
trong hộp, HGT được phân 
thành một cấp và nhiều cấp. 
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Theo loại truyền động, HGT được phân thành HGT bánh răng trụ, HGT bánh răng  

côn, HGT bánh răng côn - trụ, HGT trục vít, HGT trục vít- bánh răng, HGT bánh răng - trục 
vít, HGT bánh răng hành tinh, HGT bánh răng sóng vv... 

Sau đây chỉ trình bày sơ lược một số loại HGT thường dùng. 
  1- HGT bánh răng trụ (sơ đồ như trên hình 2.6.3) 
        HGT bánh răng trụ được dùng rộng rãi hơn cả nhờ các ưu điểm: tuổi thọ và hiệu suất 
cao, kết cấu đơn giản, phạm vi tải trọng và vận tốc cho phép khá rộng. 
        HGT bánh răng trụ một cấp (hình 2.6.3a): thường dùng khi  u ≤ 7÷8 . 
        HGT bánh răng trụ hai cấp (hình 2.6.3b, c, d, e): dùng rất phổ biến khi  u = 8÷40. 
Loại HGT này thường được bố trí theo 3 sơ đồ sau đây: 

 )

e) h

 

a)
 

g) 

) 

Hình 2.6
a) một cấp;  b) hai cấp kha

ai cấp phân đôi cấp chậm;  f) h
i) ba cấp khai triển mặ

l) hai
b

)

)

)

.3: Sơ đồ HGT  bánh răng trụ 
i triển;    c) hai cấp đồng trục;   d
ai cấp đồng trục phân nhánh;  g) b
t phân hộp nghiêng;  k) hai cấp đồ
 cấp đặt đứng;     m) hai cấp trục ®
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c)
d)
 e
)

f)
h

t

n
Æ

i)
)
k
 l
 m
 
hông dụng 
 hai cấp phân đôi cấp nhanh; 
a cấp khai triển;   h) ba cấp phân đôi; 
g trục hai mặt phân hộp; 
t đứng. 



 
Hình 2.6.4: HGT bánh răng trụ một cấp 

 
Hình 2.6.5: HGT bánh răng trụ hai cấp khai triển 

 - Sơ đồ khai triển (hình 2.6.3b; hình 2.6.5): HGT này đơn giản nhất, nhưng có 
nhược điểm là các bánh răng bố trí không đối xứng với các ổ, tải trọng phân bố không đều. 
 - Sơ đồ phân đôi (hình 2.6.3d, e): trong đó kiểu cấp nhanh phân đôi hay dùng hơn 
(hình 2.6.6). 
 - Sơ đồ đồng trục (hình 2.6.3c, k, l): đường tâm của trục vào và trục ra trùng nhau, 
nhờ đó có thể giảm bớt chiều dài của HGT, góp phần làm nhỏ gọn kích thước của máy. 
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Nhưng nó kèm theo các nhược điểm như, kết cấu gối đỡ phức tạp, thường phải tăng cường 
độ cứng cho trục trung gian, các bánh lớn khó nhúng dầu như nhau. 
       c- HGT bánh răng trụ 3 cấp (hình 2.6-3h, i, k) được sử dụng khi  u = 37÷250 và có 
thể bố trí theo sơ đồ khi triển (hình 2.6-3h) hoặc phân đôi ở cấp trung gian (hình 2.6-3i). 

 
Hình 2.6.5:  HGT bánh răng trụ  cấp nhanh phân đôi 

 
  
 2- HGT bánh răng côn và côn trụ    
     a- HGT bánh răng côn (hình 
2.6.6a, b): truyền chuyển động và 
mômen xoắn giữa hai trục giao nhau 
(góc giữa hai trục thường là 900 trên 
mặt phẳng nằm ngang). Loại hộp 
này thường truyền với tỉ số truyền u 
≤ 3 khi răng thẳng, với u ≤ 6 khi 
răng nghiêng hoặc răng cung tròn. 
     b- HGT bánh răng côn – trụ 
hai cấp (hình 2.6.6c, d, e) với u = 
6,3÷40, hoặc 3 cấp (hình 2.6-5g, h) 
với u = 25÷75.  HGT bánh răng côn 
và côn-trụ có nhược điểm cơ bản là 
giá thành chế tạo đắt, lắp ghép điều 
chỉnh khó, khối lượng kích thước 
lớn hơn so với HGT bánh răng trụ 
cùng công suất truyền. 

Trên hình 2.6.7 là kết cấu của 
HGT bánh răng côn.    
 
 
 

 

Hình 2.6.6: Sơ đồ HGT bánh răng côn và côn trụ
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3- HGT trục vít  
   HGT trục vít (sơ đồ hình

giữa các trục chéo nhau. 
  Trên hình 2.6.8a, b, c, d l

lượt là sơ đồ HGT bánh răng-tr
a-HGT trục vít một cấp
 Dùng khi tỷ số truyền  u

được dùng khi vận tốc v =  4÷
dầu. Hộp có trục vít đặt trên (h
khớp bằng cách ngâm bánh ví
Loại hộp có sơ đồ như hình 2.6
một cấp. 

b- HGT bánh răng- trục
 Thường sử dụng khi u =

răng-trục vít có kích thước nhỏ
thể dùng đồng thanh không th
bánh răng có hiệu suất cao hơn

Trên hình 2.6.10 là kết cấ

 

Hình 2.6.7:  HGT bánh răng côn

 

 2.6.8) được dùng để truyền chuyển động và mômen xoắn 

µ sơ đồ của các HGT trục vít một cấp, hình 2.6.8e, f, g lần 
ục vít, HGT trục vít-bánh răng và HGT trục vít hai cấp. 
 
 = 6,5÷80. Trong đó, hộp có trục vít đặt dưới (hình 2.6.8a) 

5 m/s, bôi trơn vùng ăn khớp bằng cách ngâm trục vít trong 
ình 2.6.8b) được dùng khi vận tốc v >5 m/s, bôi trơn vùng ăn 
t trong dầu và phải có thiết bị riêng để bôi trơn ổ trục  vít. 
.8c, d ít  dùng.  Trênhình 2.6.9 là kết cấu của HGT trục vít 

 vít và HGT trục vít-bánh răng  
 20÷315, cá biệt có thể lấy u = 480. Trong đó HGT bánh 

 gọn hơn, có thể dùng động cơ có tốc độ quay cao hơn, lại có 
iếc rẻ tiền hơn để chế tạo bánh vít; còn loại HGT trục vít-
, kích thước bánh vít nhỏ gọn hơn.  
u của HGT bánh răng - trục vít. 
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a) 
 

b)
 

c) 
 

d)
 

e) 
 

g)
 

f) 
 

Hình 2.6.8: Hộp giảm tốc trục vít một cấp 
 
  

 
 

Hình 2.6.9: Kết cấu HGT trục vít một cấp 
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Hình 2.6.10: Kết cấu HGT bánh răng trục vít 

        c- HGT trục vít hai cấp 
Được sử dụng khi u = 70÷2500, cá biệt có thể lên tới u = 3600. Với cấp nhanh trục 

vít nên đặt trên bánh vít còn đối với cấp chậm trục vít nên đặt dưới.  
§3- Các vấn đề chung về thiết kế hệ dẫn động cơ khí 

1- Nội dung thiết kế 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí bao gồm các nội dung thể hiện qua các bước sau:  
- Lựa chọn phương án bố trí hệ dẫn động. 
- Tính chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền, xác định các thông số chủ yếu trên các 

trục. 
- Tính toán thiết kế các bộ truyền ngoài hộp. 
- Tính toán thiết kế HGT, bao gồm các nội dung sau: 

+ Tính toán thiết kế các bộ truyền trong hộp; 
+ Tính toán thiết kế trục; 
+ Tính chọn ổ lăn; 
+ Tính chọn then, then hoa; 
+ Tính toán thiết kế vỏ hộp, kể cả thiết bị bôi trơn, làm kín ... 

- Tính toán thiết kế bộ phận đỡ nối. 
- Tính toán thiết kế bệ máy, 
- Hoàn chỉnh và lập các hồ sơ liên quan. 

Chú ý: - Trong thực tế, để đơn giản cho việc thiết kế có thể tính chọn HGT theo tiêu chuẩn. 
 - Trong một số trường hợp cần phải tính toán cả thiết bị phanh hãm, thiết bị phòng 

quá tải vv… 
2- Phương pháp thiết kế 
  Trong quá trình thiết kế máy, người thiết kế cần cân nhắc và giải quyết tốt các vấn đề 

sau: 
Tuân thủ các nguyên tắc chung: 
- Thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, các số liệu đề ra phải được tuân theo triệt để. 
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- Kết cấu cần có sự hài hoà về kích thước của các bộ phận máy và chi tiết máy ứng, về 
hệ số an toàn, tuổi thọ và độ tin cậy làm việc. 

- Sử dụng rộng rãi các tiêu chuẩn đã ban hành. 
- Thực hiện thống nhất hoá trong thiết kế. 
Lưu ý các đặc điểm tính toán thiết kế máy và CTM (xem phần 1). 
Vận dụng tốt các giải pháp: 
- Bố trí các đơn vị lắp, đảm báo các kích thước nhỏ gọn, tháo lắp thuận tiện, điều chỉnh 

và chăm sóc bảo dưỡng đơn giản, thuận tiện. 
- Chọn vật liệu, chọn phôi, chọn công nghệ gia công cơ và phương pháp nhiệt luyện, 

tăng bền phù hợp. 
- Lựa chọn đúng các kiểu lắp, dung sai, cấp chính xác, cấp độ nhám bề mặt của CTM. 
- Bôi trơn tốt các bề mặt làm việc cần giảm ma sát (ổ, cơ cấu dẫn hướng, ăn khớp bánh 

răng và trục vít...). 
    2-Tài liệu thiết kế 

Các hồ sơ liên quan đến quá trình tính toán thiết kế máy được gọi là tài liệu thiết kế, 
và bao gồm các nội dung sau đây: 

-Bản vẽ (bản vẽ chi tiết, cụm chi tiết, bản vẽ lắp...); 
-Bảng kê; 
-Bản thuyết minh; 
-Điều kiện kỹ thuật; 
-Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng máy ... 
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Phần III 

các tiết máy đỡ nối 
 

Bài 1: trục 
 
§1- Khái niệm chung 

1- Công dụng 
 Trục là một chi tiết máy dùng để đỡ các tiết máy quay, để truyền mômen xoắn  
hoặc để thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ trên. 

2- Phân loại 
 Theo đặc điểm chịu tải phân ra: 
 - Trục tâm: chỉ dùng để đỡ các CTM và chỉ chịu mômen uốn. Ví dụ như trục tầu 
hoả, trục trước hoặc sau xe đạp v.v... Trục tâm có thể quay (trục tầu hoả) hoặc không quay 
(trục trước hoặc sau xe đạp). 
 - Trục truyền: vừa để đỡ các chi tiết máy quay, vừa để truyền mômen xoắn. Ví dụ 
trục giữa xe đạp, trục trong các hộp giảm tốc ... 

 Theo dạng đường tâm trục phân ra: 
- Trục thẳng: đường tâm trục là đường thẳng (h3.1.1a, b); 
- Trục khuỷu: đường tâm trục là đường gãy khúc (h3.1.1c); 
- Trục mềm: đường tâm trục là một đường thay đổi. 

 Theo cấu tạo trục phân ra: trục 
trơn, trục bậc, trục đặc, trục rỗng. 

Trục là một chi tiết phức tạp về 
công nghệ và kết cấu. Trục làm việc tốt 
hay xấu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
làm việc của các chi tiết máy lắp trên nó 
hoặc của cả máy. Khi thiết kế trục cần 
phải  chú ý đồng thời đến các vấn đề về 
kết cấu, độ bền, độ cứng, dao động công 
nghệ chế tạo, nhiệt luyện ... 
§2. Kết cấu trục 

Kết cấu trục được xác định theo 
trị số và tình hình phân bố lực tác dụng 
trên trục, cách bố trí và cố định các chi 
tiết máy lắp trên trục, phương pháp gia 
công và lắp ghép v.v... 

   Hình 3.1.1:  Các loại  trục  
 
1- Kết cấu trục 

Ngõng trục (1) là đoạn trục để lắp với ổ (ổ trượt hay ổ lăn). Đường kính ngõng trục phải 
lấy theo trị số tiêu chuẩn. Các ngõng trục lắp với ổ trượt yêu cầu cao về độ bóng và độ cứng 
bề mặt. Ngõng trục lắp với ổ lăn thường có dạng hình trụ, ngõng trục lắp với ổ trượt đỡ có 
dạng hình trụ hoặc hình côn (để điều chỉnh ổ khi mòn). 

Thân trục (2) là đoạn trục để lắp với các chi tiết máy quay như bánh răng, bánh đai, đĩa 
xích v.v... Vì có lắp ghép với các chi tiết máy quan trọng nên thân trục cần phải chế tạo với 
độ bóng và độ chính xác cao. Các trị số đường kính thân trục cũng phải theo trị số tiêu 
chuẩn. 

Đoạn trục chuyển tiếp (3) là phần trục nằm giữa hai bậc trục. Chúng có thể là đoạn 
rãnh thoát đá mài (h3.1.3a), là mặt lượn với bán kính r không đổi (h3.1.3b) hoặc thay đổi 
(h.3.1.3c) hoặc có thể là rãnh giảm tải (h3.1.3d). 
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Phần cố định các chi tiết máy lắp trên trục (4) Cố định theo phương dọc trục: dùng 
vai trục, gờ trục, mặt côn, vòng chặn, đai ốc hoặc lắp bằng độ dôi v.v... Cố định theo 
phương tiếp tuyến có thể dùng then, then hoa hoặc lắp bằng độ dôi. 
 

                 

1 2 3 4 

 
Hình 3.1.2: Kết cấu trục 
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§3- Cơ sở tính toán thiết kế trục 
1- Tải trọng tác dụng lên trục 

 Tải trọng chủ yếu tác dụng lên trục gồm mômen xoắn và các lực tác dụng khi ăn 
khớp trong bộ truyền bánh răng, trục vít - bánh vít; các lực tác dụng lên trục do lực căng 
đai, căng xích gây nên; lực lệch tâm do sự không đồng trục khi lắp hai nửa khớp nối. Trọng 
lượng của bản thân trục và trọng lượng của các chi tiết lắp trên trục chỉ tính đến ở các cơ 
cấu tải nặng, dùng vô lăng, còn lực ma sát trong ổ được bỏ qua. 
 Các lực tác dụng khi ăn khớp, các lực tác dụng lên trục do lực căng xích, căng đai 
gây nên được xác định trong phần truyền động cơ khí. 
 Nếu trên trục lắp khớp nối thì khi sử dụng nối trục di động, do tồn tại sự không 
đồng tâm của các trục được nối, tải trọng phụ Fx sẽ xuất hiện và truyền đến trục. Gần đúng 
có thể lấy Fx = (0,2-0,3) Ft, với Ft- lực vòng trên nối trục. Chiều của lực Fx này có thể bất 
kỳ tuỳ thuộc vào sai số ngẫu nhiên khi lắp ghép nối trục, nhưng nên chọn sao cho chiều của 
Fx làm tăng ứng suất và biến dạng do các lực từ chi tiết khác gây nên trên các tiết diện của 
trục. 
 Mômen xoắn cùng các lực tập trung từ các bộ truyền và khớp nối tác dụng lên trục, 
truyền qua gối đỡ đến bệ máy. Như vậy tại các ổ trục sẽ xuất hiện các phản lực đảm bảo 
cho trục làm việc ở trạng thái cân bằng. Các phản lực này được coi như đặt ở chính giữa ổ 
lăn hoặc đặt cách mép trong cửa ổ trượt một khoảng bằng 0,3 đến 0,4 lần chiều dài ổ. 

2- ứng suất trên các tiết diện của trục 
  Dưới tác dụng của mômen uốn và mômen xoắn trong các tiết diện của trục sẽ xuất 
hiện ứng suất uốn và ứng suất xoắn có đặc tính thay đổi khác nhau. Nếu bỏ qua ứng suất 
kéo hoặc nén do lực dọc trục sinh ra, ứng suất uốn của trục quay (một hoặc hai chiều) coi 
như thay đổi theo chu trình đối xứng, do đó ứng suất trung bình và biên độ ứng suất ở tiết 
diện. 
  σmj = 0 ; σaj = σmaxj = Mj/Wj

 Còn ứng suất xoắn được coi là thay đổi theo chu kỳ mạch động khi trục quay một 
chiều: 

oj

jjmax
ajmj W2

T

2
===

τ
ττ    

và thay đổi theo chu kỳ đối xứng khi trục quay hai chiều: 

oj

j
jmaxajmj W

T
;0 === τττ  

Trong đó: 
            Wj và Wọ - mômen cản uốn và cản xoắn của tiết diện trục thứ j ;  
                              với trục tiết diện tròn đường kính dj. 

32

Kd
W

3
j

j =  và 
16

Kd
W

3
j

o =  

 Mj = 
2
yj

2
xj MM +  - mômen uốn tổng, với Mxj và Myj là mô men uốn trong mặt 

phẳng zox và zoy. 
 Do tác dụng lâu dài của ứng suât suốn và ứng suất xoắn thay đổi có chu kỳ, trục có 
thể bị hỏng vì mỏi, vì vậy ứng suất uốn và ứng suất xoắn có tác dụng quyết định đến khả 
năng làm việc của trục. 

3- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
a-  Các dạng hỏng 

 - Trục bị gẫy: trục bị gẫy có thể là do mỏi hoặc do quá tải, trong đó gẫy do mỏi là 
dạng hỏng chủ yếu. Nguyên nhân trục bị gẫy do mỏi có thể là do trục làm việc quá tải 
thường xuyên; do không đánh giá đặc điểm và trị số của tải trọng; do không đánh giá đúng 
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ảnh hưởng của sự tập trung ứng suất do kết cấu gây nên; do gia công cơ và nhiệt luyện 
kém. 
 - Trục không đủ độ cứng: làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng làm việc của các tiết 
máy có liên quan. Trục bị võng nhiều làm thay đổi khe hở giữa ngõng trục và ổ trục, đồng 
thời phá hỏng sự tiếp xúc chính xác giữa các chi tiết máy quay. Trục chính của máy cắt kim 
loại không đủ độ cứng uốn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và độ nhẵn bề mặt của các vật 
gia công. 
 - Hỏng bề mặt ngõng trục: chỉ xẩy ra với bề mặt ngõng trục lắp ổ trượt mà chất 
lượng nhiệt luyện kém. 
 - Trục bị dao động nhiều: xẩy ra với các trục quay nhanh mà các chi tiết lắp trên 
trục bị lệch tâm; hoặc do hệ thống kém cứng vững. Dao động lớn gây tải trọng động phụ  
chu kỳ có thể làm gẫy trục do cộng hưởng. 

b- Chỉ tiêu tính 
 - Vì trục bị gẫy vì mỏi là dạng hỏng chủ yếu của trục, do đó độ bền mỏi là chỉ tiêu 
chủ yếu về khả năng làm việc của trục và tính trục về độ bền mỏi có ý nghĩa quyết định 
trong tính toán thiết kế trục. 
 Bên cạnh tính trục về độ bền mỏi, cần tính kiểm  nghiệm trục về độ cứng, kiểm 
nghiệm trục về quá tải. 
 Với các trục quay nhanh, cần tính toán trục về dao động. 

4- Vật liệu trục 
 Vật liệu trục cần có độ bền cao, ít nhậy với tập trung ứng suất, có thể nhiệt luyện và 
dễ gia công. Thép các bon và thép hợp kim thường được sử dụng để chế tạo trục. Khi trục 
chịu ứng suất không lớn, có thể dùng thép CT5 không nhiệt luyện để chế tạo trục. Với các 
trục chịu tải lớn hơn dùng thép 35, 45, 50 ... nhiệt luyện, trong đó thép 45 dùng nhiều hơn 
cả.  
 Trường hợp chịu tải lớn, dùng trong các máy quan trọng, trục được chế tạo bằng 
thép hợp kim như 40X, 40XH, 40XHMA, ... tôi cải thiện hoặc tôi  cao tần. Với các trục lắp 
ổ trượt, ngõng trục cần có độ rắn cao, trục thường chế tạo bằng thép 20, 20X, 12XH3A, 
18XГT ... thấm than và tôi. 
 Chú ý: Thép hợp kim đắt và nhạy với tập trung ứng suất nên ít dùng. Mặt khác thép 
hợp kim có độ bền cao nhưng độ cứng của nó hầu như không cao hơn thép các bon vì mô 
đun đàn hồi của nó không cao hơn của thép các bon, do vậy chỉ khi yêu cầu kích thước nhỏ 
gọn mà vẫn đảm bảo đủ độ cứng hoặc yêu cầu cùng kích thước mà trục đòi hỏi có hệ số an 
toàn bền cao mới dùng thép hợp kim. 
 
§4- Tính trục về độ bền 

1- Tính trục về độ bền mỏi 
 Tính trục về độ bền mỏi thường tiến hành qua 3 bước: tính sơ bộ, tính gần đúng và 
tính chính xác (tính kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn bền s). 

a- Tính sơ bộ trục 
 Mục đích của bước tính sơ bộ nhằm xác định đường kính sơ bộ của trục, để từ đó sơ 
bộ chọn ổ để xác định kích thước chiều rộng ổ, từ đó xác định kích thước chiều dài trục, 
phục vụ cho cho bước tính gần đúng trục. 

Có hai phương pháp tính sơ bộ: 
 - Tính theo kinh nghiệm: Tính theo phương pháp này nhanh chóng, đơn giản 
nhưng kém chính xác. Để tính, người ta dựa vào các công thức kinh nghiệm như : 

dcv d)2,18,0(d ÷=  
trong đó: dv - đường kính đầu trục vào của hộp giảm tốc; 

     ddc - đường kính trục động cơ điện. 
hoặc:               wbd a)35,03,0(d ÷=
trong đó: dbd - đường kính trục bị dẫn; 

     aw -  khoảng cách trục của bộ truyền bánh răng. 
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 -  Tính sơ bộ đường kính trục theo mômen xoắn: 
 Sở dĩ tính theo mômen xoắn vì lúc này chiều dài trục chưa xác định, do đó chưa tìm 
được mômen uốn. 

Dưới tác dụng của mômen  xoắn T = 
n

P10.55,9 6

 , trong trục sinh ra ứng suất xoắn  

τ = 
3d2,0

T

oW

T
≈  

Trong đó:  Wo - mômen chống xoắn của trục (mm3); 
         d   - đường kính trục (mm). 
Theo điều kiện bền :   

τ = 3d2,0
T

 ≤ [τ] (MPa) 

Do đó đường kính trục sẽ là: 

  d ≥ [ ]τ2,0

T
 (mm)                                                               (3.1.1) 

Trong đó: T – mô men xoắn tác dụng lên trục (Tmm); 
     [τ] - ứng suất xoắn cho phép (MPa) (đã được lấy giảm đi để kể đến ảnh hưởng 
của mô men uốn); với trục làm bằng thép CT5, 45, 40X:  [τ] = 23 ÷ 35 MPa; Khi tính lại 
tiết diện nguy hiểm [τ] = 12 ÷ 20 MPa. 

b- Tính gần đúng trục 
 Mục đích của bước tính này là tiến hành định sơ bộ kết cấu và các kích thước của 
trục, có xét đến vấn đề lắp, tháo, cố định và định vị các tiết máy lắp trên trục... 
 Tính gần đúng trục thường tiến hành qua các bước sau: 
 - Sơ đồ hoá trục, coi trục quay như một dầm tĩnh chịu tải; 
 - Phân tích lực tác dụng lên trục, tính phản lực tại các gối và vẽ biểu đồ mô men uốn 
và mô men xoắn. 
 - Tính đường kính trục tại các tiết diện nguy hiểm: Vì trục chịu trạng thái ứng suất 
phức tạp, nên ứng suất tương đương có thể xác định theo thuyết bền thứ tư (thuyết bền thế 
năng biến dạng lớn nhất): 

  ][3 22
td στσσ ≤+=   

với σ - ứng suất pháp do mô men uốn gây nên: 

  σ = 
3

2
uy

2
nxu

d1,0

MM

W

M +
=  

trong đó: Mux , Muy - mô men uốn trong mặt phẳng ngang và mặt phẳng đứng tại tiết diện 
cần tính đường kính d. 
      τ - ứng suất tiếp do mô men xoắn gây nên: 

  τ = 
3

0 d2,0

T

W

T
≈  

do đó:  σtd = 
23

2

23

2
uy

2
ux

)d2,0(

T
3

)d1,0(

MM
+

+
 

  σtd = ][
d1,0

T75,0MM
3

22
uy

2
ux σ≤

++
 

Từ công thức trên ta rút ra được: 
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 d ≥ 3

22
uy

2
ux

][1,0

T75,0MM

σ

++
 (mm)                (3.1.2) 

Với trục rỗng: d ≥ 3
4

22
uy

2
ux

)1].([1,0

T75,0MM

βσ −

++
 (mm)                            (3.1.3) 

trong đó: 
d
d0=β  với d0 là đường kính lỗ rỗng của trục. 

 Chú ý: Để tính toán đơn giản, ta không xét đến sự khác nhau về tính chất chu kỳ 
ứng suất uốn và chu kỳ ứng suất xoắn (xem §3.2). 

c- Tính chính xác trục (tính kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn bền S) 
 ở các bước tính trước, ta chưa đánh giá đến ảnh hưởng của các nhân tố đến giới hạn 
mỏi của trục như hình dáng kết cấu, kích thước tuyệt đối, trạng thái ứng suất v.v... Để trục 
không bị hỏng vì mỏi, sau khi có kết cấu sơ bộ của trục, cần tiến hành kiểm nghiệm hệ số 
an toàn của trục tại một số tiết diện nguy hiểm (tiết diện có mô men uốn và mô men xoắn 
lớn, có tập trung ứng suất lớn hoặc có đường kính tương đối nhỏ nhưng chịu mô men tương 
đối lớn...) theo điều kiện: 

  s = 
22 ss

ss

τσ

τσ

+
 ≥ [s]                  (3.1.4)  

trong công thức trên: 
 [s]- hệ số an toàn cho phép; thường [s] = 1,5 ÷ 2,5; khi cần tăng độ cứng lấy [s] = 
2,5 - 3 và khi này có thể không cần tính độ cứng cho trục. 
 , - hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất uốn và xoắn: σs τs

  
mad

1

..K
s

σψσ
σ

σσ
σ +
= −                                              (3.1.5) 

  sτ = 
mad

1

..K τψ+τ
τ

ττ

−                   (3.1.6) 

Trong đó: 
 σ1, τ-1 - giới hạn mỏi uốn và xoắn trong chu trình đối xứng của mẫu nhẵn đường 
kính 7÷10 mm; có thể tra trong các tài liệu hoặc lấy gần đúng theo các công thức: 

σ-1 = (0,4÷0,45)σb  
τ-1 = (0,23÷0,28)σb. 

 σa, τa - biên độ ứng suất uốn và xoắn trong tiết diện trục; 

2
minmax

a

σσ
σ

−
=  ; 

2
minmax

a

ττ
τ

−
=  

 σm, τm - ứng suất trung bình pháp và tiếp; 

  
2

minmax
m

σσ
σ

+
=  ; 

2
minmax

m

ττ
τ

+
=  

 Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng nên: 
σm = 0; σa = σmax = Mu/W 

 Khi trục quay một chiều, ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động nên: 
  τm = τa = τmax/2 = T/(2W0) 
 Khi trục quay hai chiều, ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ đối xứng nên: 
  τm = 0 ; τa = τmax = T/W0; 
với     W, W0 - mô men cản uốn và mô men cản xoắn của tiết diện trục. 
 σψ , ψτ - hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình pháp và tiếp đến độ 
bền mỏi (tra bảng); 

 99



 , KdKσ τd - các hệ số, xác định theo công thức sau: 

  
y

x
d K

1K/K
K

−+
= σσ

σ
ε

 

  Kτd = 
y

x

K
1K/K −+εττ  

trong đó:  
Kx - hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp gia 

công và độ nhẵn bề mặt (tra bảng); 
 Ky - hệ số tăng bền bề mặt (tra bảng); khi không tăng bền thì Ky = 1; 
 εσ, ετ - hệ số kích thước, kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn 
mỏi (tra bảng); 
 , KσK τ - hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn, phụ thuộc vào hình dáng 

gây tập trung ứng suất (tra bảng). 
 Trường hợp s nhỏ hơn hệ số an toàn bền cho phép, phải tăng đường kính trục hoặc 
chọn lại vật liệu trục có độ bền cao hơn so với vật liệu đã chọn hoặc có thể áp dụng các 
biện pháp năng cao sức bền mỏi cho trục. Mặt khác nếu s quá lớn thì cần giảm bớt đường 
kính trục hoặc chọn vật liệu có giới hạn bền thấp hơn, nếu độ cứng của trục cho phép. 

2- Tính trục về độ bền tĩnh 
 Khi bị quá tải đột ngột (lúc mở máy, hãm máy...), trục có thể bị biến dạng dẻo hoặc 
bị gẫy, vì vậy, sau khi tính trục theo độ bền mỏi cần kiểm nghiệm trục theo độ bền tĩnh. 
Công thức kiểm tra là: 

  στd = max
2
x

2
u ][3 σ≤τ+σ                  (3.1.7) 

trong đó: 

  σu = 
W

Mqt  ; τx = 
0

qt

W

T
 

với:     Mqt, Tqt - mô men uốn quá tải và mô men xoắn quá tải tại tiết diện nguy hiểm; 
 [σ]max ≈ 0,8σch - ứng suất cho phép khi quá tải. 
 
§5- Tính trục về độ cứng 

1- Tính độ cứng uốn 
 Nếu không đủ độ cứng uốn, trục bị biến dạng uốn lớn sẽ ảnh hưởng đến sự làm việc 
của trục và của các tiết máy lắp trên trục. Ví dụ, nếu trục lắp bánh răng không đủ độ cứng, 
bánh răng sẽ ăn khớp lệch làm tải trong phân bố không đều. Góc xoay của trục tại chỗ lắp ổ 
trục quá lớn làm ngõng và ổ trục mòn không đều, sinh nhiệt nhiều... 
 Vì vậy, khi thiết kế trục cần hạn chế biến dạng của trục - tức đảm bảo độ cứng uốn 
cho trục. Điều kiện trục đảm bảo độ cứng uốn là: 
  y ≤ [y] ;  θ ≤ [θ]                                                                                  (5.1.8) 
 Trong đó: 
 [y] - độ võng cho phép (tra bảng); 
 [θ]- góc xoay cho phép (tra bảng); 
 Độ võng, góc xoay được xác định theo các phương pháp của “Sức bền vật liệu” 
(Phép nhân biểu đồ Veresaghin). Trường hợp các dầm đơn giản và có tiết diện không đổi, 
có thể sử dụng các công thức cho trong bảng để tính. 

2- Tính độ cứng xoắn 
 Biến dạng xoắn của trục ảnh hưởng đến độ chính xác làm việc của các cơ cấu và 
máy. Như, với trục bánh răng hoặc trục then hoa, nếu không đủ độ cứng xoắn sẽ làm tăng 
sự phân bố không đều tải trọng trên các răng. Trong một số máy, nếu trục không đủ độ 
cứng xoắn, sẽ sinh ra dao động xoắn rất nguy hiểm... 
 Góc xoắn của trục trơn, tiết diện tròn được xác định theo công thức: 
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  ϕ = 
0J.G
l.T

 ≤ [ϕ] (rad)                            (5.1.9) 

  ϕ= 
0J.G
l.T57
 ≤ [ϕ] (độ)                            (5.1.10) 

Trong đó: 
 G- mô đun đàn hồi trượt (MPa), với thép có thể lấy G = 8.104MPa; 
 J0- mô men quán tính độc cực, với trục tiết diện tròn, đường kính d thì J0 = 
0,1d4(mm4); 
 l- chiều dài đoạn trục chịu xoắn (mm); 
 T- mô men xoắn (Nmm); 
 [ϕ]- góc xoắn cho phép (tra bảng). 
 Như vậy có thể thấy, với các máy thông dụng, góc xoắn cho phép khá lớn, tức độ 
cứng xoắn không giữ vai trò quan trọng, vì vậy có thể không cần kiểm nghiệm về độ cứng 
xoắn. 
 Chú ý: trường hợp trục không đủ độ cứng, cần áp dụng các biện pháp tăng độ cứng 
cho trục (xem bài 2 phần I). 
 
§6- Tính toán dao động của trục 

Khi trục làm việc, dao động của trục xuất hiện do sự thay đổi có chu kỳ của tải 
trọng, sự mất cân bằng của các vật quay, sự phân bố không đều của tải trọng trong vùng 
tiếp xúc giữa trục và các chi tiết lắp với nó. 

Dao động mạnh có thể làm hỏng trục hoặc các tiết máy lắp trên nó. Nếu tần số dao 
động của tải trọng tác dụng lên trục bằng hoặc gần bằng tần số dao động riêng của trục 
hoặc của hệ thống trục thì biên độ dao động của trục và các tiết lắp máy trên trục sẽ tăng 
lên, dẫn đến hiện tượng cộng hưởng. 

Trục có thể bị dao động ngang, dao động dọc và dao động xoắn. Trong thực tế 
thường chú ý đến dao động ngang và dao động xoắn vì tần số riêng của dao động ngang và 
dao động xoắn tương đối thấp. 

Đối với phần lớn các trục quay nhanh, lực kích thích chủ yếu là lực sinh ra do thiếu 
cân bằng của các tiết máy quay. Khi tần số tác dụng của lực này bằng hoặc là bội số của 
tần số riêng của dao động ngang của trục thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Vận tốc của 
trục khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng gọi là vận tốc tới hạn. Để tránh hiện tượng cộng 
hưởng, thường cho trục làm việc thấp hơn hoặc cao hơn vận tốc tới hạn. 

 Tính toán dao động của trục là vấn đề 
khá phức tạp. Dưới đây chỉ trình bày một 
trường hợp tính toán đơn giản về dao động 
ngang của trục do lực ly tâm gây nên. 

Flt

 Giả sử có một trục, trên đó lắp đĩa có 
khối lượng m, đặt ở khoảng cách giữa hai ổ trục 
và lệch tâm với trục một khoảng bằng e. Dưới 
tác dụng của lực ly tâm Flt , trục bị võng đi một 
khoảng y (h.3.1.4), ta có: 

Flt = mω2 (y + e)     (3.1.11) 
 Coi trục như một dầm đặt trên hai gối tự 
do: 

y = Flt . l
3/(48EJ)     (3.1.12) 

Trong đó:l- khoảng cách giữa hai gối; Hình 3.1.4: Sơ đồ tính dao 
động ngang của trục J- mô men quán tính của tiết diện trục. Từ công 

thức (3.1.12) có thể viết: 
 
Flt = C . y                                                               (3.1.13) 

Với C = 48EJ/l3 - là lực gây nên độ võng bằng một đơn vị. 
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Do đó ta có:    m(y + e) . ω2 = C. y 

hoặc  y = 
1

m
C

e

2 −ω

                             (3.1.14) 

 Từ (3.1.14) ta thấy khi tăng vận tốc góc ω của trục, độ võng y tăng lên và khi ω = 

m
C

 thì y → ∞, nghĩa là ở vận tốc này trục sẽ bị phá hỏng. Vận tốc góc ω = 
m
C

 là vận 

tốc góc tới hạn của trục, ký hiệu là ωth : ωth = 
m
C

 

 Số vòng quay tới hạn của trục nth được xác định theo công thức: 

  nth = 
m
C30

2
60

th π
=ω

π
                            (3.1.15) 

 Gọi yt = G/C là độ võng tĩnh do trọng lượng G = mg gây nên (g = 9810 mm/s2 - gia 
tốc trọng trường), ta có thể viết: 
  C = G/yt = mg/yt 

 Thay vào công thức (3.1.15): 

nth = 
ll y

l950
y
g30

≈
π

 (vg/ph)                           (3.1.16) 

 Theo tính toán, khi ω = ωth thì y →∞, trục sẽ bị gẫy, nhưng thực ra do có những lực 
giảm dao động như lực ma sát trong, lực cản môi trường xung quanh... cho nên trục không 
bị hỏng ngay tức khắc. Vì vậy có thể tăng tốc độ rất nhanh cho vận tốc góc ω của trục vượt 
qua ωth và trục sẽ làm ổn định. Khi ω →∞ thì y → - e, trục không bị võng nữa. 

Có thể dùng các biện pháp sau đây để tránh cộng hưởng: 
 - Thay đổi kích thước trục 
 - Thay đổi vận tốc góc của trục 
 - Thay đổi mô men quán tính 
 - Lắp các thiết bị giảm chấn.  
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Bài 2: ổ lăn 

 
§1- Khái niệm chung 

1- Cấu tạo 
 ổ lăn là loại ổ mà tải trọng truyền từ trục đến các gối 
trục phải qua các con lăn. Nhờ có con lăn nên ma sát trong ổ là 
ma sát lăn. 
 ổ lăn (h.3.2.1) gồm vòng ngoài 1, vòng trong 2, con lăn 
3 và vòng cách 4. Vòng trong và vòng ngoài thường có rãnh để 
dẫn hướng cho con lăn và để giảm ứng suất. Vòng trong lắp với 
ngõng trục, vòng ngoài lắp với gối trục (vỏ máy, thân máy). 
Thường thì vòng trong quay cùng với trục, còn vòng ngoài thì 
đứng yên, nhưng cũng có khi vòng ngoài quay cùng với gối 
trục còn vòng trong đứng yên cùng với trục. 
             Con lăn có thể là bi hoặc đũa, lăn trên rãnh lăn. Vòng 
cách có tác dụng ngăn cách các con lăn không cho chúng tiếp 
xúc với nhau. 

 
Hình 3.2.1: ổ lăn 

     2- Phân loại 
 Theo hình dáng con lăn phân ra: ổ bi và ổ đũa. ổ kim là biến thể của ổ đũa trụ 
dài. 

 
Hình 3.2.2: Các loại ổ bi 

 
Hình 3.2.3: Các loại ổ đũa 

 
 Theo khả năng chịu tải trọng phân ra: 
 - ổ đỡ: chịu lực hướng tâm là chủ yếu (h.3.2.2a,b và h.3.2.3a,b,c,e) 
 - ổ chặn: chỉ chịu được lực dọc trục (h.3.2.e và h.3.2.3đ) 
 - ổ đỡ chặn: chịu được đồng thời cả lực hướng tâm và lực dọc trục (h.3.2.2c,d và 
h.3.2.3d); 
 - ổ  chặn đỡ: chịu lực dọc trục đồng thời chịu được một ít lực hướng tâm. 
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 Theo số dãy con lăn phân ra: ổ một dãy, hai 
dãy, bốn dãy. 

  Hình 3.2.4: ổ lăn đặc biệt 

 Theo cỡ đường kính ngoài và chiều rộng ổ 
lăn (với cùng đường kính trong) chia ra: ổ đặc biệt 
nhẹ, nhẹ, nhẹ rộng, trung bình, trung bình rộng, nặng. 
           Theo khả năng tự lựa của ổ: ổ tự lựa và ổ 
không tự lựa. ổ lăn tự lựa có mặt trong của vòng ngoài 
là mặt cầu, nhờ đó góc nghiêng của vòng trong và 
vòng ngoài có thể tới 2÷30. 
     ổ lăn đặc biệt: ổ đũa trụ đặt chéo nhau (h.3.2.4). 

     3- Ưu nhược điểm của ổ lăn 
So với ổ trượt, ổ lăn có các ưu điểm sau: 

 - Hệ số ma sát nhỏ, khoảng 0,0012÷0,0035 đối với ổ bi và 0,002÷0,006 đối với ổ 
đũa. 
 - Chăm sóc và bôi trơn đơn giản, tốn ít vật liệu bôi trơn. 
 - Kích thước chiều rộng ổ lăn nhỏ hơn chiều rộng ổ trượt có cùng đường kính ngõng 
trục. 
 - Mức độ tiêu chuẩn hoá và tính lắp lẫn cao, do đó thuận tiện cho việc sửa chữa và 
thay thế; giá thành chế tạo tương đối thấp khi chế tạo loạt lớn. 
 Tuy nhiên, ổ lăn có một số nhược điểm sau: 
 - Kích thước hướng kính lớn. 
 - Diện tích tiếp xúc nhỏ nên ứng suất tiếp xúc lớn. 
 - Khi làm việc với vận tốc cao có nhiều tiếng ồn; chịu va đập kém. 
 - Đôi khi không thuận tiện cho lắp ghép. 
 - Giá thành tương đối cao nếu sản xuất đơn chiếc. 

4- Các loại ổ lăn thường dùng 
 ổ bi đỡ một dãy (h.3.2.2a): chủ yếu là để chịu lực hướng tâm, nhưng cũng có thể 
chịu lực dọc trục bằng 70% lực hướng tâm không dùng đến (lực hướng tâm không dùng 
đến là hiệu giữa lực hướng tâm cho phép với lực hướng tâm thực tế). ổ bi đỡ một dãy có thể 
làm việc bình thường khi trục nghiêng một góc nghiêng nhỏ, không quá 15’ ÷ 20’. 
 ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy (h.3.2.2b): chủ yếu chịu tải trọng hướng tâm, nhưng có 
thể chịu thêm tải trọng dọc trục bằng 20% khả năng chịu lực hướng tâm không dùng đến. ổ 
có thể làm việc bình thường khi trục nghiêng một góc nghiêng tới 2÷30. 
 ổ đũa trụ ngắn đỡ một dãy (h.3.2.3a): chủ yếu để chịu lực hướng tâm. So với ổ bi 
đỡ một dãy cùng kích thước loại ổ này có khả năng chịu lực hướng tâm lớn hơn khoảng 
70%, đồng thời chịu va đập tốt hơn. Tuy nhiên một số kiểu ổ đũa trụ ngắn đỡ không chịu 
được lực dọc trục (h.3.2.3a) và cũng không cho phép nghiêng trục. 
 ổ đũa  đỡ lòng cầu hai dãy (h.3.2.3b): chủ yếu để chịu lực hướng tâm, khả năng 
chịu lực hướng tâm của loại này gấp hai lần so với ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy cùng kích thước 
và có thể chịu được lực dọc trục bằng 20% lực hướng tâm không dùng tới. 
 ổ kim (h.3.2.3c): là ổ mà con lăn là những đũa trụ nhỏ và dài - gọi là kim. Số kim 
nhiều gấp mấy lần so với số đũa trong các ổ đũa thông thường. ổ kim hay dùng ở những 
chỗ cần hạn chế kích thước hướng kính. 
  ổ đũa trụ xoắn đỡ (h.3.2.3e): là ổ mà con lăn là hình trụ rỗng, bằng băng thép 
mỏng cuốn lại (gọi là đũa trụ xoắn), ổ này không chịu được lực dọc trục. Nhờ đũa trụ xoắn 
có tính đàn hồi cao nên ổ chịu tải trọng va đập tốt, có thể làm việc bình thường khi trục 
nghiêng tới 30’. 
  ổ bi đỡ chặn một dãy (h.3.2.2c): chịu được cả lực hướng tâm và lực dọc trục. Khả 
năng chịu lực hướng tâm của ổ này lớn hơn ổ bi đỡ một dãy khoảng 30÷40%. Khả năng 
chịu lực dọc trục phụ thuộc vào góc tiếp xúc giữa bi với vòng ngoài - góc tiếp xúc càng lớn 
thì khả năng chịu lực càng lớn. 

 104



 ổ đũa côn đỡ chặn (h.3.2.3d): có thể chịu cả lực hướng tâm lẫn lực dọc trục lớn. ổ 
đũa côn đỡ chặn có thể chịu được lực hướng tâm bằng 170% so với ổ bi đỡ một dãy cùng 
kích thước. Loại này được dùng nhiều trong chế tạo máy vì tháo lắp đơn giản, điều chỉ khe 
hở và bù lượng mòn thuận tiện. 

5- Vật liệu ổ lăn 
 Vật liệu để chế tạo các vòng ổ và con lăn thường là thép vòng bi (thép crôm có hàm 
lượng các bon 1÷1,1%) như ШХ15СГ, ШХ15СГ, ШХ20СГ. Ngoài ra người ta còn dùng 
thép hợp kim ít các bon như 18 ХГТ, 20Х2Н4A v.v... thấm thanvà tôi. Khi nhiệt độ làm 
việc dưới 1000C đũa và vòng ổ có độ rắn 60 ÷ 64 HRC, bi và vòng ổ có độ rắn 62 ÷ 66 
HRC. 
 Với các ổ làm việc ở nhiệt độ cao (đến 5000C) ổ được làm bằng thép chịu nhiệt như 
8Х4В9Ф2-Ш, 8Х4M4В2Ф1-Ш.  

Với ổ làm việc trong môi trường ăn mòn thì dùng thép không gỉ như 95 Х18, 
11X18M. 
 Vòng cách của ổ làm bằng vật liệu giảm ma sát. Tuỳ theo vận tốc của ổ mà vật liệu 
của vòng cách có thể là thép ít các bon, tếch tôlít, hợp kim nhôm, đồng thau, đồng thanh và 
một số loại nhựa đặc biệt có pha sợi thuỷ tinh (xếp theo thứ tự vận tốc tăng dần).  

6- Ký hiệu ổ lăn 
 Theo TCVN 3776-83, ổ lăn được ký hiệu như sau: 
 - Hai số đầu tính từ bên phải sang chỉ đường kính trong của ổ. Với những ổ có 
đường kính trong từ 20 đến 495mm các số này bằng 1/5 đường kính trong. Với những ổ có 
đường kính trong từ 10 đến 20 mm thì ký hiệu như sau: d = 10 ký hiệu 00; d = 12 ký hiệu 
01; d = 15 ký hiệu 02; d = 17 ký hiệu 03. 
 - Chữ số thứ 3 từ phải sang chỉ cỡ ổ: 8, 9 - siêu nhẹ; 1, 7 - đặc biệt nhẹ; 2, 5 – siêu 
nhẹ; 3, 6 – cỡ trung; 4 – cỡ nặng. 
 - Chứ số thứ 4 từ phải sang chỉ loại ổ: 0- ổ bi đỡ một dãy; 1- ổ bi đỡ lòng cầu hai 
dãy; 2- ổ đũa trụ ngắn đỡ; 3- ổ đũa đỡ lòng cầu hai dãy; 4- ổ kim; 5- ổ đũa trụ xoắn; 6- ổ bi 
đỡ chặn; 7- ổ đũa côn; 8- ổ bi chặn; chặn - đỡ; 9 ổ đũa chặn, ổ đũa chặn - đỡ. 

7- Cấp chính xác ổ lăn 
 Độ chính xác ổ lăn được đặc trưng bởi độ chính xác của các kích thước (dung sai 
chế tạo) của các phần tử ổ và độ chính xác khi quay (độ đảo hướng kính, độ đảo dọc 
trục...). Theo TCVN 4175- 85 ổ lăn có 5 cấp chính xác, ký hiệu là 0, 6, 5, 4 và 2 theo thứ tự 
chính xác tăng dần. Trong các hộp giảm tốc, hộp tốc độ, trong các máy nông nghiệp, máy 
xây dựng, ô tô, máy kéo và các kết cấu thường dùng trong ngành cơ khí, thường dùng ổ lăn 
cấp chính xác bình thường (cấp chính xác 0). 
 ổ lăn có cấp chính xác cao hơn chỉ được dùng trong các trục có yêu cầu chính xác 
cao khi quay, như trục chính của máy cắt kim loại, trục trong các dụng cụ đo... 
 Số liệu dưới đây cho biết trị số lớn nhất của độ đảo hướng kính của vòng trong của 
ổ đường kính 50÷80 mm và giá thành tương đối của 5 cấp chính xác ổ lăn: 

Cấp chính xác              0 6 5 4 2 
 Độ đảo hướng kính µm 20 10 5 3 2,5 
 Giá thành tương đối    1 1,3 2 4 10 
 
§2- Cơ sở tính toán lựa chọn ổ lăn 

1- Sự phân bố lực trên các con lăn 
 Lực hướng tâm Fr từ trục truyền tới vòng trong và phân bố không đều trên các con 
lăn. Dưới tác dụng của Fr chỉ có các con lăn nằm trong miền chịu tải choán cung không quá 
1800 mới chịu lực. Con lăn chịu lực lớn nhất nằm trong mặt phẳng tác dụng của lực Ft. 
 Bài toán về phân bố lực giữa các con lăn là bài toán siêu tĩnh. Để đơn giản, giả thiết 
rằng các con lăn bố trí đối xứng với mặt phẳng tác dụng của lực Fr . Theo điều kiện cân 
bằng của lực (h.3.2.5) ta có:  

Fr = F0 + 2F1cosγ + 2F2cos2γ + … + 2Fncosnγ                                    (3.2.1) 
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trong đó:   n≤
4
z

, với z là số con lăn; 

                 Fi – lực tác dụng lên con lăn thứ i (i=1ữn). 
Giả thiết dưới tác dụng của lực Fr các vòng ổ không bị 

uốn và không có khe hở hướng tâm. Do tác dụng của lực Fr 
vòng ổ và con lăn bị biến dạng chỗ tiếp xúc, vòng trong của 
ổ di chuyển theo phương của lực Fr một lượng δ0. Biến dạng 
của con lăn chịu lực Fmax là δ0 và biến dạng của con lăn chịu 
lực Fi (biến dạng theo phương Fi ) là δi (i=1ữn ). Gần đúng 

có thể viết: δi = δ0cosiγ với 
z

2πγ = . 

 Theo lý thuyết biến dạng tiếp xúc, quan hệ giữa biến 
      dạng và lực gây nên biến dạng: 

B

A 

Fr 

      δi = C.Fj
i

H.3.2.5: Sự phân bố lực 
trên các con lăn trong ổ 

trong đó: C- hệ số phụ thuộc bán kính cong ở điểm tiếp xúc và mô đun đàn hồi;  
j- số mũ; j = 2/3 đối với ổ bi và j = 1 đối với ổ đũa. 

 Như vậy đối với ổ bi ta có: 
  F0 = (δ0/C)3/2

  Fi = (δi/C)3/2 = (δ0/C)3/2.cos3/2iγ = F0cos3/2iγ                          (3.2.2) 
 Thay Fi theo (3.2.2) vào (3.2.1) được: 

  Fi = F0(1 + 2 iγ) ∑
=

n

1i

2/5cos

 Do đó tải trọng tác dụng lên viên bi chịu lực lớn nhất là: 

  z

F.k

icos21

F
F r

n

1i

2/5

r
0 =

+
=

∑
=

γ
     (3.2.3) 

 với:       

∑
=

+
=

n

1i

2/5 icos21

z
k

γ
 

 Với các ổ bi có z = 10-20 thì k = 4,38; 4,37; 4,36, do dó lấy trung bình là 4,37 nên 

z

F37,4
F r

0 = . Kể đến ảnh hưởng của khe hở hướng tâm và sai số chế tạo, khi này số con lăn 

chịu lực ít hơn, do đó lấy k = 5 và: 

z

F5
F r

0 =                                                               (3.2.4) 

Tương tự, đối với ổ đũa đỡ:    

z

F6,4
F r

0 =                                                               (3.2.5) 

Các loại ổ khác cũng tính toán tương tự. 
Trong ổ bi chặn, lực tác dụng lên mỗi viên bi: 

  
z8,0

F
F a

0 =                                                                (3.2.6) 

trong đó Fa - lực dọc trục tác dụng lên ổ; z - số bi và 0,8 là hệ số xét đến sự phân bố lực 
không đều giữa các bi (do chế tạo không chính xác). 

2- ứng suất tiếp xúc trong ổ lăn 
 ứng suất tiếp xúc sinh ra giữa con lăn với vòng trong và vòng ngoài ổ. 
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 Dưới tác dụng của các lực Fi khác nhau, tại những chỗ tiếp xúc giữa con lăn với 
vòng trong và vòng ngoài, ứng suất tiếp xúc tính theo công thức Héc sẽ khác nhau. Trường 
hợp ổ bi, tại điểm A và điểm B (h.3.2.5) cùng chịu lực lớn nhất Fo, khi này ứng suất tiếp 
xúc là: 

 σH = 0,388 3
2

2
oEF

ρ
, víi ρ = 

21

21

ρ±ρ
ρρ

 bán kính cong tương đương. 

 Vì ρA lấy dấu + (tiếp xúc ngoài) và ρB lấy dấu - (tiếp xúc trong) nên ρA < ρB, do đó 
σHA > σHB. Như vậy ứng suất tiếp xúc có trị số lớn nhất tại điểm A trên vòng trong và nằm 
trên phương tác dụng của lực Fr . 
 Trường hợp ổ đũa cũng tính tương tự ( theo công thức Héc khi tiếp xúc đường). 
 Các công thức xác định ứng suất tiếp xúc cho mỗi loại ổ được trình bầy trong các 
sách về ổ lăn. Ta không chú ý đến các công thức này vì tính toán chọn ổ lăn không dựa vào 
ứng suất mà căn cứ vào tải trọng tác dụng lên ổ. 
 Khi ổ lăn làm việc, mỗi điểm trên bề mặt các vòng và con lăn sẽ đi vào vùng tiếp 
xúc, chịu tải tăng dần rồi thoát tải khi đi ra khỏi vùng tiếp xúc. Do  đó ứng suất tiếp xúc 
thay đổi theo chu kỳ mạch động gián đoạn; tần số thay đổi của nó phụ thuộc vào vòng nào 
quay. Khi vòng trong quay, cứ sau mỗi vòng quay, mỗi điểm trên vòng trong sẽ chịu ứng 
suất tiếp xúc lớn nhất một lần. Còn khi vòng ngoài quay, vòng trong cố định, thì điểm chịu 
ứng suất tiếp xúc lớn nhất (điểm A) không di chuyển, vì vậy cứ mỗi lần con lăn vào tiếp 
xúc với điểm đó, vòng trong lại chịu ứng suất tiếp xúc lớn nhất một lần. 
 Như vậy, khi vòng ngoài quay, số chu kỳ chịu tải của điểm nguy hiểm sẽ tăng lên 
rất nhiều và làm cho ổ lăn  chóng hỏng vì mỏi hơn. Vì vậy, khi xác định khả năng tải của ổ 
lăn, phải kể đến ảnh hưởng của vòng nào quay. 

3- Động học và động lực học ổ lăn 
a- Động học ổ lăn 
+ Chuyển động của con lăn và vòng cách: 

 Trên hình 3.2.6 là hoạ đồ vận tốc khi vòng trong của ổ quay. Vận tốc vòng trong v1 
và vận tốc tâm viên bi vo bằng: 

2

D
v 1

1

ω
= ;  

2

v
v 1

0 =  

 Vận tốc góc của viên bi đối với trục quay của nó: 

ωb = 
b

1

b

01

d2

D

d

)vv(2 ω
=

−
                                                                   (3.2.7) 

 Vận tốc góc của viên bi đối với đường tâm của trục bằng vận tốc góc của vòng 
cách: 

ωc = )dD(2
D

D
v2

b1

1

b

o

+
ω

=  ≈ 0,5 ω                                      (3.2.8) 

 Như vậy vòng cách quay cùng chiều với 
trục và có vận tốc góc xấp xỉ bằng một nửa vận tốc 
góc của trục. 

db 

 Từ công thức (3.2.8) ta thấy, vận tốc góc 
của vòng cách phụ thuộc vào kích thước của viên 
bi. Do đó nếu các viên bi không đều nhau do chế 
tạo kém chính xác, thì những viên bi có đường 
kính lớn sẽ chuyển động chậm hơn những viên có 
đường kính nhỏ, làm xuất hiện áp lực và lực ma sát 
tương đối giữa vòng cách và các viên bi, làm tăng 
độ mòn của các viên bi và vòng cách và có thể dẫn 

Db 

 

  Hình 3.2.6: Động học ổ lăn
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đến vỡ vòng cách. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc chế tạo chính xác các chi tiết 
của ổ lăn. 

Trong ổ bi, bi tiếp xúc với các vòng ổ theo một cung nào đó, như trên h.3.2.6, bi tiếp 
xúc với vòng ngoài tại a và b. Vận tốc của các điểm a và b khi bi lăn là khác nhau; nếu cho 
rằng tại b không trượt thì trượt sẽ xẩy ra ở a và như vậy thì trong ổ bi ngoài ma sát lăn còn 
có ma sát trượt. Trong khi đó, ở ổ đũa trụ, do các điểm tiếp xúc cùng cách đều đường tâm 
con lăn nên chỉ có ma sát lăn, do đó ma sát và mòn trong ổ đũa nhỏ hơn so với ổ bi. 

b- Động lực học ổ lăn 
 Khi ổ lăn quay, mỗi con lăn bị ép vào vòng ngoài bởi lực li tâm (h.3.2.7). Lực ly 
tâm được xác định theo công thức: 

Flt = 
2

Dm b
2
cω

                                                               

(3.2.9) 
với m - khối lượng của bi hoặc đũa. 

 Lực ly tâm làm giảm ứng suất 
cho điểm nguy hiểm trên vòng trong, nên  
có thể coi nó không ảnh hưởng đến khả 
năng làm việc của ổ lăn. Tuy nhiên khi 
số vòng quay n tăng lên, ảnh hưởng của 
lực ly tâm tăng lên, đặc biệt là nó dễ làm 
kẹt bi và tăng mòn vòng cách đối với các 
ổ chặn quay nhanh. 
Ngoài lực ly tâm, đối với ổ chặn, bi còn 
chịu tác dụng của mô men con quay (do    Hình 3.2.7: Động lực học ổ lăn

        phương trục quay của bi thay đổi trong  
        không gian, hình 3.2.7). 

  cbq IM ωω=                                                                                       (3.2.10) 

trong đó:  I- mô men quán tính của bi đối với trục của nó; 
 bω , cω - vận tốc góc của bi và của vòng cách. 

Dưới tác dụng của mô men con quay, bi có thể bị quay theo phương vuông góc với 
phương lăn (phương của rãnh lăn). Bi bị quay do Mq sẽ làm tăng mất mát công suất và mòn. 

Trong ổ đỡ chặn mô men con quay có trị số: 
αωω sinIM cbq =                                                                               (3.2.11) 

trong đó α - góc tiếp xúc (hình 3.2.2c). 
Trong ổ đỡ, phương của trục quay của bi hoặc đũa không thay đổi, do đó không có 

tác dụng của mô men con quay. 
Như vậy, các nhân tố động lực học có ảnh hưởng xấu đối với ổ đỡ chặn và ổ chặn. 

Do vậy số vòng quay tới hạn của ổ chặn nhỏ hơn ổ đỡ chặn và ổ đỡ. 
4- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 

a-  Các dạng hỏng 
  - Tróc vì mỏi bề mặt làm việc: do ứng suất tiếp xúc thay đổi khi quay. Khi số chu 
kỳ thay đổi ứng suất đạt tới trị số đủ lớn, trên bề mặt tiếp xúc (của rãnh lăn hoặc con lăn) 
sinh ra những vết nứt rồi phát triển thành tróc. Tróc thường bắt đầu trên rãnh lăn của vòng 
chịu ứng suất lớn nhất - phần lớn là vòng trong, riêng ổ lòng cầu là vòng ngoài. Trên con 
lăn, tróc xẩy ra tại những chỗ vật liệu có cơ tính thấp nhất. 
 Tróc là dạng hỏng chủ yếu trong các ổ  làm việc với vận tốc cao, tải trọng lớn, che 
kín và bôi trơn tốt. 
 - Biến dạng dư bề mặt làm việc: do chịu tải trọng va đập hoặc tải trọng tĩnh quá lớn 
khi ổ không quay hoặc quay rất chậm (n nhỏ hơn 1 vòng/phút). 
 - Mòn vòng ổ và con lăn: xẩy ra với các ổ làm việc ở những nơi bụi bẩn, bôi trơn 
không tốt. 
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 - Vỡ vòng cách: do lực ly tâm và tác dụng của con lăn gây nên; hay xẩy ra đối với 
các ổ quay nhanh. 
 - Vỡ vòng ổ và con lăn: xẩy ra khi ổ bi quá tải do va đập, chấn động hoặc do lắp 
ghép không chính xác (làm cho vòng bị lệch, con lăn bị kẹt). Nếu sử dụng đúng kỹ thuật, 
dạng hỏng này không xảy ra. 

b-  Chỉ tiêu tính toán 
 Hiện nay tính toán ổ lăn dựa theo hai chỉ tiêu: 
 - Các ổ làm việc với vận tốc thấp (n < lv/ph) hoặc đứng yên được tính theo khả năng 
tải tĩnh để tránh biến dạng dư bề mặt làm việc. 

- Các ổ làm việc với vận tốc cao hoặc tương đối cao (n ≥ 10v/ph) được tính theo độ 
bền lâu hay còn gọi là tính theo khả năng tải động, để tránh tróc vì mỏi. 
 Các ổ làm việc với số vòng quay 1<n<10 v/ph thì lấy n=10 v/ph và tính ổ theo khả 
năng tải động. 
 Các ổ làm việc với vận tốc cao, cần kiểm tra số vòng quay của ổ theo điều kiện n ≤ 
ngh ; ngh - số vòng quay giới hạn của ổ (cho trong sổ tay). 

5- Khả năng tải của ổ lăn 
a-  Khả năng tải động của ổ lăn 

 Dưới tác dụng của ứng suất tiếp xúc thay đổi, ổ bị hỏng chủ yếu do mỏi bề mặt tiếp 
xúc. Cơ sở để xuất phát tính ổ lăn theo độ bền lâu là phương trình đường cong mỏi tiếp xúc: 
  σ  N = const mH

H

với:  N - số chu kỳ ứng suất; mH - số mũ. 
 Nếu thay số chu kỳ chịu tải N bằng tuổi thọ L tính bằng triệu vòng quay, phương 
trình trên  trở thành: 

σ  L = const                                                                    (3.2.12) mH
H

hoặc nếu thay ứng suất tiếp xúc bằng tải trọng Q, thì (3.2.12) trở thành: 
  QmL = const                                                    (3.2.13) 
 Trên cơ sở thực nghiệm có thể xác định tải trọng không đổi ứng với tuổi thọ L = 1 
triệu vòng quay. Tải trọng đó gọi là khả năng tải động C của ổ lăn: 
  QmL = Cm

hoặc             C = QLl/m                                               (3.2.14) 
trong đó:  Q - tải trọng quy ước (xác định ở phần sau); 

  m = 3 với ổ bi và m = 10/3 với ổ đũa. 
 Vậy khả năng tải động là tải trọng tĩnh do ổ tiếp nhận mà không ít hơn 90% số ổ 
cùng loại lấy làm thí nghiệm, chưa xuất hiện dấu hiệu tróc vì mỏi. Trị số của khả năng tải 
động C tra bảng theo loại ổ và kích thước ổ. 
 Như vậy, khả năng tải động C của ổ lăn được xác định với tuổi thọ 90%, nghĩa là 
90% số ổ lăn chọn theo trị số C ở bảng sẽ có tuổi thọ đạt yêu cầu, còn 10% số ổ có thể bị 
hỏng trước thời hạn dự định. 

b- Khả năng tải tĩnh của ổ lăn 
 Từ công thức (3.2.14) ta thấy, tải trọng Q có thể tăng lên vô hạn nếu giảm tuổi thọ L 
của ổ xuống rất thấp. Trên thực tế thì tải trọng Q bị giới hạn bởi khả năng tải tĩnh của ổ. 
 Khả năng tải tĩnh Co của ổ là tải trọng tĩnh gây nên biến dạng dư tổng cộng của con 
lăn và đường lăn bằng 0,0001 đường kính con lăn tại vùng tiếp xúc chịu tải lớn nhất. Lúc 
này ứng suất tiếp xúc sinh ra tại đây vào khoảng 3000 MPa đối với ổ bi và 5000 MPa với ổ 
đũa. 
 Trị số của khả năng tải tĩnh Co được tra bảng theo loại ổ và kích thước ổ. 
 Khả năng tải tĩnh được dùng để chọn ổ lăn làm việc với tần số quay thấp (n < lv/ph), 
đồng thời còn để kiểm nghiệm ổ lăn đã được chọn theo khả năng tải động. 
 
§3-  Tính toán ổ lăn 

1- Tính ổ lăn theo khả năng tải động 
 Khả năng tải động tính toán của ổ lăn Cd được xác định theo công thức: 
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b
m/1

d CQLC ≤=                                                               (3.2.15) 
trong đó: Q - tải trọng làm việc quy ước (kN);  

L - tuổi thọ cần thiết (triệu vòng);  
m = 3 với ổ bi và m = 10/3 với ổ đũa. 

Trường hợp tuổi thọ tính bằng giờ, ký hiệu Lh , thì: 
L = 60 . 10- 6 nLh                                                  (3.2.16) 

Như vậy, muốn xác định khả năng tải động tính toán cần xác định Q. Tuỳ theo loại 
ổ, tải trọng quy ước được tính theo các công thức sau: 
 + Với ổ bi đỡ, ổ bi đỡ chặn và ổ đũa côn: 

Q = (XVFr + YFa) KdKt                                                   (3.2.17) 
 + Với ổ chặn đỡ:  

Q = (XFr + YFa) KdKt                                                              (3.2.18) 
 + Với ổ chặn: 

Q = FaKdKt                                                    (3.2.19) 
 + Với ổ đũa trụ ngắn đỡ: 

Q = VFrKdKt                                                               (3.2.20) 
Trong các công thức trên: 
 V - hệ số ảnh hưởng của vòng nào khi quay, khi vòng trong quay V = 1; khi vòng 
ngoài quay V = 1,2. 
 Kd - hệ số xét đến ảnh hưởng của đặc tính tải trọng (tra bảng); 
 Kt - hệ số xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ (tra bảng); 
 X, Y - hệ số tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục (tra bảng); 
 Fr - lực hướng tâm tác dụng lên ổ, kN; 
 Fa - lực dọc trục, tuỳ thuộc loại ổ, kN. 

a-  Xác định lực dọc trục Fa 

 Đối với ổ bi đỡ, ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy và ổ đũa đỡ lòng cầu hai dãy, Fa là tổng lực 
dọc trục ngoài (lực ăn khớp của các bộ truyền) tác dụng lên trục và truyền đến ổ. 

 Đối với ổ đỡ chặn và ổ chặn đỡ do 
tồn tại góc tiếp xúc α, khi Fr tác dụng sẽ 
sinh ra lực dọc trục phụ Fs (hình 3.2.8) tính 
theo các công thức sau: 

Với ổ đũa côn:    
  Fs = 0,83 eFr                    (3.2.21) 
trong đó: e - hệ số,   e  = 1,5 tgα 
 Với ổ bi đỡ chặn:   

Fs = eFr                               (3.2.22) 
với e - hệ số,  phụ thuộc góc tiếp xúc. 

α (tra bảng); Riêng ổ bi đỡ và đỡ chặn 
có α = 12o thì e phụ thuộc vào tỉ số iFa/C0 
với:  

Hình 3. 2.8: Sơ đồ xác định 
lực dọc trục tác dụng lên ổ 

Fa- tải trọng dọc trục tác dụng lên ổ; 
Co - khả năng tải tĩnh của ổ, tra bảng tuỳ thuộc loại ổ sơ bộ chọn. 

 Lực dọc trục Fs trên một ổ sẽ tác dụng lên trục và qua trục tác dụng lên ổ kia. Vì 
vậy, với ổ đỡ chặn, lực dọc trục Fa được tính như sau: 
 Gọi ∑Fzj là tổng lực dọc trục tác động vào ổ đang xét j, bao gồm tổng lực dọc trục 
ngoài Fat và lực dọc trục phụ Fsk từ ổ kia (h.3.2.8), ta có: 
  ∑Fzj = Fsk ± Fat

 Dấu + khi Fat cùng chiều với Fsk và ngược lại (hoặc: lực dọc trục, kể cả lực dọc trục 
phụ, tác dụng lên ổ mang dấu + nếu làm giảm khe hở cho ổ và ngược lại). 
 Nếu Fsj của ổ đang tính j thoả mãn điều kiện Fsj ≥ ∑ Fzj thì đối với ổ đang tính Faj = 
Fsj ; ngược lại nếu Fsj < ∑ Fzj thì  Faj = ∑ Fzj ; Tức là Faj = Max(Fsj , ∑Fzj). 
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 Chú ý: với ổ loại 36000 (α = 12o), vì e phụ thuộc lực dọc trục tác dụng lên ổ Fạ 
nhưng Fa lại chưa biết (đang cần tính); vì vậy, tiến hành tính như sau: 
 + Tính sơ bộ e theo công thức: 

e = 0,574 

215,0

o

r

C
F

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
                                                                         (3.2.23) 

nếu e < 0,3 thì lấy e = 0,3; 
 + Dùng e vừa xác định để tính các lực Faj cho ổ thứ j; 
 + Dùng Faj để tính i.Faj / C0 rồi tra e chính xác theo bảng; với i là số dãy con lăn. 

b- Xác định các hệ số X, Y 
 Các hệ số X, Y được tra bảng theo tỉ số Fa/(V.Fr) và e.  

c- Chú ý 
 Với sơ đồ dùng gối kép (hình 3.2.9a,b):  
 - ổ tuỳ động (ổ bi đỡ; ổ đũa trụ ngắn đỡ kiểu 2000 …) chỉ chịu lực hướng tâm (lực 
dọc trục tác dụng lên ổ bằng 0). 
 - ổ của gối kép (gối cố định) gồm 2 ổ bi đỡ chặn (h.3.2.9b) hoặc 2 ổ đũa côn 
(h.3.2.9.a); chúng có thể bố trí theo sơ đồ thuận (còn gọi là sơ đồ chữ O) (h.3.2.9a) hoặc sơ 
đồ ngược (còn gọi là sơ đồ chữ X) (h.3.2.9b).  
 - Việc tính ổ kép theo khả năng tải động hoặc tải tĩnh được tiến hành như đối với ổ 
2 dãy. Khi tính toán cần chú ý: 

+ Tải trọng dọc trục tác dụng lên ổ chỉ có tải trọng ngoài (bỏ qua lực dọc trục phụ). 
 + Khả năng tải động trong bảng của ổ kép được tra trong các bảng trong các sổ tay 
vòng bi, hoặc xác định như sau: 
 

      
Hình 3.2.9a: Kết cấu ổ kép theo sơ đồ thuận 

       
Hình 3.2.9b: Kết cấu ổ kép theo sơ đồ ngược 

 

 111



 Với ổ bi:                                                                  (3.2.24) 1b1b
10/7

b C6,1C2C ≈=
 Với ổ dũa:                                                                 (3.2.25) 1b1b

9/7
b C7,1C2C ≈=

trong đó Cb1- khả năng tải động của ổ một dãy cùng loại. 
 - Khả năng tải tĩnh trong bảng của ổ kép được tra trong các bảng trong các sổ tay 
vòng bi, hoặc xác định như sau: 
  C0 = 2C01                                                                                            (3.2.26) 
trong đó C01 – khả năng tải tĩnh của ổ một dãy cùng loại. 

c- Trường hợp ổ lăn chịu tải thay đổi 
 Khi này tải trọng quy ước Q được thay bằng tải trọng tương đương QE: 

QE = m

i

i
m
i

L
LQ

∑
∑

                                                                              (3.2.27) 

trong đó: m = 3 với ổ bi, m = 10/3 với ổ đũa; 
Qi - tải trọng quy ước khi chịu tải trọng tĩnh ở chế độ thứ i, tính theo công thức 

(3.2.17) đến (3.2.20) tuỳ thuộc loại ổ;  
Li - số triệu vòng quay ở chế độ thứ i; nếu tuổi thọ tính bằng giờ Lhi thì: 

Li = 60. 10-6 nLhi                                                  (3.2.28) 
2- Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh 

 Với các ổ lăn không quay hoặc quay với số vòng quay rất nhỏ (n < l v/ph), như ổ 
chặn của cần trục, móc treo, kích, thiết bị ép v.v.., ổ lăn được chọn theo khả năng tải tĩnh để 
tránh biến dạng dư quá trị số cho phép theo điều kiện: 

Qt ≤ Co                                                                            (3.2.29) 
trong đó: Co - khả năng tải tĩnh, kN - tra bảng trong sổ tay. 
     Qt - tải trọng quy ước, xác định như sau: 
 + Với ổ đỡ và đỡ chặn:   

Qt = XoFr + YoFa                                                              (3.2.30) 
nhưng nếu Qt < Fr thì Qt = Fr . 
 + Với ổ chặn và chặn đỡ: 

Qt = Fa + 2,3 Frtgα                                                                               (3.2.31) 
nhưng khi α = 90o thì Qt = Fa .  
Trong đó:  Xo , Yo - hệ số tải trọng hướng tâm và dọc trục tĩnh (tra bảng); 

Fa – lực dọc trục (xác định như phần trên). 
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Bài 3: ổ trượt 

 
§1-  Khái niệm chung 

1- Định nghĩa 
 ổ trượt là loại ổ mà ma sát sinh ra trong ổ là ma sát trượt. 

2- Phân loại 
 - Theo hình dáng bề mặt ngõng trục phân ra ổ trượt có ngõng hình trụ (h.3.3.1a), 
hình côn (h.3.3.1c), hình cầu (h.3.3.1d). ổ trượt có ngõng trục hình côn thường dùng khi 
cần điều chỉnh khe hở của ổ khi mòn. 
 - Theo khả năng chịu lực phân ra ổ trượt đỡ, ổ trượt chặn và đỡ chặn. ổ trượt đỡ chỉ 
chịu lực hướng tâm, ổ trượt chặn chỉ chịu lực dọc trục, còn ổ trượt đỡ chặn chịu được cả lực 
hướng tâm và lực dọc trục. 

- Theo cấu tạo phân ra ổ trượt nguyên, ổ trượt ghép. 
- Theo phương pháp bôi trơn phân ra ổ trượt bôi trơn thuỷ tĩnh, bôi trơn thuỷ động. 

     3- Ưu nhược điểm và phạm 
vi sử dụng 

Hình 3.3.1: Các loại ổ trượt

   Ưu điểm: 
 - Khi vận tốc lớn thì làm 
việc có tuổi thọ và độ tin cậy 
cao hơn ổ lăn. 
 - Chịu được tải va đập và 
chấn động nhờ khả năng giảm 
chấn của màng  dầu bôi trơn.  
 - Kích thước hướng kính 
tương đối nhỏ. 

- Làm việc êm. 
 

Nhược điểm: 
- Yêu cầu chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên, chi phí về dầu bôi trơn lớn. 

 - Tổn thất về ma sát lớn khi mở máy, dừng máy và khi bôi trơn không tốt. 
 - Kích thước dọc trục tương đối lớn. 
 - Dùng vật liệu giảm ma sát đắt tiền. 

Phạm vi sử dụng: 
 Hiện nay trong ngành chế tạo máy ổ trượt ít dùng hơn so với ổ lăn. Tuy nhiên trong 
một số trường hợp dưới đây, dùng ổ trượt có nhiều ưu việt hơn: 
 - Khi trục quay với vận tốc rất cao, nếu dùng ổ lăn tuổi thọ của ổ sẽ thấp. 
 -Trong các máy chính xác, khi yêu cầu phương của trục rất chính xác, dùng ổ trượt 
sẽ tốt hơn do nó ít chi tiết nên dễ chế tạo chính xác cao và có thể điều chỉnh được khe hở. 
 -Khi ngõng trục có đường kính khá lớn, không có ổ lăn tiêu chuẩn thì dùng ổ trượt 
sẽ hạ được giá thành. 
 -Khi ổ cần làm việc trong các môi trường đặc biệt (axit, kiềm v.v...), dùng ổ trượt 
làm bằng các vật liệu đặc biệt. 
 -Trong các cơ cấu vận tốc thấp, không quan trọng, dùng ổ trượt rẻ tiền. 
 -Khi cần phải dùng ổ ghép để dễ tháo lắp (như ở trục khuỷu). 
 
§2- Ma sát và bôi trơn ổ trượt 

1- Các dạng ma sát trong ổ trượt 
 Tuỳ theo điều kiện bôi trơn giữa hai bề mặt tiếp xúc, có thể có các dạng ma sát: ướt, 
nửa ướt, nửa khô và khô. 
 Ma sát ướt: là ma sát sinh ra khi bề mặt ngõng trục và lót ổ được ngăn cách bởi lớp 
dầu bôi trơn, có chiều dày lớn hơn tổng chiều cao các nhấp nhô bề mặt (h.3.3.2).  
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 h > Rz1 + Rz2          (3.3.1) 
 Nhờ có lớp dầu ngăn cách, ngõng 
trục và lót ổ không trực tiếp tiếp xúc với 
nhau nên chúng không bị mòn. Hệ số ma 
sát ướt khoảng 0,001÷0,008. 
 Ma sát nửa ướt: Khi điều kiện 
(3.3.1) không được thoả mãn, nghĩa là 
lớp bôi trơn không đủ ngập hết các nhấp 
nhô bề mặt, thì có ma sát nửa ướt.    

Hệ số ma sát nửa ướt không 
những phụthuộc vào chất lượng dầu bôi 
trơn  mà còn phụ thuộc vào vật liệu bề 

mặt ngõng trục và lót ổ. Trị số của nó từ 0,01÷0,1. 

Hình 3.3.2: Điều kiện bôi trơn ma sát ướt

 Ma sát khô và nửa khô: Ma sát khô là ma sát sinh ra trên hai bề mặt sạch lý tưởng 
khi chúng trượt trên nhau. Hệ số ma sát khô bằng 0,4÷1. 
 Trong thực tế không có bề mặt sạch lý tưởng, vì trên các bề mặt làm việc bao giờ 
cũng có các màng mỏng khí, hơi ẩm hoặc mỡ, hấp phụ từ môi trường xung quanh. Ma sát 
trên các bề mặt có màng hấp phụ khi chúng trực tiếp tiếp xúc với nhau, gọi là ma sát nửa 
khô. Hệ số ma sát nửa khô vào khoảng 0,1÷0,3. 
 Khi làm việc với ma sát nửa khô, các bề mặt làm việc bị mòn nhanh, do đó trong 
ngành chế tạo máy – cũng như trong ổ trượt chỉ cho phép làm việc với ma sát ướt hoặc đôi 
khi nửa ướt. 

2- Các phương pháp bôi trơn ma sát ướt 
 Để thực hiện bôi trơn ma sát ướt, có thể dùng các phương pháp sau: 
 Bôi trơn thuỷ tĩnh: Bơm dầu vào ổ với áp suất cao đủ để có thể nâng ngõng trục lên, 
tạo chế độ bôi trơn ma sát ướt. Phương pháp này định tâm trục chính xác, làm việc ổn định 
nhưng đòi hỏi phải có thiết bị thuỷ lực cồng kềnh, tốn kém. 
 Bôi trơn thuỷ động: Tạo những quan hệ thích hợp giữa kết cấu ổ, chất bôi trơn và 
tốc độ quay của trục để khi trục quay, dầu sẽ cuốn vào khe hở, bị nén và sinh ra áp suất để 
nâng ngõng trục lên. Phương pháp này đơn giản nhưng định tâm trục không chính xác (so 
với bôi trơn thuỷ tĩnh) và chỉ thực hiện được với những ổ có số vòng quay nhất định; mặt 
khác khi mở và đóng máy không đảm bảo  bôi trơn ma sát ướt. 
 
§3. Cơ sở tính toán ổ trượt 

1- Nguyên lý bôi trơn thuỷ động 
 Xét hai tấm phẳng A và B 
ngâm trong dầu và chịu một lực F 
(h.3.3.3). Tấm A chuyển động với 
vận tốc v so với tấm B. Nếu v nhỏ 
(h.3.3.3a) thì tấm A sẽ ép dầu ra khỏi 
tấm B và hai tấm trực tiếp tiếp xúc 
nhau; chế độ ma sát lúc này là ma sát 
nửa ướt. 

Hình 3.3.3: Sơ đồ nguyên lý bôi trơn thuỷ động           Khi vận tốc v tăng lên đủ lớn  
(h.3.3.3b), tấm A sẽ được nâng lên  

trong dầu tạo nên khe hở hình chêm. Nhờ có độ nhớt, các lớp dầu sẽ liên tục chuyển động 
cùng tấm A, bị       dồn vào phần hẹp của khe hở, bị nén lại và do đó tạo nên áp suất dư, cân     
bằng với tải trọng F. Lúc này chuyển động được thực hiện trong chế độ bôi trơn ma sát ướt 
và áp suất thuỷ động hình thành trong khe hở hình chêm được xác định theo phương trình 
R©yn«n: 

3
m

h

hh
v6

dx

dp −
= µ                                                                                (3.3.2) 
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trong đó:   h, hm - trị số khoảng hở tại tiết diện có áp suất p và pmax; 
µ - độ nhớt động lực của dầu. 

 Đồ thị biến thiên của áp suất thuỷ động (áp suất dư) trong lớp dầu được biểu diễn 
trên hình (h.3.3.3b). 
 Như vậy, điều kiện để hình thành chế độ bôi trơn ma sát ướt bằng phương pháp bôi 
trơn thuỷ động là: 
 - Giữa hai mặt trượt phải có khe hở hình chêm. 
 - Dầu phải có độ nhớt nhất định và phải liên tục chảy vào khe hở hình chêm; 
 - Vận tốc tương đối giữa hai mặt trượt phải có chiều thích hợp và có trị số đủ lớn để 
đảm bảo áp suất sinh ra thắng được tải trọng ngoài. 

    2- Khả năng tải của ổ trượt đỡ bôi trơn thuỷ động 
  Khả năng tải của ổ trượt đỡ bôi trơn thuỷ động 
được xác định trên cơ sở phương trình Râynôn (3.3.2). Sơ 
đồ tính toán trên hình (h.3.3.4). 
 Giả sử ngõng trục chịu tải trọng Fr, khi chưa quay 
ngõng trục trực tiếp tiếp xúc với lót ổ. Vì đường kính 
ngõng trục nhỏ hơn đường kính lót ổ nên giữa ngõng trục 
và lót ổ có khe hở và tâm của ngõng trục và lót ổ lệch 
nhau. Khi  quay, ngõng trục cuốn dầu vào khoảng hẹp 
dần giữa ngõng trục và lót ổ làm dầu bị ép và có áp suất 
lớn. Khi trục quay với vận tốc đủ lớn, ngõng trục được 
nâng hẳng lên: tải trọng Fr được cân bằng với áp lực sinh 
ra trong dầu. ổ trượt lúc này làm việc ở chế độ bôi trơn 
ma sát ướt.  
     Để tính toán sử dụng các ký hiệu sau: 

δ = D - d - độ hở đường kính; 

            
dd

dD δψ =
−

=  - độ hở tương đối; 
Hình 3.3.4: Sơ đồ tính 
khả năng tải của ổ trượt 
đỡ bôi trơn thuỷ động 

D - đường kính lót ổ; 
d - đường kính ngõng trục. 

 
 Vị trí của ngõng trục trong ổ được đặc trưng bởi độ lệch tâm tuyệt đối e và độ lệch 
tâm tương đối χ : 

δδ
χ e2

2/

e
==  

 Chiều dày nhỏ nhất của lớp dầu: 

  hmin = 
2

δ
- e = 

2

δ
 (1 - χ)                                                  (3.3.3) 

 Chiều dày của lớp dầu tại tiết diện ứng với góc ϕ; 

h = 
2

δ
 + e cosϕ = 

2

δ
 (1 + χcosϕ) 

 Chiều dày của lớp dầu tại tiết diện ứng với góc ϕo , có p = pmax ; 

  )cos1(
2

h 00 ϕχδ
ϕ +=  

 Để tiện tính toán, ta dùng hệ toạ độ cực. Viết lại phương trình (3.3.2) theo hệ toạ độ 
cực, với h = hϕ và hm = hϕ O rồi biến đổi ta có: 

  dp = 6 µ 
( ) ( )

( )
ϕ

ϕχ
ϕχϕχ

ψ
ω

d
cos1

cos1cos1
.

2 3
0

+
−−+

 

       = 6 µ 
( )

ϕ
ϕχ
ϕϕχ

ψ
ω

d
cos1

cos(cos
.

3

)0
2 +

−
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trong đó:   ω = 
2/d

v
 = 

30

n.π
 - vận tốc góc của ngõng trục (n- số vòng quay                   

trong một phút). 
 áp suất pϕ tại tiết diện ứng với góc ϕ. 

  pϕ = dp = 
ϕ

ϕ

1
∫ 2

.6

ψ
ωµ

ϕ

ϕ

1
∫ ( )3

)0

cos1

cos(cos

ϕχ
ϕϕχ

+
−

 dϕ 

 Xét một phân tố dầu ứng với góc dϕ, chạy suốt chiều rộng l của ổ, áp lực tổng cộng 
tác dụng lên phân tố là: 
  dFϕ = 0,5.pϕ l d dϕ 
 Khả năng tải của dầu, là tải trọng hướng tâm Fr mà lớp dầu có thể chịu được,  được 
xác định bằng tích phân hình chiếu của áp suất pϕ lên phương của tải trọng ngoài (miền tích 
phân là miền có áp suất thuỷ động choán cung từ ϕ1 đến ϕ2 và có chiều dài 1 của ổ). 

  Fr = 
ϕ

ϕ

1
∫ dFϕ . cos [π - (ϕ + ϕ)] = dF

ϕ

ϕ

1
∫ ϕ [- cos(ϕa + ϕ)] 

  Fr = 
2

ld ∫ pϕ [- cos (ϕa + ϕ)] dϕ = 
2

.

ψ
ωµ

 ldφ                                       (3.3.4) 

víi:                  φ =  3 
ϕ

ϕ

1

2

∫
ϕ

ϕ

1
∫ ( )3

)0

cos1

cos(cos

ϕχ
ϕϕχ

+
−

 dϕ [-cos (ϕa + ϕ)] dϕ 

 φ là hàm số của vị trí ngõng trục trong ổ, gọi là hệ số khả năng tải của ổ. Hệ số khả 
năng tải φ không có thứ nguyên, tìm được bằng phương pháp tích phân đồ thị (được cho 
bằng đồ thị hoặc bảng trong sổ tay). 
 Khi xây dựng phương trình Râynôn, người ta giả thiết chiều dài của ổ là vô hạn, nên 
dầu không chảy ra hai đầu ổ. Trên thực tế, chiều dài của ổ có hạn, do đó phải xét đến điều 
này. 
 Từ công thức (3.3.4) có thể viết: 

φ = 
ωµ
ψ
.

p 2

                                                                                     (3.3.5) 

Trong đó: 
ld

F
p r=  - áp suất quy ước, MPa ; 

       µ - độ nhớt động lực của dầu, N/mm2. 
3- Kết cấu ổ trượt 

a- Kết cấu ổ trượt đỡ 
 ổ trượt thường gồm ba bộ 
phận chính: thân ổ, lót ổ, rãnh 
dẫn và giữ dầu bôi trơn. 
 - Thân ổ 2, 3 (h.3.3.5): 
có thể làm liền với khung máy 
hoặc làm riêng bằng đúc và hàn 
và ghép vào thân máy. Kết cấu 
nguyên khối đơn giản và cho độ 
cứng vững cao, nhưng khó bù 
lượng mòn và khó tháo lắp trục. 
Kết cấu hai nửa khắc phục được 
các nhược điểm của 
kết cấu nguyên; các nửa thường 

được ghép lại bằng các bulông hoặc các vít cấy. 

Hình 3.3.5: Kết cấu ổ trượt đỡ
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          - Lót ổ 1 (h.3.3.5): lót ổ có thể làm nguyên hoặc ghép. Bề mặt tiếp xúc với   ngõng 
trục phải làm bằng vật liệu có hệ số ma sát thấp, thường là kim loại màu đắt tiền và hiếm. 
Để tiết kiệm kim loại màu người ta dùng lót ổ hoặc chỉ tráng một lớp mỏng vật liệu giảm 
ma sát lên bề mặt cốc lót bằng gang và thép. Lót ổ có thể làm nguyên, có dạng ống tròn 
hoặc làm ghép hai (h.3.3.6b), 3 hoặc 5 mảnh. 
 
 

 
Hình 3.3.7: Rãnh dầu không hợp lýHình 3.3.6:Rãnh dẫn và giữ dầu 

 
 - Rãnh dẫn và giữ dầu; có tác dụng phân bố đều dầu bôi trơn vào trong ổ. Rãnh dầu 
có thể làm dọc theo chiều trục, vòng theo chu vi; thường dùng rãnh dọc trục (h.3.3.6c). 
Chiều dài rãnh không kéo ra tận đầu ngoài ổ để khỏi chảy dầu; chiều dài rãnh thường được 
lấy bằng 0,8 chiều dài của ổ. 
 Đối với các ổ trượt bôi trơn ma sát ướt, rãnh dầu phải ở ngoài vùng có áp suất thuỷ 
động, nếu không khả năng tải của dầu sẽ giảm (h.3.3.7). 

Tỷ số l/d giữa chiều dài ổ và đường kính ngõng trục được chọn theo điều kiện làm 
việc cụ thể của trục. Khi cần hạn chế kích thước dọc trục hoặc nếu ổ có khe hở nhỏ, làm 
việc với vận tốc lớn thì lấy l/d nhỏ. Nếu l/d lớn sẽ giảm áp suất trên bề mặt làm việc, tăng 
khả năng tải nhưng không thích nghi với trục kém cứng vững. Nếu l/d nhỏ quá, dầu dễ bị 
chảy ra mép, làm giảm khả năng tải của ổ. Thường lấy l/d = 0,6÷1; nếu l/d > 1 thì ổ phải tự 
lựa. 

 - Điều chỉnh khe hở hoặc bù lượng 
mòn là yêu cầu quan trọng đối với ổ trượt. Có 
thể điều chỉnh khe hở của các ổ ghép bằng 
cách bỏ bớt các tấm đệm giữa hai nửa lót ổ và 
giữa nắp ổ và để ổ. 

b- Sơ lược kết cấu ổ trượt chặn 
 Trong ổ trượt chặn, mặt tựa thường có 
dạng hình vành khăn. Hình 3.3.8 trình bày 
một kiểu ổ trượt chặn đơn giản, có một mặt 
tựa, chịu lực dọc trục theo một chiều. 

Trong ổ trượt chặn 2 chiều, thường lắp 
chặt một đĩa có hai mặt tựa (h.3.3.8b) tuỳ theo 
chiều tác dụng của lực, một trong mặt tựa sẽ 
làm việc. 

Trường hợp lực dọc trục lớn, dùng ổ có 
nhiều gờ (h.3.3.8c) để tăng bề mặt tựa. 
 Để bôi trơn ổ trượt chặn, cần phải  chế 
tạo các khe hở hình chêm; trên hình vành khăn  Hình 3.3.8: Kết cấu ổ trượt chặn
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của đệm lót, làm những rãnh dầu hướng tâm và vát nghiêng về mặt đệm lót. Mặt nghiêng 
vát theo một chiều (h.3.3.9a) nếu trục quay một chiều, vát theo hai chiều nếu trục quay hai 
chiÒu(h.3.3.9b). 

4- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
a- Các dạng hỏng 

 - Mòn lót ổ và ngõng 
trục: xẩy ra khi trong ổ không 
hình thành được màng dầu bôi 
trơn, làm cho ngõng trục trực 
tiếp xúc với lót ổ. Ngay cả đối 
với các ổ đã tính toán đảm bảo 
chế độ bôi trơn ma sát ướt, khi 
mở và tắt máy mòn vẫn xẩy ra 
do vận tốc lúc này chưa đủ để 
tạo thành lớp bôi trơn thuỷ 
động. Mòn càng tăng nếu trong 
dầu có lẫn nhiều hạt mài, bụi 
bẩn. Hình 3.3.9: Bôi trơn ổ trượt chặn 

 - Dính: Xẩy ra do áp suất và nhiệt độ cục bộ quá lớn, màng dầu bôi trơn không hình 
thành được, làm cho ngõng trục trực tiếp tiếp xúc với lót ổ. 
 Mỏi rỗ: lớp bề mặt lót ổ có thể bị mỏi rỗ khi chịu tải thay đổi lớn (ví dụ: lót ổ trong 
các cơ cấu pít tông, các máy chịu đập và rung động v.v..). 
 Kẹt ngõng trục: với các ổ có khe hở nhỏ, nếu bôi trơn và làm nguội không tốt biến 
dạng nhiệt có thể gây ra kẹt ngõng trục và làm hỏng ngõng trục. 
            b- Chỉ tiêu tính toán 
 Để tránh các dạng hỏng trên, tốt nhất là tính toán cho ổ trượt luôn làm việc ở chế độ 
bôi trơn ma sát ướt. Vì vậy, tính toán bôi trơn ma sát ướt là tính toán cơ bản đối với ổ trượt. 
 Tuy nhiên, như đã biết, trong quá trình làm việc nhiều khi không thể đảm bảo chế 
độ bôi trơn ma sát ướt. Do vậy trong thực tế còn dùng phương pháp tính quy ước ổ trượt  
theo áp suất [p] và tích số giữa áp suất và vận tốc [pv] cho phép, để ổ trượt có thể làm việc 
tương đối lâu khi điều kiện bôi trơn ma sát ướt không đảm bảo. 
      5- Vật liệu lót ổ 

Vật liệu lót ổ phải thoả  mãn các yêu cầu chủ yếu sau đây: 
    - Có hệ số ma sát thấp; 
 - Có khả năng giảm mòn và chống dính; 
 - Dẫn nhiệt tốt và có hệ số giãn nở dài thấp (để khe hở trong ổ ít bị thay đổi vì 
nhiệt); 
 - Có đủ độ bền. 
 Có thể chia vật liệu lót ổ thành ba loại lớn: Vật liệu kim loại, vật liệu gốm kim loại 
và vật liệu không kim loại. 
 Vật liệu kim loại: 
 - Ba bit: là hợp kim có thành phần chủ yếu là thiếc hoặc chì, tạo thành một nền 
mềm, có xen các hạt rắn antimon, đồng, niken, cadmi, v.v... Babit là vật liệu giảm ma sát, 
giảm mòn và chống dính tốt. Vì nó có cơ tính thấp nên được  tráng   một   lớp mỏng  ( 
khoảng vài  phần  mười mm ) lên lót ổ có độ bền cao như đồng thanh, thép, gang. 
 - Khi áp suất và vận tốc cao (pv 15MPa.m/s) dùng babit nhiều thiếc như Б83, Б89, 
Б91. Khi ổ làm việc với tải trọng và vận tốc trung bình, dùng babit chì ít thiếc như Б16, Б6, 
БH hoặc babit chì can xi БK1, БK2. 

≥

 - Đồng thanh: Khi áp suất và vận tốc cao (p đến 20 MPa), tải trọng thay đổi, thường 
dùng đồng thanh chì БpC30 làm lót ổ. Đồng thanh thiếc БpOФ10-1, БpOЦC6-6-3 có thể 
làm việc tốt trong phạm vi tốc độ và công suất khá rộng, thích hợp nhất là khi áp suất cao, 
vận tốc trung bình. Khi áp suất lớn và vận tốc thấp, dùng đồng thanh nhôm sắt БpAЖ9-4 
làm việc với ngõng trục tôi. 
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 - Gang chống ma sát: Dùng làm lót ổ khi bôi trơn không liên tục. Khi  vận tốc 
ngâng trục v = 0,2÷2 m/s dùng ACЧ1; Khi v = 0,75÷3 m/s dùng ACЧ2; ACЧ3; Khi v = 
1,2÷5 m/s , ngõng trục tôi hoặc thường hoá dùng AKЧ1; Khi v = 1,0÷5 m/s, ngõng trục 
không tôi dùng ACЧ2; ACЧ3; 
 - Gang xám: Đối với những trục quay chậm, áp suất nhỏ p = 1÷2 MPa, tải trọng ổn 
định, có thể dùng lót ổ bằng gang xám CЧ 15-32, CЧ 18-36, CЧ 21-40, ... Vận tốc ngõng 
trục không nên quá 0,5÷1 m/s, trừ trường hợp p ≤0,1 MPa thì v có thể đến 2m/s. 
 - Ngoài ra, có thể dùng hợp kim kẽm, đồng thau để làm lót ổ. 
 Vật liệu gốm kim loại: được chế tạo bằng cách ép rồi nung bột kim loại với nhiệt 
độ 850ữ1100oC. Gốm kim loại có nhiều lỗ rỗng, sau khi chế tạo xong được ngâm dầu ở 
nhiệt độ 110ữ120oC trong vòng 2÷3 giờ. Dầu ngấm vào các lỗ này và khi ngõng trục làm 
việc, dầu sẽ tự ứa ra bôi trơn cho ngõng trục và lót ổ. Vật liệu gốm kim loại thích hợp cho 
các ổ quay chậm và khó cho dầu. 
 - Gốm kim loại để làm ổ trượt thường là đồng thanh – grafit (9÷10% thiếc, 1÷ 
4%grafit, còn lại là đồng) hoặc sắt – grafit (1÷3% grafit, còn lại là sắt). 
 Vật liệu không kim loại: Gồm chất dẻo, gỗ, cao su, grafit v.v... Nhờ khả năng 
chống dính ổn định, chạy mòn tốt, và có thể bôi trơn bằng nước nên thích hợp với các ổ 
trong các máy thuỷ lực, máy thực phẩm v.v... 

- Các chất dẻo thường dùng làm ổ trượt là tectôlit, linôfôn, nhựa pôliamit… 
- Các loại gỗ thường dùng làm ổ trượt là gỗ nghiến, lim, hoè… 
- Lót ổ grafit được chế tạo bằng cách ép grafit với áp suất cao và nung ở nhiệt 

độ 7000. Loại lót ổ này có khả năng chịu a xít và kiềm; có tính giảm ma sát cao (hệ số ma 
sát với thép khi bôi trơn bằng nước là 0,06 ÷ 0,09) và có thể làm việc trong khoảng nhiệt độ 
rộng (- 2000CỮ10000C). Nhược điểm của grafit là dòn, độ bền mòn thấp và chỉ chịu được áp 
suất nhỏ. 
 
§4- Tính toán ổ trượt 

1-Tính ổ trượt bôi trơn ma sát ướt 
 Để đảm bảo ổ trượt làm việc ở chế độ bôi trơn ma sát ướt, cần tính toán ổ thoả mãn 
điều kiện: 
  hmin  ≥  s(Rz1 + Rz2)                                                   (3.3.6) 
trong đó:  hmin - chiều dày nhỏ nhất của lớp dầu trong ổ;    
        S - hệ số an toàn, kể đến ảnh hưởng của chế tạo và lắp ghép không chính xác, 
biến dạng đàn hồi của trục v.v... thường lấy s  ≥  2. 
      Rz1 , Rz2 - độ cao trung bình của các mấp mô bề mặt ngõng trục và lót ổ. 
 Với trị số tải trọng Fr, đường kính d của ổ và số vòng quay n của trục đã biết trước, 
sau khi chọn chiều dài l (chọn theo tỷ số l/d = 0,6÷1), độ hở tương đối ψ  của ổ (xem dưới 

dây), độ nhớt à của dầu bôi trơn và độ mấp mô bề mặt ngõng trục và lót ổ, cần tính hmin và 
kiểm nghiệm điều kiện (3.3.6). 

 Để tính hmin trước hết cần tính hệ số khả năng tải của ổ 
µω
ψφ

2p
=  (công thức 3.3.5) rồi 

tra bảng (sổ tay) ra trị số χ. Khi đã biết χ ta tìm được hmin theo công thức:  

)1(
2

d
)1(

2
hmin χψχδ

−=−=                                        (3.3.7) 

 Qua công thức (3.3.5) ta thấy độ hở tương đối ψ  có ảnh hưởng lớn trị số áp suất p 
mà ổ chịu được, nghĩa là ảnh hưởng lớn đến khả năng tải của ổ. ψ càng nhỏ thì p càng lớn 
nhưng ổ đòi hỏi chế tạo và lắp ghép chính xác, độ cứng của trục phải cao. 
 Có thể lấy ψ  theo các trị số sau: 

 Khi d < 100 mm,  ψ = 0,003 ÷ 0,001; 
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 Khi d = 100 ÷ 500 mm, ψ = 0,002 ÷ 0,001; 

 Khi d = 500 ÷ 1000 mm, ψ  = 0,0015 ÷ 0,003. 
hoặc tính theo công thức kinh nghiệm ψ  = 0,8 . 10-3v0,25 ; với v - vận tốc vòng của ngõng 
trục, m/s. 

 
2- Tính quy ước ổ trượt 

a- Tính theo áp suất cho phép 
 Khi ngõng trục và lót ổ trực tiếp tiếp xúc với nhau, trị số áp suất thực sinh ra giữa 
các bề mặt tiếp xúc được giải theo bài toàn đàn hồi về nén của hai hình trụ tiếp xúc trong, 
có bán kính gần bằng nhau. Tính toán như vậy rất phức tạp (vì không dùng được công thức 
Héc). Để đơn giản, thường quy ước tính áp suất như sau: 

dl

F
p r=  

trong đó: Fr - tải trọng hướng tâm trong ổ trượt đỡ, N;  
  d, 1 - đường kính và  chiều dài ổ, mm. 

áp suất sinh ra không được vượt quá trị số cho phép, do đó: 

]p[
dl

F
p r ≤=                                                                           (3.3.8) 

với:    [P] - áp suất cho phép (trị số tra bảng), MPa. 

 Công thức (3.3.8) dùng để kiểm nghiệm, còn khi thiết kế đặt 
d
l=ξ , do đó l=ξd, 

nên đường kính d là: 

]p[
rF

d
ξ

≥                                                                                (3.3.9) 

b- Tính theo tích số giữa áp suất với vận tốc trượt 
 Tích số pv một phần nào đặc trưng cho sự sinh nhiệt trong ổ và mài tròn. Từ điều 
kiện 

pv ≤ [pv] 

trong đó: 
dl

F
p r=  - áp suất quy ước; 

      
310.60

dn
v

π=  - vận tốc trượt, cũng chính là vận tốc vòng của ngõng trục. Ta có: 

[pv
l.310.1,19

nrF
≤ ]     

Thay l = ξ. d ta được: 

  
[ ]pv310.1,19

nrF
d

ξ
≥                                                                             (3.3.10) 

trong đó:   n - số vòng quay trong một phút của ngõng trục. 
        [pv] – trị số cho phép, tra bảng trong sổ tay. 
 Đối với ổ trượt chặn, tính toán tương tự trên: 

]p[
A

F
p a ≤=      

pv  ≤  [pv] 
với:     Fa - tải trọng dọc trục tác dụng lên ổ; 
 A - diện tích bề mặt tựa của ngõng trục. 
 v - vận tốc trung bình. 
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§5- Bôi trơn ổ trượt 
1- Vật liệu bôi trơn 

 Theo trạng thái vật lý, có thể chia vật liệu bôi trơn ra làm ba loại: dầu bôi trơn, mỡ 
bôi trơn và chất rắn bôi trơn. 

a-  Dầu bôi trơn 
 Dầu bôi trơn là loại vật liệu bôi trơn chủ yếu. Dầu bôi trơn gồm các loại; dầu 
khoáng, dầu động vật (dầu xương, dầu cá v.v...) và dầu thực vật (dầu gai, dầu thầu dầu 
v.v..), trong đó dầu khoáng được dùng nhiều nhất. Dầu động vật và dầu thực vật bôi trơn rất 
tốt, nhưng đắt và dễ bị biến chất nên ít dùng. Tuy nhiên để tăng chất lượng bôi trơn, có thể 
pha vào dầu khoáng một ít dầu động vật hoặc dầu thực vật. 
 Dầu bôi trơn có hai tính chất quan trọng là độ nhớt và tính năng bôi trơn. 
 Độ nhớt: là khả năng cản trượt của lớp chất lỏng này đối với lớp chất lỏng khác. Độ 
nhớt là nhân tố quan trọng nhất quyết định khả năng tải của dầu. 
 Độ nhớt động lực à được dùng trong các tính toán về bôi trơn thuỷ động. Đơn vị của 
nó là Ns/m2; thực tế thường dùng đơn vị centipoazơ, ký hiệu cP: 

1 cP = 
100

1
P = 10-3 Ns/m2

víi:     P  -  poaz¬,  Ns/m2. 
 Trong sản xuất dầu bôi trơn, người ta dùng độ nhớt động ν , xác định theo thời gian 
chảy (nhờ trọng lượng của bản thân) của một khối lượng dầu nhất định qua ống nhỏ giọt. 
Đơn vị của nó là m2/s. 
 Độ nhớt động lực và độ nhớt động quan hệ với nhau theo công thức: 

νγω .t=                                                     (3.3.11) 

Với γt là khối lượng riêng của dầu ở nhiệt độ toC (kg/m3). 
 Cần chú ý là độ nhớt của dầu phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ; nhiệt độ càng tăng thì 
độ nhớt càng giảm. Do vậy khi cho trị số độ nhớt cần kèm theo nhiệt độ sử dụng. 
 Tính năng bôi trơn của dầu: là khả năng dầu bôi trơn có thể tạo thành màng bôi 
trơn có sức cản trượt thấp, hấp phụ vững chắc vào bề mặt ngõng trục và lót ổ. Nhờ có tính 
năng bôi trơn nên dầu có thể làm giảm ma sát và mài mòn khi ổ làm việc ở chế độ ma sát 
nửa ướt hoặc nửa khô. 
 Các loại dầu bôi trơn thường dùng trong ngành chế tạo máy là dầu công nghiệp nhẹ 
như dầu vêlôxit, dầu vazơlin (dùng cho các cơ cấu cao tốc), dầu phân ly (để bôi trơn ổ trục 
của máy phân ly), các loại dầu công nghiệp như dầu công nghiệp 12, 20, 30, 45, ... 
 Để bôi trơn ổ trượt cũng dùng các loại dầu trên. Khi ngõng trục quay với vận tốc 
cao cần chọn dầu có độ nhớt thấp; khi tải trọng tác dụng lên ổ lớn cần chọn dầu có độ nhớt 
cao. Nếu dùng dầu không đủ độ nhớt, ổ sẽ chóng mòn; nếu dùng dầu có độ nhớt quá cao sẽ 
làm tăng mất mát công suất 

b-  Mỡ  bôi trơn 
Mỡ là hỗn hợp của dầu khoáng (dầu công nghiệp 20, 30, 45…) với chất làm đặc. Dầu 

làm nhiệm vụ bôi trơn, còn chất làm đặc làm nhiệm vụ giữ dầu và chống chảy. 
 Mỡ bôi trơn có tác dụng giảm ma sát, chống mòn và có che kín ổ. Mỡ bôi trơn có 
nhược điểm là lực ma sát tĩnh lớn nên lúc mở máy cần có mômen mở máy cao hơn khi 
dùng dầu. Tuy nhiên khi trục dừng, mỡ lại có ưu điểm là không bị chảy ra ngoài ổ. 

c-  Chất rắn bôi trơn 
 Chất rắn bôi trơn được sản xuất bằng cách tổng hợp các chất hữu cơ và vô cơ khác 

nhau. Chất rắn bôi trơn được dùng trong những điều kiện đặc biệt (nhiệt độ rất cao hoặc rất 
thấp; hoặc nhiệt độ dao động trong một khoảng rộng; trong môi trường có khả năng gây ăn 
mòn v.v...), mà nếu dùng dầu hay mỡ bôi trơn thì khó đảm bảo được bôi trơn ma sát ướt. 
 Các chất rắn bôi trơn hay dùng là disunfua molipden, grafit, bo nitrit, cadmi iôdua 
v.v... 

2- Phương pháp bôi trơn và dụng cụ bôi trơn 
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 Trong máy thường sử dụng hai phương pháp bôi trơn: bôi trơn từng chỗ và bôi trơn 
tập trung. 
 Khi bôi trơn từng chỗ, dầu được cho vào chỗ cần bôi trơn bằng các dụng cụ độc lập 
đạt gần vị trí cần bôi trơn. Loại bôi trơn này sử dụng khi các vị trí cần bôi trơn cách xa 
nhau, hoặc cúng yêu  cầu các vật liệu bôi trơn khác nhau. 
 Khi bôi trơn tập trung, dầu bôi trơn được cung cấp cho các vị trí nhờ một thiết bị 
bôi trơn chung. 
 Để cho dầu từng chỗ, định kỳ và không dùng áp lực, có thể dùng vịt dầu có nắp 
xoay (h.3.3.10a), hoặc vịt dầu có bi (h.3.3.10b). Các vịt dầu này dùng khi vận tốc và tải 
trọng nhỏ. 
 Để bôi trơn từng chỗ, liên tục và không dùng áp lực, người ta dùng các vịt dầu có 
bấc (h.3.3.10c) và vịt dầu nhỏ giọt có kim điều chỉnh (h.3.3.10d). 
 Đối với trục nằm ngang, có thể dùng vòng bôi trơn bằng kim loại lồng vào ngõng 
trục và nhúng vào một máng dầu (h.3.3.10e). Nhờ ma sát giữa ngõng trục và vòng bôi trơn, 
khi ngõng trục quay vòng quay theo và liên tục đưa dầu vào ổ. 
 

 
 

Hình 3.3.10: Một số dụng cụ  bôi trơn 
 
 Với các cơ cấu kín như hộp giảm tốc, hộp tốc độ, v.v... có thể lợi dụng các chi tiết 
quay (bánh răng, trục khuỷu, v.v... ) để té dầu vào chỗ cần bôi trơn. 
 Tra mỡ từng chỗ, định kỳ được thực hiện bằng cách tra mỡ vặn nắp (h.3.3.10g), 
hoặc vú mỡ ép (h.3.3.10h). 
 Bôi trơn tập trung được tiến hành dưới áp lực hoặc không dùng áp lực. Trong các 
máy và thiết bị hiện đại thường sử dụng hệ thống bôi trơn tuần hoàn. Nhờ có hệ thống lọc 
và làm nguội, dầu nguội và sạch được bơm liên tục vào các bề mặt làm việc nhờ các bơm 
dầu thuỷ lực. 
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Bài 4:  Khớp nối 

 
§1- Khái niệm chung 

1- Khái niệm và phân loại   
         Khớp nối dùng để nối các trục hoặc chi tiết máy. Ngoài ra khớp nối còn được dùng để 
làm một số công việc khác như: đóng mở cơ cấu, giảm tải trọng động, ngăn ngừa quá tải, 
điều chỉnh tốc độ... 
        Theo công dụng khớp nối được chia thành: 
        Nối trục: Dùng để nối cố định các trục, chỉ khi nào dừng máy, tháo nối trục thì các 
trục mới rời nhau. Nối trục có các loại: nối trục chặt, nối trục bù, nối trục đàn hồi v.v... 
        Ly hợp: Dùng để nối hoặc tách các trục hoặc các chi tiết máy quay khác trong bất kỳ 
lúc nào. Ly hợp có các loại: ly hợp ăn khớp, ly hợp ma sát, ly hợp điện từ... 
        Ly hợp tự động: Có thể tự động nối hoặc tách các trục hoặc các chi tiết máy quay 
khác. Ly hợp tự động có các loại: ly hợp an toàn, ly hợp ly tâm, ly hợp một chiều... 
     2-  Sơ lược về tính toán khớp nối 
     Các loại khớp nối thông dụng đã được tiêu chuẩn hoá. Các kích thước chủ yếu của khớp 
nối được cho trong các sổ tay. Khớp nối được chọn theo mô men xoắn theo điều kiện: 

Tt = KT  ≤ Tb m                                                                                    (3.4.1) 
trong đó: 
            Tt -  mômen xoắn tính toán;  

T -  mômen xoắn danh nghĩa; 
             K - hệ số chế độ làm việc (tra bảng); 
            Tb- mômen xoắn cho phép của khớp nối (tra bảng). 

Chú ý: với mỗi trị số mômen xoắn, khớp nối có một số đường kính trong khác nhau 
để thích ứng với đường kính trục khác nhau. Sau khi tra được các kích thước cơ bản của 
khớp nối, trong trường hợp cần thiết còn cần kiểm nghiệm độ bền của khâu yếu nhất trong 
khớp nối. 
 
ò2- Nối trục  
   1- Nối trục chặt: dùng để nối cứng các trục có đường tâm trên một đường thẳng và 
không di chuyển tương đối với nhau.  
    a- Nối trục ống (hình 3.4.1): 
đường kính trục không quá 60 
÷70mm. 
Trong tính toán phải kiểm nghịêm 
điều kiện bền của ống: 

 [ ]xx dD
KTD ττ ≤

−
=

)(2,0 44       (3.4.2) 

và phải kiểm nghiệm điều kiện bền 
cắt của chốt: 

     [ ]c
c

c dd
KT τ

π
τ ≤= 2

4             (3.4.3) 

trong đó:  
           Các kích thước D, d như trên hìn
           dc - đường kính chốt, 
           Các đại lượng T, K như ở công
(3.4.1). 
         b- Nối trục đĩa: (hình 3.4.2)  
dùng rất phổ biến. Trong tính toán cần 

 

Hình 3.4.1:  Nối trục ống 
 
Hình 3.4.2:  Nối trục đĩa 

 

h, 

 thức 

kiểm 
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 nghiệm bu lông bắt mặt bích (có hoặc không có khe 
hở). 
      2-Nối trục bù: Nối các trục bị nghiêng hoặc bị lệch 
đối với nhau một khoảng nhỏ do chế tạo, lắp ghép thiếu 
chính xác, hoặc do biến dạng đàn hồi (hình 3.4.3). Nối 
trục bù phân thành: 
         a-Nối trục răng (hình 3.4.4): dùng nhiều trong 
thực tế với mômen xoắn khá lớn T = 700 ~ 106 Nm, vận 
tốc v < 25 m/s, hiệu suất khá cao (η = 0,985 ÷ 0,995), 
nhưng thường kèm theo lực hướng tâm phụ Fr= (0,15÷ 
0,2)Ft ,với Ft là lực vòng tra theo đường kính Do. 
  Trong tính toán, ngoài việc phải kiểm nghiệm:  
                         Tt = KT ≤ Tb¶ng  
còn phải kiểm nghiệm độ bền mòn của răng theo công 
thức: 

   [ ]p
bzmo

KTp ≤= 229,
   (3.4.4) 

trong đó: 
      m –mô đun,      
      z – số răng, 
      b – chiều dài răng. 
      b- Nối trục xích (hình 
3.4.5): dùng nhiều trong máy 
mỏ, thường quay một chiều vận 
tốc thấp (n < 1500v/p). 
Trong tính toán cần kiểm 
nghiệm hệ số an toàn cho xích 
theo quan hệ:                                   
 

[ ]s
F

Qs
t

≥
÷

=
)5,12,1(

    (3.4.5) 

      
   c-Nối trục có đệm vuông, 
nối trục chữ thập (hình 3.4.6): 
chế tạo tương đối đơn giản, có 
thể chịu được tải lớn, vận tốc 
thấp (loại chữ thập), vận tốc 
tương đối cao(loại đệm vuông 
tếch tô lít). 

 
Hình 3. 4.4:  Nối trục răng 

 
Hình 3.4.3: Độ lệch của nối trục bù

Trong tính toán phải kiểm 
nghiệm về áp suất: 
- đối với nối trục chữ thập: 

                 pmax = [ ]p
hD

KT
≤2

8
          

- đối với nối trục đêm vuông:  

                 pmax = [ ]p
ha

KT
≤2

8
          

trong đó các kích thước như trên h
       d- Nối trục bản lề: (hình 3.4
hai trục có đường tâm nghiêng với

 

 
Hình 3. 4.5: Nối trục xích 
H  

           (3.4-6)  

           (3.4-7) 

ình vẽ. 
.7)dùng để nối 
 nhau một góc  
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ình 3.4.6:  Nối trục có đệm vuông 

(nối trục chữ thập) 



40 ~ 450, hoặc góc giữa hai trục thay đổi khi máy làm việc.  Nối  trục  bản lề gồm hai nửa 
nối trục A và B  có  hình  cái  chạc, nối với nhau bằng bộ phận chữ thập C. Bộ phận này có 
thể chuyển động tương đối đối với chạc nhờ hai cặp bản lề. Vì hai cặp bản lề vuông góc với 
nhau nên nối trục có thể truyền chuyển động quay giữa các trục có góc nghiêng lớn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   3- Nối 
chấn độn
phần nào
 Nối trục 

a- N
          Th
lớn (bánh
          Tro

b- Nè
      CÊ

phổ biến 
          Tro
cho vòng
chốt. 

c- Nè
 Ch

được tải l
          Tro
cho răng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.4.7:  Nối trục chữ thập 

trục đàn hồi: Giảm được va đập và 
g, đề phòng cộng hưởng, bù được 

 độ lệch của trục . 

 
Hình 3.4.8 Nối trục lò xo xoắn ốc trụ 

đàn hồi có nhiều loại : 
ối trục lò xo xoắn ốc trụ (hình 3.4.8):  
ường nối các chi tiết ăn khớp có tải 
 răng, bánh vít) với trục. 
ng tính toán phải kiểm nghiệm lò xo. 
i trục vòng đàn hồi (hình 3. 4.9): 

u tạo tương đối đơn giản, dùng khá 
với tải trung bình. 
ng tính toán phải nghiệm bền dập 
 đàn hồi và nghiệm bền uốn cho 

 
Hình 3.4.9 Nối trục vòng đàn hồi 

i trục răng lò xo (hình 3.4.10): 
ế tạo tương đối phức tạp, truyền 
ớn và chịu va đập. 
ng tính toán phải kiểm nghiệm bền 
và lò xo. 

 
Hình 3.4.10:    Nối trục răng lò xo 
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§3- Ly hợp: 

1- Ly hợp ăn khớp  
Ly hợp ăn khớp lại bao gồm ly hợp 
vấu và ly hợp răng. 
          a-Ly hợp vấu (hình 3.4.11): 
một nửa ly hợp được lắp với trục, nửa 
kia lắp trên đoạn cuối của trục thứ 
hai bằng then dẫn hướng hoặc then 
hoa. Đóng mở ly hợp nhờ tay gạt 
móc vào răng 5. Khi đóng ly hợp, 
vấu của chúng gài  vào nhau,  nhờ đó 
mômen xoắn được truyền đi, bề mặt 
làm việc là bề mặt bên của các vấu. 
Tiết diện vấu hình chữ nhật (hình 
3.4.11b) ít dùng vì khó định tâm, tiết 
diện vấu hình thang cân (hình  
3.4.11c) dùng khi trục quay 2 chiều,  

Hình 3.4.11:  Ly hợp vấu  

d) c)b)

tiết diện vấu hình thang lệch (hình 3.4.11d) dùng khi trục quay 1 chiều.  Vòng 4 dùng để 
định tâm các trục. 

Trong tính toán phải kiểm nghiệm sức bền dập và uốn cho vấu: 

[
d

1

d bhzD

KT2 σσ ≤= ]                                                                             (3.4.8) 

trong đó: z- số vấu,   các kích thước như trên hình vẽ. 
        b-Ly hợp răng (hình 3.4.12): có kết cấu tương tự như nối trục răng. Đóng mở ly hợp 
bằng cách di động dọc trục một trong hai nửa ly hợp. Để dễ đóng mở, răng thẳng prôfin 
thân khai phải được vê đầu răng. Đôi khi dùng bánh răng di động để làm nửa ly hợp có 
răng ngoài (hình 3.4.12b). “Ly hợp hoà đồng bộ” (hình 3.4.12c)  thường dùng trong hộp số 
ôtô là một dạng của ly hợp răng (xem thêm [1]). 
 

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a) 

b) 

Hình 3.4.12: Ly hợp răng 
   2 – Ly hợp ma sát          
       Ly hợp ma sát truyền mô men xoắn nhờ ma sát sinh ra khi ép các bề mặt tiếp xúc. Khi 
đóng ly hợp, mômen xoắn tăng dần theo mức độ tăng lực ép.  
ưu điểm : 

- Cho phép đóng ly hợp bất kỳ lúc nào; 
- Thao tác êm, không có va đập; 
- Có khả năng thay đổi vận tốc trục bị dẫn một cách điều hoà; 
- Có thể điều chỉnh thời gian khởi động (thời gian tăng tốc) của trục bị dẫn; 
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- Có thể điều chỉnh trị số mômen giới hạn truyền qua ly hợp, vì vậy có thể dùng ly hợp 
ma sát để ngăn quá tải. 
Nhược điểm: 
    - Không bảo đảm chính xác tốc độ (do có trượt); 
    - Không cho phép các trục lệch nhau; 
    - Lực dọc trục khá lớn. 
Theo hình dạng bề mặt ma sát, ly hợp ma sát được phân thành ba loại: 
    - Ly hợp đĩa ma sát (hình 3.4.13a); 
    - Ly hợp côn ma sát (hình 3.4.13b); 
    - Ly hợp côn trụ ma sát. 

a- Ly hợp côn ma sát (hình 3.4.13b)  
    Bề mặt làm việc là bề mặt côn (mặt 
côn trong thường cố định). Để tránh tự 
hãm, góc nghiêng α > ρ = arctgf (f là hệ 
số ma sát bề mặt tiếp xúc).Thường lấy α 
= 80 ÷150. Để có đủ ma sát cần có lực dọc 
trục :   Hình 3.4.13:  Ly hợp ma sát  

        
tb

a Df
KTF
'

2
=                         (3.4.9) 

trong đó: f’ = f /sinα - hệ số ma sát thay thế.  
        ở đây phải kiểm nghiệm áp suất trung bình trên bề mặt làm việc: 

[ ]p
bd

Fp
k

a ≤=
απ sin

4
                                                                        (3.4.10) 

      b- Ly hợp đĩa ma sát (hình 3.4.13a) 
   Bề mặt làm việc vuông góc với trục. Đĩa 1 cố định, đĩa 3 di động, có thể gắn đệm ma sát 
2 vào một trong hai đĩa đó. Để có đủ ma sát cần có lực dọc trục :   

tb
a rf

KTF
'

=                                                                                          (3.4.11) 

trong đó:  -  rtb= (D1+D2)/4  - bán kính trung bình của bề mặt làm việc,  
       - Thường lấy   D1/D2 = 2 ÷ 1,5. 
c- Ly hợp nhiều đĩa ma sát (hình 3.4.14) 
Để có đủ ma sát cần có 
lực dọc trục :   

Hình 3.4.14: Ly hợp nhiều đĩa ma sát 

 
tb

a zrf
KTF
'

=        (3.4.12) 

trong đó : z là số đĩa, các 
thông khác như trên. 
        ở đây cũng phải 
kiểm nghiệm áp suất 
trung bình trên bề mặt 
làm việc: 

( ) [ ]p
DD

Fp a ≤
−

= 2
2

2
1

4
π

                                                                         (3.4.13) 

    4- Ly hợp tự động 
         Ly hợp tự động dùng trong trường hợp cần tự động tách hoặc nối các trục khi khi thay 
đổi các thông số của máy, (và có tên gọi tương ứng của ly hợp đó): 

a- Ly hợp an toàn : dùng để tự động tách các trục khi mômen xoắn quá lớn. 
        Ly hợp chốt an toàn (hình 3.4.15): mômen xoắn được truyền từ nửa ly hợp 1 sang nửa 
ly hợp  2  qua chốt thép3 nằm trong bạc 4. Chốt được thiết kế là khâu yếu nhất, khi quá 
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Hình 3.4.15:  Ly hợp chốt an toàn 

tải chốt bị cắt, do đó hai nửa ly hợp được 
tách ra. Số chốt có thể là 1 (có độ an toàn 
cao hơn nhưng thường kèm theo tải trọng 
phụ), và có thể là 2 (mức độ an toàn kém 
nhưng giảm được tải trọng phụ). Đường 
kính chốt được xác định theo công thức: 

 
c

z
c zD

KKTd
τπ 0

max8
=                              (3.4.14) 

trong đó Kz –hệ số phân bố không đều của 
tải trọng. 
             Ly hợp an toàn không có chị tiết bị phá hỏng khi quá tải : gồm ly hợp vấu, ly hợp 
bi và ly hợp ma sát (hình 3.4.16). 
 

Hình 3. 4.16:  Ly hợp an toàn không có chi tiết bị phá hỏng khi quá tải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2-Ly hợp ly tâm 
        Ly hợp ly tâm dùng để tự động nối hoặc tách các trục khi vận tốc góc của trục chủ 
động đạt tới trị số cho trước nào đó. 
       Nguyên lý làm việc chủ yếu của nó là dựa vào quan hệ giữa lực phụ hồi của lò xo và 
lực ly tâm của các khối lượng (má phanh) có liên kết động với trục chủ động và trục bị 
động.  
        Ly hợp ly tâm (hình 3.4.17a) cho phép trục bị động 2 quay theo trục chủ động 1 khi ω1 
đủ lớn (lực ly tâm của má lớn hơn lực lò xo). Hình 3.4.18 là một kết cấu cụ thể của loại ly 
hợp này (xem thêm [1]). 
        Ly hợp ly tâm (hình 3.4.17b) cho phép trục bị động 2 tách khỏi trục chủ động 1 khi  
ω1 vượt quá trị số cho phép.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.4.17: Sơ đồ nguyên lý làm việc ly hợp ly tâm

 
 

 
Hình 3.418:  Ly hợp ly tâm lò xo lá 

 
 
             Mômen xoắn do ly hợp truyền đi : 
                                 Tt = KT  ≤  0,5mrDzf(ω1

2 - ω0
2)  

trong đó: 
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     m – khối lượng má ly hợp,  
     z – số má ly hợp, 
     r – khoảng cách từ trọng tâm má 
đến tâm trục, 
     f -  hệ số ma sát, 
     D - đường kính bề mặt ma sát 
của ly hợp. 
   3- Ly hợp một chiều 
      Ly hợp một chiều chỉ truyền 
được mômen xoắn theo một chiều  
nhất định.  Chúng  được  sử  dụng trong máy
         Trên hình 3.4.19 trình bày cấu tạo ly 
bánh răng với trục. Nó gồm nửa ly hợp 1 (ti
vát từng đôi một vuông góc với nhau), chế 
trục, nửa ly hợp 2 liên kết then với trục, các
nén nhỏ) giữ cho nó luôn tiếp xúc với vành 
         Khi bánh răng 1 quay cùng chiều kim
3 nêm chặt vào phần hẹp của khe làm cho 
quay theo chiều ngược lại, con lăn bị đẩy v
không” với trục và có thể quay tự do theo ch
         Khi ly hợp làm việc (bánh răng qua
xoắn, con lăn không được tách khỏi phần hẹ
tuyến Fn và lực ma sát Fms do nửa pu li 1 và 
                      2Fmscos(α/2)  ≥  2Fn sin(α/2)  
do đó: 
                      α   ≤  2ρ ,    với  ρ = arctgf , th

 

Hình 3.4.19:  Sơ đồ cấu tạo ly hợp con lăn ma 
sát một chiều 
 cắt, ôtô, xe máy, xe đạp (líp), v.v... 
hợp một chiều kiểu con lăn ma sát dùng để nối 
ết diện là hình đa giác đều  thường có 3÷6 cạnh 
tạo liền với bánh bánh răng lắp lồng không với 
 con lăn 5 được chốt đẩy 4 qua lò xo 3 (chịu lực 
của nửa ly hợp 2. 
 đồng hồ, các lực ma sát Fms sẽ đấy các con lăn 
bánh răng “ghép cứng” với trục. Khi bánh răng 
Ò phần rộng của khe làm cho bánh răng “lồng 
iều ngược kim đồng hồ . 

y theo chiều kim đồng hồ), để truyền mômen 
p chạy ra phần rộng, mà phải chịu các lực pháp 

2 tác dụng lên theo quan hệ: 

ường chọn     α = 70 ÷ 80 .  
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Phần IV 

Cơ sở thiết kế tự động 
 

 Sự ra đời và phát triển nhanh chóng của máy tính điện tử làm cho khoa học và kỹ 
thuật phát triển không ngừng. Máy tính điện tử cho phép giải quyết nhiều bài toán phức tạp 
trên mọi lĩnh vực như: toán lô gic, điều khiển tối ưu, nhận diện hình ảnh…. Nhờ có máy 
tính điện tử, các máy công cụ điều khiển theo chương trình, các thiết bị tự động, rô bốt 
vv… được sử dụng rộng rãi. Sự phát triển của kỹ thuật đã, đang và sẽ được gắn liền với quá 
trình sản xuất tự động -  mà cơ bản là sử dụng rộng rãi máy tính điện tử. 
 
§1- Cấu trúc sản xuất tự động 
 Sản xuất tự động là quá trình sản xuất nhờ các máy tính điện tử. Trong sản xuất tự 
động các nhiệm vụ chủ yếu là của tập thể các chuyên gia điều khiển các hệ thống tự động. 
Sản xuất của các máy hiện đại được chia làm bốn giai đoạn có quan hệ mật thiết lẫn nhau: 
Thiết kế, kết cấu, chế tạo và thử nghiệm. Nếu quá trình sản xuất mà cả bốn giai đoạn kể 
trên đều được tự động hoá thì quá trình sản xuất đó là sản xuất tự động. Sơ đồ chung của 
sản xuất tự động cho trên hình 4.1.1. 
 
 Sản xuất tự động

Thiết kế 
tự động 

Xây dựng kết 
cấu tự động

Công nghệ
tự động

Thử nghiệm
tự động 

 
 

Hình 4.1.1: Sơ đồ chung của sản xuất tự động 
 

 Thiết kế tự động là thiết kế tối ưu bằng cách tổng hợp các mô hình toán học.Thiết kế 
tối ưu được hiểu là sự tìm thấy phương án thiết kế tốt nhất với mục tiêu xác định. Nhờ thiết 
kế tự động, việc thiết kế sơ bộ đã dễ dàng được thực hiện. Các thiết kế sơ bộ này bao gồm 
xác định các kích thước cơ bản, các đặc tính kỹ thuật, các sơ đồ kết cấu và các mô hình 
toán học của các sản phẩm. 
 Xây dựng kết cấu tự động thực hiện việc tổng hợp các yếu tố kết cấu nhờ máy tính 
điện tử. Khi xây dựng kết cấu, về cơ bản tiến hành theo sơ đồ kết cấu,  mà nó nhận được từ 
giai đoạn thiết kế tự động. Người ta hoàn chỉnh sơ đồ bằng việc xây dựng kết cấu và công 
nghệ gia công các phần tử bộ phận ( các phần tử liên kết, các phần tử chuyển động, các 
phần tử làm kín vv…), xác định các kích thước, dung sai, sai lệch hình dáng hình học vv… 
 Nhờ xây dựng kết cấu tự động, các tài liệu kỹ thuật cần thiết cho việc chuẩn bị công 
nghệ của quá trình sản xuất đã được thực hiện. Các tài liệu kỹ thuật bao gồm các bản vẽ 
được vẽ bằng máy theo các chương trình đã được soạn thảo và các điều kiện kỹ thuật (điều 
kiện lắp ráp, kiểm tra vv…). Trong sản xuất, các mẫu kết cấu máy đã được xây dựng và tập 
hợp dưới dạng ngân hàng mẫu. Ngân hàng mẫu này chứa đựng các thông tin cần thiết cho 
việc chế tạo sản phẩm. 
 Công nghệ tự động là công nghệ tối ưu, được thực hiện nhờ máy tính điện tử. Trong 
giai đoạn công nghệ, người ta xây dựng các quá trình công nghệ tối ưu (lựa chọn thiết bị, 
dụng cụ, chế độ cắt khi gia công cơ vv…) và các phần mềm dùng cho các hệ thông tin, hệ 
điều khiển và các máy công cụ. 
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 Thử nghiệm tự động là sự xác nhận bằng thực nghiệm các tham số của mô hình toán 
học. Trong giai đoạn này, người ta xây dựng các kế hoạch thử nghiệm tối ưu, các phương 
pháp xác định các tham số của mô hình bằng số liệu thực nghiệm. 
 Chúng ta chỉ nghiên cứu vấn đề thiết kế tự động. 
 
§2- Cấu trúc mô hình toán học 
 Mô hình toán học là tên gọi quy ước của tập hợp các phần tử, các điều kiện và các 
giới hạn, mà chúng mô tả sự hoạt động của các phần tử, các cụm máy và toàn máy. 
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Hình 4.2.1: Cấu trúc của mô hình toán học 
 
 Một mô hình chung cần phải phản ánh các thông số cơ bản sau: 

- Khả năng làm việc (tác động tương hỗ với môi trường bên ngoài và các phần tử 
khác). 

- Sự cân bằng năng lượng, hiệu suất. 
- Độ ổn định (dự trữ độ bền, độ bền lâu vv…). 
- Hiệu quả kinh tế (giá thành sản xuất và sử dụng, tính công nghệ vv…). 
Mô hình chung thường bao gồm các mô hình bộ phận, mà chúng thể hiện các nhân 

tố riêng của sự hoạt động của hệ. 
 Mô hình thực hiện việc biến đổi các tham số đầu vào (thể hiện các chế độ tải trọng, 
môi trường vv…) thành các tham số đầu ra (đặc trưng cho các quá trình và trạng thái của 
hệ). 
 Thí dụ, khi thiết kế các cánh của tuốc bin khí, người ta sử dụng các thông số đầu 
vào như số vòng quay của rô to, áp lực, vận tốc, nhiệt độ và lưu lượng của khí đi vào tuốc 
bin, các bán kính tại các tiết diện đầu và cuối vv… Các tham số đầu ra gồm các chỉ số, mà 
nó đặc trưng cho thành phần của khí ở đầu ra của tuốc bin như ứng suất và nhiệt độ của 
cánh tuốc bin, dạng prôfin của tiết diện của các cánh tại các các bán kính khác nhau vv… 
 Các blốc biến đổi chứa các blốc và các mô đun, mà mỗi blốc và mô đun này thực 
hiện các phần biến đổi xác định (thí dụ: tính ứng suất trong cánh tuốc bin vv…). 

 131



 Các tham số đầu vào chia ra thành tham số đã cho (mà chúng tham gia vào trong 
mô hình của hệ chung nhiều hơn) và tham số điều khiển. Chính các tham số điều khiển hay 
tham số trong này cho phép thực hiện các quá trình tối ưu. Các quá trình tối ưu này được 
thực hiện nhờ các blốc tối ưu trong. Trong blốc này chứa các điều kiện tối ưu vạn năng và 
đơn giản nhất (khối lượng nhỏ nhất, hiệu suất cao nhất…), mà chúng cho phép đạt được các 
tối ưu cục bộ. Blốc tổ chức, mà nó xác định các vùng trị số có thể xẩy ra của các tham số 
điều khiển và tham số đầu ra, có vai trò rất quan trọng. 
 Mô hình còn chứa các ngân hàng dữ liệu (nơi lưu trữ thông tin cần thiết để làm 
việc) và blốc điều khiển. Blốc điều khiển cho phép tác động lên các tham số bổ sung, thực 
hiện việc đổi phương án vv… Trong mô hình có thể có blốc hiển thị trực tiếp - nơi tạo nên 
các hình ảnh và các thông tin. Tất cả các blốc của mô hình có quan hệ với nhau, và bản 
thân mô hình cũng có thể là một bộ phận của một mô hình phức tạp hơn. 
 Sự làm việc của các mô hình được thực hiện theo nguyên tắc làm gần đúng liên tiếp. 
 Ban đầu, người ta sử dụng các giá trị đầu tiên của các tham số điều khiển. Chúng 
cùng với các tham số đã cho tham gia vào blốc biến đổi, nơi mà các tham số đầu ra được 
hình thành. Các tham số đầu ra được định hướng trong các blốc tối ưu và blốc tổ chức, nơi 
mà trong đó hình thành các chỉ dẫn về sự thay đổi các giá trị khởi thuỷ của các tham số 
điều khiển. Sau đó chúng được đưa đến các phép tính gần đúng tiếp theo, trong khi đó các 
chu trình để hoàn thiện quá trình tối ưu hoá vẫn tiếp tục diễn ra. 
 Các kết quả cuối cùng được nhập vào ngân hàng dữ liệu và nhập vào các mô hình 
tiếp theo của hệ thống. 
 
§3- Các nguyên tắc chung để thành lập hệ thiết kế tự động 
 Khi xây dựng một hệ thống thiết kế tự động phải sử dụng hợp lý các nguyên tắc 
chung sau: 
 -  Nguyên tắc blốc - mô đun; 

-  Nguyên tắc cấp bậc; 
-  Nguyên tắc thích nghi và phát triển; 
-  Nguyên tắc thống nhất thông tin; 
-  Nguyên tắc lặp. 
Nguyên tắc blốc- mô đun được xây dựng trên cơ sở một hệ thống được thành lập từ 

các blốc và các mô đun độc lập. 
Blốc của hệ thống thiết kế tự động là một phần của hệ thống, có chức năng xác định 

(thí dụ blốc tổ chức, blốc động lực học khí vv…). 
Mô đun là những phần tử cấu trúc nhỏ nhất của blốc (thí dụ mô đun để xác định ứng 

suất kéo, tính mô men xoắn vv…).  
Mỗi blốc của hệ sẽ thực hiện các nhiệm vụ xác định, có thông tin đầu vào và đầu ra 

của mình, nó được thành lập và được tách ra biệt lập chỉ sau khi tham gia vào trong hệ 
thống thiết kế tự động. Trong các blốc còn chia ra blốc tiêu chuẩn (Thí dụ blốc giải hệ 
phương trình, blốc bài toán lý thuyết đàn hồi phẳng vv…). Các blốc tiêu chuẩn là bất biến 
đối với các chi tiết và cụm chi tiết được tham gia mô hình toán học, giống như các chi tiết 
tiêu chuẩn. Khi thiết lập các blốc tiêu chuẩn, người ta sử dụng rộng rãi các thư viện chương 
trình chuẩn. Việc áp dụng nguyên tắc blốc-mô đun là rất cần thiết, bởi vì việc xây dựng thử 
đồng loạt các hệ thống thường hay kết thúc thất bại. 

Nguyên tắc cấp bậc của mô hình là mỗi mô hình toán học được xây dựng như một 
thành phần tạo nên mô hình cấp cao hơn. Thí dụ, mô hình toán học của chi tiết tham gia 
vào mô hình cụm chi tiết, và mô hình của cụm chi tiết lại tham gia vào mô hình của sản 
phẩm. 

Nguyên tắc cấp bậc phản ánh sự hơn kém cấp hạng trong một hệ thống phức tạp bất 
kỳ. 

Nguyên tắc thích nghi và phát triển của hệ thống thiết kế tự động cần phải phù hợp 
với thực tế phức tạp của thiết kế. Các phương pháp tính và thiết kế, sự đảm bảo của các 
chương trình của chúng phải là yếu tố cơ bản khi soạn thảo mô hình toán học. 
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Hình 4.3.1: Sơ đồ quá trình hoạt động của hệ thống thiết kế tự động  
 
Một cách hợp lý, có thể sử dụng độc lập khi thực hiện các phép tính kỹ thuật cho 

các mô hình và các blốc của chúng. Điều này làm thúc đẩy nhanh và giảm bớt việc tổng 
hợp các hệ phức tạp, việc soạn thảo hệ thống thiết kế tự động. 

Khi thành lập một hệ thống cần phải dự kiến trước khả năng tham gia vào các mô 
đun mới và tác động tương hỗ rộng rãi với các hệ thống khác. 

Nguyên tắc thống nhất thông tin: theo nguyên tắc này, tất cả các dòng thông tin 
trong hệ thống phải dung hợp với nhau. Việc xây dựng chương trình phải được thực hiện 
bằng một trong các ngôn ngữ vạn năng (thí dụ ngôn ngữ PL, ngôn ngữ Fortran). Các thuật 
ngữ, các ký hiệu, các thứ nguyên phải thống nhất trong toàn hệ thống. Sẽ là hợp lý nếu 
bước đầu thành lập hệ thống đã đưa ra các yêu cầu thống nhất cho các chương trình, mà nó 
được thực hiện bởi các mô hình và các blốc của hệ thống (hướng dẫn, mô tả, đồ thị thuật 
toán vv…). 

Khi có nhiều chương trình cùng hoạt động thì cần thiết phải có các chương trình 
điều khiển. Để xây dựng các chương trình này và để chúng làm việc được thuận tiện, phải 
sử dụng các ngôn ngữ vạn năng thích hợp cho hệ thống thiết kế tự động – với các từ khoá 
và các phương pháp điều khiển hay thêm các thủ tục điều khiển vào ngôn ngữ thuật toán 
điều khiển. 

Nguyên tắc lặp của hệ thống thiết kế tự động: theo nguyên tắc này, các kết quả 
được làm chính xác dần và cụ thể hoá bằng phương pháp gần đúng liên tiếp. 

Sơ đồ chung về sự hoạt động của hệ thống cho trên hình 4.3.1. Ban đầu, xuất phát từ 
nhu cầu của hệ thống cũ và tối ưu hoá sơ bộ, người ta xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho 
các tham số cơ bản của sản phẩm. Các tham số này tham gia vào các đường dây phân tích, 
nơi mà người ta nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật của các dạng sản phẩm khác nhau và các 
phương án kết cấu của chúng một cách tỉ mỉ hơn. Các điều kiện kỹ thuật đối với tất cả các 
sản phẩm cho phép chỉ ra các tham số cần thiết của cụm chi tiết và chi tiết, cung cấp khả 
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năng lựa chọn các sơ đồ kết cấu, xác định các kích thước, khuôn khổ, khối lượng, tiến hành 
tối ưu cục bộ chúng. 

Sau khi “ hình dạng “ của các chi tiết đã được làm rõ thì bắt đầu quá trình tổng hợp. 
Dựa trên các đặc trưng kỹ thuật của các chi tiết, người ta làm chính xác thêm các tham số 
của các cụm chi tiết và các sản phẩm, và các tham số này được tham gia vào các blốc tối ưu 
hoá của hệ cũ. Trong blốc tối ưu hoá, các chỉ dẫn về sự biến đổi của các tham số và các đặc 
trưng của sản phẩm được thành lập, và chức năng mới của chúng là tham gia vào đường dây 
phân tích cho vòng lặp thứ hai (chu kỳ thứ hai), và quá trình tiếp tục được lặp lại. 

Một đặc điểm rất quan trọng của quá trình lặp của thiết kế tự động là: Các chu trình 
đầu tiên chỉ được thực hiện với mô đun cấp sản phẩm  và mô đun cấp cụm chi tiết. Việc 
soạn thảo các thiết kế từng giai đoạn của bài toán kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật được 
thực hiện trong các mô đun này. 

Chu trình đầy đủ với tất cả các cấp của mô đun chỉ được thực hiện sau khi đã xác 
định được kết cấu cơ bản của sản phẩm. 

Nguyên tắc lặp được sử dụng không chỉ để tính toán cả hệ mà còn để tính từng mô 
đun riêng. 
 
§4- Mục đích và phương pháp tối ưu hoá 
 Một trong các ưu điểm cơ bản của hệ thống thiết kế tự động là khả năng lựa chọn 
phương án giải tối ưu. Thiết kế tự động và thiết kế tối ưu là hai việc đồng thời. Khái niệm 
lời giải tối ưu được hiểu là sự lựa chọn phương án tốt nhất theo một vài mục tiêu trong số 
nhiều khả năng có thể xẩy ra. 
 Cần phải chú ý đến nguyên tắc cơ bản của tối ưu hoá: Việc đánh giá chất lượng của 
hệ thống cấp này xác định nhờ hiệu quả hoạt động của nó trong hệ thống cấp cao hơn.
 Tuy nhiên trong tính toán thực tế, với phần lớn các trường hợp, có thể sử dụng tối 
ưu hoá trong và tối ưu hoá cục bộ của chi tiết, cụm chi tiết và của tất cả sản phẩm, mà các 
tối ưu hoá này rất cần thiết cho tối ưu hoá toàn bộ. 
 Mục đích của tối ưu hoá cục bộ có thể là hiệu suất cao nhất, khối lượng nhỏ nhất, 
chí phí chế tạo ít nhất vv… 
 Bài toán tối ưu tổng quát được phát biểu như sau: 
 Cực đại hoá (cực tiểu hoá) hàm 
  max(min))x(f →                                                                            (4.4.1) 
 Với các điều kiện: 
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m,1i,b),,)(x(g
                                                                   (4.4.2) 

 Bài toán (4.4.1) và (4.4.2) được gọi là một quy hoạch; hàm f(x) được gọi là hàm 

mục tiêu, các hàm m,1i),x(ig =  được gọi là các hàm ràng buộc; mỗi đẳng thức hoặc bất 

đẳng thức trong hệ (4.4.2) được gọi là một ràng buộc. Tập hợp 

  { }m,1i,ib),,)(x(igXxD =≥=≤∈=                                                (4.4.3) 

được gọi là miền ràng buộc (hay miền chấp nhận được).  
Mỗi điểm D)nx,...,2x,1x(x ∈= được gọi là một phương án (hay một lời giải 

chấp nhận được). Một phương án x* ∈D đạt cực đại (hay cực tiểu) của hàm mục tiêu, cụ thể 
là: 

  (Đối với bài toán max) Dx),x(f)x(f ∈∀≥∗

  (Đối với bài toán min) Dx),x(f)x(f ∈∀≤∗

được gọi là phương án tối ưu (lời giải tối ưu). Khi đó giá trị f(x*) được gọi là giá trị tối ưu 
của bàitoán. 
 Phân loại các bài toán tối ưu: 
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 Một trong những phương pháp hiển nhiên nhất để giải bài toán đặt ra là phương 
pháp điểm diện: Tính giá trị hàm mục tiêu f(x) trên tất cả các phương án, sau đó so sánh 
các giá trị tính được để tìm ra giá trị tối ưu và phương án tối ưu của bài toán. Tuy nhiên 
cách giải quyết này khó có thể thực hiện được, ngay cả khi kích thước của bài toán (số biến 
n, số ràng buộc m) là không lớn, bởi vì tập D thông thường gồm một số rất lớn các phần tử, 
trong nhiều trường hợp còn là không đếm được. Do vậy để giải các bài toán tối ưu cần phải 
có những nghiên cứu trước về mặt lý thuyết để có thể tách bài toán tổng quát thành những 
lớp bài toán “dễ giải”. Các nghiên cứu lý thuyết đó thường là: 

- Nghiên cứu các tính chất của các thành phần bài toán (hàm mục tiêu, các hàm 
ràng buộc, các biến số, các hệ số…); 
 - Các điều kiện tồn tại lời giải chấp nhận được; 
 - Các điều kiện cần và đủ của cực trị; 
 - Tính chất của các đối tượng nghiên cứu. 
 Dựa trên tính chất của các thành phần bài toán và đối tượng nghiên cứu, người ta 
phân các bài toán tối ưu (quy hoạch toán học) thành các loại sau: 
 - Quy hoạch tuyến tính nếu hàm mục tiêu f(x) và tất cả các hàm ràng buộc 

m,1i),x(ig =  là tuyến tính; 

 - Quy hoạch tham số nếu các hệ số trong biểu thức của hàm mục tiêu và của các 
ràng buộc phụ thuộc tham số; 
 - Quy hoạch động nếu đối tượng xét là quá trình có nhiều giai đoạn nói chung, hay 
các quá trình phát triển theo thời gian nói riêng; 
 - Quy hoạch phi tuyến nếu f(x) hoặc có ít nhất một trong các hàm gi(x) là phi tuyến, 
hoặc cả hai trường hợp đó cùng xảy ra; 
 - Quy hoạch rời rạc nếu miền ràng buộc D là tập rời rạc. Trong trường hợp riêng khi 
các biến chỉ nhận giá trị nguyên ta có quy hoạch nguyên. 
 - Quy hoạch đa mục tiêu nếu trên cùng miền ràng buộc ta xét các hàm mục tiêu 
khác nhau. 
 Có nhiều phương pháp giải các bài toán tối ưu đơn mục tiêu (như phương pháp biến 
đổi đơn hình, phương pháp gradien, phương pháp tìm kiếm trực tiếp vv…) và bài toán tối 
ưu đa mục tiêu (phương pháp người - máy, phương pháp nhượng bộ dần). Những phương 
pháp này đã được trình bầy trong các tài liệu chuyên ngành.  
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Phần V 
Các tiết máy ghép 

 
 Để tạo thành một cụm máy hay một máy, các chi tiết và các bộ phận máy được liên 
kết với nhau bằng cách này hoặc cách khác. Có hai loại liên kết: liên kết động như các bản 
lề, ổ trục, các bánh răng ăn khớp v.v... và liên kết cố định như mối ghép ren, mối ghép then, 
mối ghép bằng hàn v.v... 
 Các liên kết động được xác định theo sơ đồ động học. Các liên kết cố định được sử 
dụng do sự cần thiết đơn giản hoá việc chế tạo, giảm nhẹ lắp ráp, sửa chữa, vận chuyển ... 
Trong chế tạo máy các liên kết cố định được gọi là các mối ghép. Các mối ghép được chia 
ra làm hai loại lớn: mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được. 
 Với các mối ghép tháo được, ta có thể tách ra các bộ phận máy rời nhau mà các 
CTM ghép không bị hỏng. Các mối ghép ren, then, then hoa v.v... thuộc loại này. 
 Đối với các mối ghép không tháo được, ta không thể tháo rời các bộ phận máy mà 
không làm hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn các CTM ghép. Mối ghép bằng đinh tán, ghép 
bằng hàn thuộc loại này. 
 Thiết kế các mối ghép là công việc quan trọng vì phần lớn các gãy hỏng của máy 
thường xảy ra tại chỗ các mối ghép. 
 Chỉ tiêu cơ bản về khả năng làm việc và tính toán mối ghép là độ bền - độ bền tĩnh 
và độ bền mỏi. Cần cố gắng bố trí kết cấu sao cho đạt được độ bền đều giữa các phần tử của 
mối ghép , để có thể sử dụng hết khả năng chịu tải của vật liệu. 
 Trong một số trường hợp, ngoài độ bền, mối ghép còn đòi hỏi độ kín khít như các 
bình chứa, ống dẫn khí v.v... 
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Bài 1: ghép bằng then và then hoa 
 
§1- Mối ghép then 

1- Công dụng, phân loại 
a- Công dụng 
-  Ghép bằng then là mối ghép tháo được, được dùng để truyền mô men xoắn hoặc để 

dẫn hướng.  
- Mối ghép then được dùng rộng rãi vì cấu tạo đơn giản, chắc chắn, dễ tháo lắp, giá 

thành rẻ v.v... Nhược điểm chính của mối ghép là phải làm rãnh trên trục nên làm yếu trục 
(vì diện tích tiết diện bị giảm và sinh tập trung ứng suất). Trục bị gẫy thường vì ứng suất tập 
trung chỗ rãnh then quá lớn. Bên cạnh đó ghép bằng then khó bảo đảm các tiết máy lắp 
ghép được chính xác và khả năng tải yếu. 

- Ghép bằng then là mối ghép được tiêu chuẩn hoá. Vật liệu then phần lớn là thép có 
giới hạn bền 500 ÷ 600 MPa, thí dụ thép CT5, CT6, 40, 45, v.v... 

b- Phân loại  
Có thể chia mối ghép then thành 2 loại lớn: 
- Then ghép lỏng: then bằng, then dẫn hướng và then bán nguyệt, tạo thành mối ghép 

lỏng. 
- Then ghép căng: then ma sát, then vát, then tiếp tuyến, tạo thành mối ghép căng. 

2- Then ghép lỏng: 
 Mối ghép then lắp lỏng có mặt làm việc là hai mặt bên. Trong mối ghép có khe hở 

hướng tâm. Loại then này chỉ truyền được mô men xoắn chứ không truyền được lực dọc 
trục. 
 Then ghép lỏng gồm then bằng, then dẫn hướng và then bán nguyệt. 

 Then bằng có tiết diện là hình chữ 
nhật (hình 5.1.1), hai mút của then được gọt 
bằng hoặc gọt tròn.  

Tiêu chuẩn quy định hai   kiểu ghép 
tuỳ theo chiều sâu của rãnh trên trục và rãnh 
trên mayơ. Đối với mayơ bằng gang và bằng 
những vật liệu có  độ bền kém hơn vật liệu 
trục thì  dùng kiểu I  ( có rãnh  trên may ¬ 
sâu hơn kiểu II), còn các trường hợp khác 
dùng kiểu II (kích thước cho trong sổ tay). 
           Thông thường dùng một then bằng, 
nhưng đôi khi ở những kết cấu chịu tải  
trọng lớn,  người ta dùng hai hoặc  ba  
then. Hai then thường đặt dưới một góc 
180o, nếu ba then thì đặt lệch nhau một góc 
120o. 

Hình 5.1.1: Mối ghép then bằng

Nhược điểm của then bằng là khó bảo đảm tính đổi lẫn, do đó hạn chế việc sử dụng 
trong sản xuất hàng loạt.  

Then dẫn hướng: có hình dạng như then bằng, dùng trong trường hợp cần di động 
tiết máy dọc theo trục (thí dụ trong các hộp số v.v...). Khi chiều dài di trượt không lớn, then 
được bắt vít vào trục (hình 5.1.2a). Khi cần di động tiết máy một khoảng dài thì then được 
ghép với mayơ (hình 5.1.2b,c). Khả năng tải của then dẫn hướng kém hơn then hoa, do đó ít 
dùng hơn. 
 Then bán nguyệt (hình 5.1.3): Ưu điểm của then bán nguyệt là có thể tự động thích 
ứng với các độ nghiêng của rãnh mayơ; cách chế tạo then và rãnh then cũng đơn giản. 
Nhược điểm của then bán nguyệt là phải phay rãnh sâu trên trục làm trục bị yếu nhiều. 

Then bán nguyệt chủ yếu dùng ở các mối ghép chịu tải trọng nhỏ. Khi mayơ ngắn 
dùng một then, nếu mayơ dài dùng hai then. 
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a) 

b) c)  
Hình 5.1.2: Mối ghép then dẫn hướng 

 
 

 
Hình 5.1..3: Then bán nguyệt                                         Hình 5.1.4: Then vát 

 
3- Sơ lược về then ghép căng 

Khác với then lắp lỏng, then lắp căng làm việc ở các mặt trên và dưới, còn ở mặt 
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bên thì có khe hở. Vì tạo thành mối ghép căng nên then không những truyền được mô men 
xoắn, mà còn truyền cả được lực dọc trục. Đồng thời khả năng chịu va đập của loại then 
này tốt. Tuy nhiên mối ghép dễ gây lệch tâm nhiều, làm cho mayơ bị nghiêng đi và gây 
rung động cho các tiết máy ghép. Dó đó hiện nay rất ít dùng loại then này và trong các máy 
chính xác thì không dùng. 
 Then ghép căng chia làm các loại: then vát, then ma sát và then tiếp tuyến. Trừ then 
tiếp tuyến, rãnh then trên mayơ phải có độ dốc bằng độ dốc của then. 

a- Then vát 

Hình 5.1.5: Các kiểu then vát

Loại then này được vát một 
mặt để có độ dốc 1:100 (hình 5.1.4). 
Then vát có kiểu có đầu (hình 
5.1.5a), có kiểu không đầu mà gọt 
bằng hoặc  gọt tròn hai mút (hình 
5.1.5b, c). 
 Then vát (hình 5.1.5) có tiết 
diện hình chữ nhật. Trục và mayơ 
đều phải làm rãnh nên trục bị yếu  
nhiều hơn so với dùng then ma sát,  

   nhưng mayơ lại ít bị yếu hơn. 

   
Hình 5.1.6: Then ma sát 

 
b- Then ma sát 
Mặt dưới của then ma sát (hình 5.1.6) là mặt trụ có cùng đường kính với trục. Khi 

đóng then áp chặt vào bề mặt trục (hai mặt bên có khe hở), then làm việc nhờ lực ma sát. 
Ưu điểm của loại then này là không 
cần rãnh trên trục nên không làm yếu 
trục, ngoài ra, có thể lắp ở bất  kỳ chỗ 
nào trên trục và khi quá tải, then có 
tác dụng bảo đảm an toàn. 

c- Then tiếp tuyến 
Loại này do hai then vát một 

mặt tạo thành. Mặt làm việc là mặt 
hẹp, hai mặt làm việc song song với 
nhau. Mối ghép then tiếp tuyến khác 
với các mối ghép  then  vát  kể trên ở  
chỗ  có  độ  dôi  theo phương tiếp 
tuyến (mà không theo hướng tâm), độ  
dôi này được tạo nên bằng cách đóng  
hai then vào rãnh. Then tiếp tuyến 

làm việc dựa vào sự chèn dập trên hai mặt hẹp. Nếu dùng một then tiếp tuyến (một cặp then 
vát) thì chỉ truyền được mô men xoắn một chiều. Khi truyền mômen xoắn hai chiều phải 
dùng hai then tiếp tuyến đặt cách nhau dưới một góc 120 ÷ 135o (hình 5.1.7). 

Hình 5.1.7: Then tiếp tuyến 
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 Mối ghép then tiếp tuyến được dùng trong ngành chế tạo máy hạng nặng, chịu tải 
trọng lớn. 
         d-  Tính sức bền then lắp lỏng 
 Các phần tử của mối ghép then (tiết diện, rãnh v.v...) đều được tiêu chuẩn hoá, trong 
tiêu chuẩn có quy định kích thước của then (b × h), rãnh v.v... tuỳ theo đường kính trục d 
của từng loại then khác nhau. Vì vậy tính mối ghép then thường là tiến hành kiểm nghiệm 
ứng suất sinh ra trên bề mặt tiếp xúc hay trên tiết diện nguy hiểm hoặc xác định chiều dài 
của then theo ứng suất cho phép đã chọn. 
 Xét điều kiện làm việc của then bằng (hình 5.1.8) ta thấy các dạng hỏng có thể xẩy 
ra là dập các mặt bên và bị cắt theo tiết diện A-A. Giả 
thiết áp suất và ứng suất phân bố đều trên bề mặt làm 
việc của then. 
 Điều kiện bền dập là: 

 [ d
11

d )th(dl

T2

l)th(

F σσ ≤
−

=
−

= ] (5.1.1)

 Điều kiện bền cắt có dạng:                                            
 τc = F /bl = 2T/bdl ≤ [τc]                  (5.1.2) 
Trong đó: 

l -  chiều dài làm việc của then;    
t1 -  chiều sâu rãnh then trên trục;   
[σd] - ứng suất dập cho phép (MPa); 
[τc] - ứng suất cắt cho phép (MPa); 
T -mômen xoắn truyền qua mối ghép then (Nmm); 
d - đường kính trục (mm).                                             

Hình 5.1.8: Sơ đồ 
tính then bằng 

Tuỳ trị số mômen xoắn đã cho có thể xác định được chiều dài then theo công thức 
(5.1.1) hoặc (5.1.2). Nếu l tính được lớn hơn chiều dài mayơ, phải tăng chiều dài mayơ 
(trong điều kiện có thể) hoặc tăng số then, nhưng thường không nên lấy quá hai then (nếu 
dùng 2 then thì các then đặt lệch nhau 1800. 

Tính mối ghép then bán nguyệt cũng tiến hành tương tự như trên. 
 
§2- Mối ghép then hoa 

1- Giới thiệu, công dụng, phân loại 
 Ghép bằng then hoa là ghép mayơ vào trục nhờ các răng của trục lồng vào các rãnh 
đã được chế tạo sẵn trên mayơ. Loại mối ghép này, nhất là mối ghép then hoa răng chữ 
nhật, có thể coi như mối ghép nhiều then mà các then làm liền với trục. 
 So với ghép then, mối ghép then hoa có những ưu điểm sau đây: 
 - Đảm bảo mối ghép được đồng tâm hơn, dễ di động tiết máy trên trục. 
 - Khả năng chịu tải lớn hơn so với mối ghép then cùng kích thước, do diện tích bề 
mặt làm việc lớn hơn và tải trọng phân bố đều hơn trên các răng. 
 - Độ bền mỏi cao hơn, chịu va đập và tải trọng động tốt hơn. 
 Nhược điểm: 
 - Có tập trung ứng suất ở góc rãnh (ít hơn so với mối ghép then ). 
 - Tải trọng phân bố giữa các răng không đều nhau. 
 - Cần có những dụng cụ và thiết bị chuyên môn để chế tạo và kiểm tra. 

Phân loại:  
- Theo tính chất của mối ghép có thể chia ra làm hai loại: Ghép cố định khi mayơ 

được cố định trên trục (không thể trượt dọc trục); ghép di động khi mayơ có thể trượt dọc 
trục. 
 Trong trường hợp ghép di động, trục có dạng hình trụ; còn trường hợp ghép cố định, 
trục có thể chế tạo hình trụ hoặc hình côn. Then hoa hình côn làm cho mayơ khít với  trục, 
làm việc tốt ngay cả khi chịu tải trọng thay đổi. Mối ghép này chủ yếu được dùng trong 
ôtô, máy kéo v.v... ở đây ta chỉ nghiên cứu mối ghép then hoa hình trụ. 
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             Hình 5.1.9: Then hoa răng 

chữ nhật 
Hình 5.1.10: Then hoa răng 
thân khai và răng tam giác  

 
 - Theo dạng răng phân ra: then hoa răng chữ nhật (hình 5.1.9), răng thân khai (hình 
5.1.10a, b) và răng tam giác (hình 5.1.10c); trong đó then hoa răng chữ nhật được dùng 
nhiều hơn cả. 
 Kích thước của then hoa được chọn trong các sổ tay chi tiết máy. 

2- Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa 
 Có 3 phương pháp định tâm then hoa: 
 - Định tâm theo cạnh bên (hình 5.1.9c; 5.1.10a; 5.1.10c) 
 - Định tâm theo đường kính ngoài (hình 5.1.9a;  5.1.10b) 
 - Định tâm theo đường kính trong (hình 5.1.9a). 
 Định tâm theo cạnh bên không bảo đảm được chính xác độ đồng tâm giữa mayơ và 
trục, nhưng tải trọng phân bố đều trên các răng. Vì vậy kiểu lắp này dùng cho các mối ghép 
chịu mômen xoắn lớn nhưng không yêu cầu cao về độ đồng tâm. 
 Với những kết cấu yêu cầu độ đồng tâm cao, dùng kiểu lắp theo đường kính ngoài 
hoặc theo đường kính trong. Dùng kiểu lắp theo đường kính ngoài khi lỗ mayơ không nhiệt 
luyện hoặc độ rắn không lớn, có thể truốt được. Trường hợp ngược lại thì dùng kiểu lắp 
theo đường kính trong. Lắp theo đường kính trong có thể đạt được độ đồng tâm cao hơn. 

3- Tính sức bền mối ghép then hoa 
 Cũng như mối ghép then bằng, mối ghép then hoa có thể bị hỏng do dập bề mặt làm 

việc. Ngoài ra, do biến dạng và khe hở, gây nên những dịch chuyển tương đối giữa các bề 
mặt làm việc, mối ghép then hoa có thể bị hỏng do mòn. 
 Để tránh dập, có thể tính toán qui ước theo điều kiện ứng suất trung bình σd trên bề 
mặt làm việc của then hoa không vượt quá trị số cho phép. 

[ d
m

d lhzd

T2 σ
ψ

σ ≤= ]                                                                         (5.1.3) 

Trong đó: T - mômen xoắn truyền qua mối ghép (N.mm); 
l - chiều dài mối ghép (mm);  
dm - đường kính trung bình của then hoa (mm) (hình 5.1.9a); 
z  - số răng;  
ψ = 0,7 ÷ 0,8 – hệ số xét đến sự phân bố tải không đều trên các răng. 
 [σd] - ứng suất dập cho phép (Mpa); 
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 h - chiều cao bề mặt tiếp xúc của răng (mm): 
  - Với răng chữ nhật (hình 5.1.9): 

  f2
2

dD
h −

−
= ; 

2

dD
dm

+
=  

với  f - cạnh vát đỉnh răng; 
- Với răng thân khai (hình 5.1.10a, b): 

h = 0,8m ;  dm = mZ; 
với m - môđun của răng; 

- Với răng tam giác (hình 5.1.10c). 

  
2

dD
h ab −= ; 

2

dD
d ab

m

+
=  

với Db , da là đường kính đỉnh và đường kính chân của then hoa tam giác (cho trong sổ tay). 
 Vì những kích thước then hoa đã được tiêu chuẩn hoá và chọn theo đường kính của 
trục, cho nên tính then hoa thường là định chiều dài tính toán một của răng hoặc kiểm 
nghiệm ứng suất trên bề mặt làm việc theo các công thức trên. 
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Bài 2: Ghép bằng đinh tán 

 
§1- Khái niệm chung 

1- Giới thiệu, phân loại 
 Đinh tán là một thanh hình trụ tròn, một đầu có mũ gọi là mũ sẵn, còn đầu kia sẽ 
tán thành mũ tán, sau khi đặt vào lỗ trên chi tiết ghép (hình 5.2.1). 

             
Hình 5.2.1: Mối ghép đinh tán 

 Đinh tán được chế tạo bằng thép tròn. Lỗ đinh chế tạo bằng cách đột hoặc khoan, 
hoặc trước đột sau khoan. Đột lỗ là phương pháp cho năng suất cao nhưng chỉ dùng được 
đối với những tấm không dày quá 25mm, đồng thời phương pháp này tạo nên những vết nứt 
nhỏ quanh mép lỗ. 
 Đinh có thể tán bằng phương pháp tán nguội (không nung  nóng đinh) hoặc phương 
pháp tán nóng (nung đầu đinh tới nhiệt độ 1000 ÷ 1100oC). Tán nguội dùng cho các đinh 
tán bằng thép đường kính dưới 8 ÷ 10mm hoặc đinh tán bằng kim loại màu đường kính bất 
kỳ. Tán nóng dùng cho các đinh tán bằng thép đường kính trên 8 ÷ 10mm. 
 Việc tán đinh có thể thực hiện bằng tay hoặc bằng máy. 
 Để mối ghép được kín người ta tán biên, bằng cách dùng búa và đục bằng tán quanh 
mép biên (hình 5.2.1b). 
 Theo hình dạng mũ đinh, có thể chia ra các loại: đinh mũ chỏm cầu, mũ côn, mũ 
chìm, mũ nửa chìm v.v... (hình 5.2.2). Đinh tán mũ chỏm cầu được thông dụng hơn cả vì dễ 
chế tạo. 
 Ngoài các loại đinh tán kể trên, còn dùng các loại đinh tán đặc biệt khác nữa: đinh 
tán rỗng (hình 5.2.3a,b), đinh tán nổ (hình 5.2.3c). 

Đinh tán thép thường làm bằng thép tròn, vật liệu thường dùng là thép ít các bon 
như CT2, CT3, 10, 15, v.v... Đôi khi dùng thép hợp kim, đồng, nhôm vv…       

      
Hình 5.2.2: Các loại đinh tán                                   Hình  5.2.3: Đính tán đặc biệt 

Phân loại: 
 Theo công dụng các mối ghép đinh tán được chia ra: 
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Hình  5.2.4:  Mối ghép đinh tán giáp mối 

 
- Mối ghép chắc: chỉ dùng để truyền tải; dùng trong các kết cấu như cầu, dàn cần 

trục v.v... 
 - Mỗi ghép chắc kín: vừa dùng để truyền tải, vừa có tác dụng kín khít; dùng trong 
các nồi hơi, bình chứa có áp suất cao. 
 Theo hình thức cấu tạo: có mối ghép chồng (hình 5.2.1), mối ghép giáp mối có một 
hoặc hai tấm đệm (hình 5.2.4). 

Theo số dãy đinh: mối ghép một, hai hoặc nhiều dãy đinh. 
2- Ưu, nhược điểm, phạm vi sử dụng 

 Ưu điểm: Làm việc tin cậy, chắc chắn, dễ kiểm tra chất lượng mối ghép; Có khả 
năng chịu tải thay đổi và chấn động. 

Nhược điểm: Tốn kim loại, giá thành cao do phí tổn lao động lớn. 
Phạm vi sử dụng:  Ngày nay do sự phát triển của ngành hàn, phạm vi sử dụng của 

đinh tán đang dần dần bị thu hẹp. 
 Tuy nhiên, ghép đinh tán còn được dùng phổ biến trong các trường hợp sau: 
 - Những mối ghép đặc biệt quan trọng và những mối ghép trực tiếp chịu tải trọng 
chấn động hoặc va đập (như cầu, dàn cần trục trên 200 tấn v.v..). 
 - Những mối ghép nếu đốt nóng sẽ bị vênh hoặc giảm chất lượng (do đó không hàn 
được). 
 - Những mối ghép bằng các vật liệu chưa hàn được. 
§2- Cơ sở tính toán mối ghép đinh tán 

1- Nguyên tắc truyền tải trọng 
 Mối ghép đinh tán có thể truyền tải trọng bằng 2 phương pháp: bằng ma sát trên 
mặt tiếp xúc giữa hai tấm ghép và bằng cách gây ứng suất trong thân đinh. 
 Trường hợp tán nóng, lúc nguội thân đinh co lại theo chiều dọc và chiều ngang. 
Đinh co theo chiều dọc gây nên lực dọc xiết chặt các tấm ghép lại với nhau, nhờ đó giữa 

các tấm ghép sẽ sinh ra lực ma 
sát. Đinh co theo chiều ngang 
tạo nên khe hở giữa lỗ và thân 
đinh. 

F F

a) b)
Hình 5.2.5: Khả năng tải củ

 Thông thường mối 
ghép đinh tán chịu tải trọng 
ngang có xu hướng kéo các 
tấm ghép trượt tương đối với 
nhau. 

 

 Khi tải trọng nhỏ, chưa vượt 

a mối ghép đinh tán quá lực ma sát cực đại trên bề  
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mặt  tiếp xúc của cáctấm, tải trọng được truyền từ tấm nọ sang tấm kia nhờ lực ma sát. Trên 
đồ thị chuyển vị - tải trọng (hình 5.2.5b) giai đoạn này được biểu thị bằng đoạn  0 - 1. 
 Nếu tải trọng được tiếp tục tăng lên cho tới khi lớn hơn lực ma sát, các tấm ghép sẽ 
trượt đối với nhau một khoảng bằng khe hở giữa lỗ và thân đinh (đoạn nằm ngang 1 - 2 trên 
đồ thị).  Khi trượt hết khe hở (điểm 2), tải trọng vừa được truyền nhờ lực ma sát, vừa truyền 
bằng cách  gây ứng suất trong thân đinh. 
 Trường hợp tán nguội, đường kính đinh sẽ lấp đầy lỗ đinh và sẽ xiết chặt các tấm 
ghép lại. Khi này, mối ghép ngay từ đầu đã truyền tải trọng vừa bằng ma sát trên mặt tiếp 
xúc, vừa bằng cách gây ứng suất trong thân đinh. 
 Hình 5.2.5 biểu thị khả năng tải của mối ghép đinh tán (Hình 5.2.5a- trường hợp tán 
nguội; Hình 5.2.5b- trường hợp tán nóng): 
 - Đường A: quan hệ giữa lực ma sát và biến dạng; 
 - Đường B: quan hệ giữa lực tác dụng lên thân đinh và biến dạng; 
 - Đường C: khả năng tải của mối ghép – bằng tổng tung độ của hai đường A và B; 
 Như vậy, khả năng chịu tải của mối ghép tán nguội cao hơn tán nóng. 

2- Sự phân bố tải trọng 
 - Trong mối ghép nhiều hàng đinh, lực phân bố không đều trên các hàng. Tình hình 
phân bố lực phụ thuộc nhiều yếu tố: tính đàn hồi của vật liệu; tiết diện của tấm ghép; bước 
giữa các hàng đinh vv… 
 - Trong mối ghép 1 hàng đinh, lực cũng phân bố không đều giữa các đinh. 

- Để đơn giản cho thiết kế và chế tạo, người ta lấy đường kính các đinh trong mối 
ghép như nhau, do đó chỉ cần tính cho đinh chịu lực lớn nhất. 
    Việc xác định đinh chịu lực lớn nhất rất phức tạp, do đó: 

- Khi mối ghép chịu kéo nén, coi tải phân bố đều trên các đinh; 
- Khi chịu mô men nằm trong mặt phẳng tấm ghép, lực tác dụng lên mỗi đinh có 

phương vuông góc với bán kính quay, có chiều theo chiều quay của mô men, có trị số tỉ lệ 
với khoảng cách từ trọng tâm của tấm ghép đến tâm các đinh. Để xác định các lực này 
dùng các phương trình cân bằng tĩnh học. 

- Khi chịu đồng thời cả lực và mô men thì áp dụng nguyên lý cộng tác dụng để tính. 
- Vì khó xác định lực ma sát nên trong tính toán mối ghép chắc ta bỏ qua lực này, 

các phần tử mối ghép được thiết kế sẽ thừa bền.  
3- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 

Hình 5.2.6: Sơ đồ tính mối ghép 1 dẫy đinh

  Các dạng hỏng phụ thuộc vào đặc điểm 
mối ghép (có hoặc không có khe hở) và tính 
chất tải trọng (ổn định hay thay đổi). 
 Khi chịu tải tĩnh, mối ghép đinh tán có 
thể bị hỏng do: 

- Đinh bị cắt đứt; 
- Thành lỗ và thân đinh bị dập; 
- Tấm ghép bị kéo đứt tại tiết diện có lỗ 

đinh; 
- Mép cuối của tấm bị cắt rách dọc theo 

phương lực tác dụng. 
Khi chịu tải thay đổi và mối ghép có khe 

hở, đinh có thể bị: 
- Uốn gẫy do mỏi; 
- Kéo đứt mũ đinh do mỏi. 

§3- Tính mối ghép chắc 
1- Tính mối ghép chồng 1 dãy đinh chịu 

lực ngang 
 Xét trường hợp ghép chồng 1 dẫy đinh 
(hình 5.2.6). Gọi z là số đinh trong mối ghép, 
lực tác dụng lên mỗi đinh (hoặc lên một đoạn có 
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chiều rộng bằng bước đinh t) là:  Fz = F/z 
Để tránh các dạng hỏng nói trên các điều kiện bền sau đây phải được thoả mãn: 

Để thân đinh không bị cắt đứt: 
Fz ≤ (πd2/4) [τ]®                                                                                 (5.2.1) 

Với [τ]d - ứng suất cắt cho phép của đinh. 
 Để tránh thành lỗ và thân đinh không bị dập: 

Fz ≤  Sd [σd]                                                                                        (5.2.2) 
Với [σd] - ứng suất dập cho phép. 
 Để tấm không bị kéo đứt: 

Fz ≤ (t - d) S [σ]kt                                                                                (5.2.3) 
Với [σ]kt - ứng suất kéo cho phép của tấm; 
       S - chiều dày tấm ghép. 
 Để tấm không bị rách mép: 

Fz ≤  2(e- 2
d

) S [τ]t                                                                             (5.2.4) 

Với [τ]t - ứng suất cắt cho phép của tấm ghép. (Vì ứng suất cắt phân bố rất phức tạp trong 
các tiết diện ab và cd, nên chiều dài tính toán của các tiết diện này quy ước bằng e –d/2). 
            Chỉ cần 1 trong 4 dạng hỏng trên xẩy ra là mối ghép bị phá huỷ, do đó tốt nhất là 
nếu bị phá huỷ thì các dạng hỏng xảy ra đồng thời. Mối ghép có các dạng hỏng xảy ra đồng 
thời gọi là mối ghép có sức bền đều. Để tìm mối ghép có sức bền đều, tiến hành cân bằng 
từng đôi một các phương trình 2.1 đến 2.4 ta được các quan hệ thích hợp giữa các đại lượng 
t, d, s, e: 
  d = 2S,   t = 3d,   e = 1,5d 
 Đối với các mối ghép khác cũng tương tự như trên ta có: 
 Ghép chồng hai dãy đinh: 
  d = 2S ;      t = 4d ;     e = 1,5d; 
 Ghép chồng n dãy đinh: 
  d = 2S ;      t = (1,6n +1)d ;  e = 1,5d; 
 Ghép giáp mối hai tấm đệm, một dãy đinh: 
  d = 1,5S;   t = 3,5d ;   e  = 2d; 
 Ghép giáp mối hai tấm đệm hai dãy: 
  d = 1,5S ;  t = 6d;   e = 2d; 
 Ghép giáp mối hai tấm đệm, n dãy đinh: 
  d = 1,5S ;  t = (2,4n + 1)d:   e = 2d; 
 Sau khi chọn kết cấu theo các quan hệ kích thước trên đây, ta tiến hành kiểm 
nghiệm đinh theo điều kiện bền cắt. Gọi i là số tiết diện chịu cắt của mỗi đinh (đối với ghép 
chồng và ghép giáp mối một tấm đệm i = 1, đối với ghép giáp mối hai tấm đệm i = 2), số 
đinh cần thiết của mối ghép là: 

d

2 ][id

F4
z

τπ
≥                                                                (5.2.5) 

 Thường với chiều dầy tấm ghép đã cho hoặc chọn trước, tuỳ theo điều kiện chịu lực 
cụ thể để bố trí kiểu ghép, ta xác định được đường kính đinh, số đinh cần thiết và kích 
thước của mối ghép, sau đó kiểm nghiệm lại các điều kiện bền. 
 Hệ số độ bền của mối ghép: 
 Để đánh giá độ bền của mối ghép, người ta so sánh nó với độ bền của tấm nguyên, 
bằng cách dùng hệ số độ bền ϕ . 
 Hệ số độ bền ϕ là tỷ số giữa lực chịu tối đa của tấm ghép và tấm nguyên. Hệ số ϕ 
tính theo công thức sau: 

t

dt

][ts

][s)dt(

k

k −
=

−
=

σ
σ

ϕ                                                                      (5.2.6) 
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 Người ta đã xác định các trị số ϕ đối với các mối ghép có quan hệ kích thước theo 
quy định ở trên như sau: 
 Mối ghép 1 dãy đinh, 1 tiết diện chịu cắt  ϕ = 0,67 
 Mối ghép hai tấm đệm, một dãy đinh   ϕ = 0,71 
 Mối ghép chồng, hai dãy đinh    ϕ = 0,75... 
 Nhận xét rằng, để tăng hệ số độ bền có thể dùng 2 tấm đệm hoặc dùng mối ghép 
nhiều dẫy đinh. 

2- Tính mối ghép đinh tán nhiều dẫy đinh chịu lực ngang  
 - Chỉ tiêu về cắt và dập thân đinh: tính toán như trường hợp 1 dẫy đinh và mỗi đinh 
chịu một lực là:  Pz = P/z 
  - Dạng hỏng kéo đứt tấm và rách mép phụ thuộc vào vị trí các hàng đinh. Mối ghép 
có n dẫy đinh sẽ có n tiết diện bị làm yếu (có thể bị kéo đứt). Để xác định ứng suất tại các 
tiết diện này phải vẽ sơ đồ phân bố lực giữa các dẫy đinh, với giả thiết các hàng đinh sau 

chịu lực bớt đi một lượng bằng F
z

z1  với z1 là số đinh ở các hàng trước; z là tổng số đinh. 

Sau khi vẽ sơ đồ phân bố lực ta lấy các trị số lực tương ứng với các tiết diện nguy hiểm để 
kiểm tra điều kiện bền (tránh đứt tấm và rách mép). 

3- Tính mối ghép đinh tán chịu mô men nằm trong mặt phẳng tấm ghép 
  Khi chịu mô men, hai tấm ghép có xu hướng quay tương đối với nhau quanh trọng 
tâm tấm ghép. Mỗi đinh sẽ chịu một lực có phương vuông góc với bán kính quay, có chiều 
cùng với chiều mô men và có trị số tỉ lệ với khoảng cách từ tâm của đinh đến trọng tâm của 
mối ghép. 

Trong thực tế, để đơn giản cho thiết kế và chế tạo, thường lấy các đinh trong mối 
ghép có đường kính như nhau. Do đó, ta chỉ cần xác định lực tác dụng lên đinh chịu lực lớn 
nhất rồi tính tất cả các đinh theo lực đó. Để xác định lực tác dụng lên đinh chịu lực lớn nhất 
dùng phương trình  cân bằng mô men: 

MrzF
ii

k
i

=∑                                                                                     (5.2.7) 

Trong đó:  zi – số đinh cách trọng tâm tấm ghép một khoảng ri ; 
Fi – lực tác dụng lên đinh cách trọng tâm tấm ghép một khoảng ri ; 
k-  số loại bán kính khác nhau. 

Vì lực tác dụng lên mỗi đinh có trị số tỉ lệ với 
khoảng cách từ tâm của đinh đến trọng tâm của mối ghép 
nên: 
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1 =====                      (5.2.8) 

Rút Fi ở phương trình (5.2.8) và thay vào (5.2.7) ta 
có: 

∑
=

k

2

ii

max

max
rz

r.M
F                                               (5.2.9) 

4- Tính mối ghép đinh tán chịu cả lực và mô men nằm 
trong mặt phẳng tấm ghép 

Trường hợp mối ghép chịu cả lực F và mô men M, áp 
dụng nguyên lý cộng tác dụng để xác định lực tác dụng lên 

Hình 5.2.7: S
         ch

5- ứng su
ứng suất 

hoặc tải trọn
 

 

¬ đồ tính mối ghép   lên đinh chịu lực lớn nhất và dùng lực này để tính cho mối 
ịu mô men               ghép . 
ất cho phép 
cho phép của các mối ghép bằng thép CT0, CT2, và CT3 chịu tải trọng tĩnh 
g thay đổi nhưng không đổi chiều có thể lấy trong bảng 5.2.1. 
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Bảng 5.2.1:Trị số ứng suất cho phép dùng cho tính toán mối ghép bằng đinh tán. 
 

Trị số ứng suất cho phép, MPa Loại ứng suất Cách gia công lỗ 
Thép CT0, CT2 Thép CT3 

Khoan 140 140 
[τ]d Đột 100 100 

Khoan 280 320 
[σd] Đột 240 280 
[σ]kt Khoan hoặc đột 140 160 
[τ]d Khoan hoặc đột 90 100 

 
 Trường hợp mối ghép chịu tải trong thay đổi đổi chiều phải giảm bớt trị số ứng suất 
cho phép trong bảng bằng cách nhân với hệ số giảm ứng suất γ: 

)F/F(ba

1

maxmin−
=γ                                                                    (5.2.10) 

Trong đó:  Fmin và Fmax - tải trọng nhỏ nhất và lớn nhất, có mang dấu của chúng;    
a = 1 và b = 0,3 đối với kết cấu bằng thép ít các bon; a = 1,2 và b = 0,8 đối với 

kết cấu bằng thép các bon trung bình. 
 Các ứng suất để tính toán là ứng suất cực đại của chu kỳ ứng suất. 
 
§4- Tính mối ghép chắc kín 
 Trong mối ghép chắc kín không những phải bảo đảm độ bền mà còn cần bảo đảm 
độ kín khít. Phải thiết kế kết cấu sao cho dưới tác dụng của tải trọng, mối ghép không bị di 
chuyển tương đối (không bị trượt). Muốn vậy, tải trọng tác dụng phải nhỏ hơn lực ma sát 
sinh ra giữa các tấm ghép. Vì có nhiều nhân tố phức tạp ảnh hưởng đến lực ma sát, cho nên 
không thể xác định bằng tính toán lý thuyết. Người ta phải dựa vào thực nghiệm để tìm ra 
giới hạn cản trượt của mối ghép. Ta qui ước gọi giới hạn cản trượt là sức cản không cho các 
tấm ghép trượt đối với nhau, được tạo nên bởi đinh tán có tiết diện bằng một đơn vị diện 
tích. Để đảm bảo mối ghép được kín, lực kéo ngang tác dụng lên một đơn vị diện tích thân 
đinh ξ không vượt quá giới hạn cản trượt [ξ]. 
 Gọi F1 là lực do một đinh tán chịu, ta có điều kiện. 

[ ]ξ
π

ξ ≤=
2
1

d

F4
                                                                           (5.2.11)    

 Mối ghép chắc kín được dùng nhiều trong các nồi hơi. Quan hệ kích thước và trị số 
[ξ] của các kiểu ghép chắc kín cho trong bảng 5.2.2. 
  
 Bảng 5.2.2: Các đặc trưng chủ yếu của mối ghép đinh tán chắc kín 
 

 Kiểu ghép 
q = pD/2 
(N/mm) 

Đường kính 
đinh toán d 

(mm) 

Bước 
đinh t 
(mm) 

ϕ = 
t
dt−

 
[ξ],  

(MPa) 

Ghép chồng, 1 dãy đinh Dưới 500 S+8 2d + 8 0,60 60-70 
Ghép chồng, 2 dãy đinh 350-950 S+8 2,6d + 15 0,70 60-65 
Ghép chồng, 3 dãy đinh 450-1350 S+(6 ÷8) 3d +22 0,75 55-60 
Ghép giáp mối, 2 đệm  
        2 dãy đinh 

450-1350 S +(5+6) 3,5đ+15 0,75 95-145 

Ghép giáp mối, 2 đệm, 3 
        dãy đinh 

450-2300 S+5 6d + 20 0,85 90-110 

Trong đó:  S- chiều dày tấm ghép; 
p - áp suất nồi hơi (MPa);  
q- cường độ lực tác dụng trong mặt cắt dọc thành nồi (N/mm). 
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Bài 3: ghép bằng ren 

 
§1- Khái niệm chung 

1- Giới thiệu, phân loại 
 Ghép bằng ren là loại ghép có thể tháo được. Các tiết máy được ghép lại với nhau 
nhờ các tiết máy có ren như: bulông và đai ốc, vít v.v... (hình 5.3.1). 

            

a) b) d)

c) e)

f)

Hình 5.3.1: Mối ghép ren và kết cấu các đầu vít 
 Ren được tạo thành như sau: Cho một hình phẳng nào đó (thí dụ hình tam giác), di 
chuyển theo một đường xoắn ốc sao cho mặt phẳng chứa hình phẳng luôn chứa trục của 
đường xoắn, các cạnh của hình phẳng sẽ quét thành mặt ren.  

Phân loại: 
-  Theo hình dạng của hình phẳng (profil ren) phân ra:  ren tam giác, ren vuông, ren 

hình thang, ren bán nguyệt (thường gọi là ren tròn) v.v... 
 - Theo dạng đường xoắn ốc: ren trụ, ren côn. 
 - Theo số mối ren: ren 1 đầu mối, ren 2 đầu mối… 
 - Theo công dụng: ren ghép chặt (chủ yếu là ren tam giác), ren truyền tải (ren 
vuông, ren thang…). 
 Thường người ta phân ren thành các loại chính dựa vào đặc điểm cấu tạo của ren: 
 Ren hệ mét: tất cả các kích thước của ren được đo bằng mm; profil ren là tam giác 

đều, góc ở đỉnh α = 60o.  

Hình 5.3.2: Các thông số 
hình học của ren 

 Ren hệ mét được chia ra làm hai loại: 
ren hệ mét bước lớn và ren hệ mét bước nhỏ, 
các kích thước đã được tiêu chuẩn hoá. Ký 
hiệu của ren hệ mét bước lớn là M, tiếp sau là 
trị số đường kính danh nghĩa (thí dụ M14), 
còn đối với ren bước nhỏ thì ghi thêm trị số 
của bước ren (thí dụ ren bước nhỏ đường kính 
14mm, bước ren 0,75 -M14 × 0,75). 

Ren hệ Anh: có profil là tam giác 
cân, góc ở đỉnh α = 55o; đường kính của ren 
được đo bằng tấc Anh -  inch (1inch =   
25,4mm). Bước ren Anh được đặc trưng bởi  
số ren  trên chiều dài  một  tấc Anh. 
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 Ren ống: dùng để ghép kín các ống. Ren ống có hình dạng kích thước theo ren hệ 
Anh bước nhỏ. 

2- Các thông số hình học chính của mối ghép ren 
 Ren (hình trụ) được đặc trưng bởi các thông số hình học chủ yếu sau đây (hình 
5.3.2): 
 d - đường kính ngoài của ren, là đường kính hình trụ bao đỉnh ren ngoài (bulông, 
vít); đường kính này là đường kính danh nghĩa của ren. 
 d1- đường kính trong của ren, là đường kính hình trụ bao đỉnh ren trong; 
            d2 - đường kính trung bình của ren:  d2 = (d + d1)/2; 
 h - chiều cao tiết diện làm việc của ren; 
 p - bước ren, là khoảng cách giữa hai mặt song song của hai ren kề nhau, đo theo 
phương dọc trục bulông hay vít; 
 px - bước đường xoắn ốc, đối với ren một mối px = p, đối với ren có n mối  px = np; 
 α - góc tiết diện ren; 
 γ - góc nâng của ren, là góc làm bởi tiếp tuyến của đường xoắn ốc (trên hình trụ 
trung bình) với mặt phẳng vuông góc với trục của ren: 

tgγ = Px/ πd2                                                               (5.3.1) 
 Các thông số hình học và dung sai kích thước của các loại ren đã được tiêu chuẩn 
hoá, cho trong các sổ tay. 

3- Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng 
 Ưu điểm: cấu tạo đơn giản; có thể cố định các tiết máy ở bất kỳ vị trí nào (nhờ khả 
năng tự hãm); dễ tháo lắp, giá thành tương đối hạ (vì được tiêu chuẩn hoá và chế tạo sẵn 
bằng các phương pháp có năng suất cao).  
 Nhược điểm: có tập trung ứng suất tại chân ren, do đó làm giảm độ bền mỏi của 
mối ghép. 
 Phạm vi sử dụng: Ghép bằng ren được dùng rất rộng rãi trong ngành chế tạo máy. 
Các tiết máy có ren chiếm trên 60% tổng số các chi tiết. Mối ghép ren cũng được dùng 
nhiều trong các dàn cần trục và các kết  cấu thép dùng trong xây dựng. 
 
§2- Các chi tiết trong mối ghép ren 

1- Bu lông, vít, vít cấy 
a- Bu lông 

 Bulông là thanh trụ tròn, một đầu có mũ, thường có sáu cạnh (hình 5.3..1a) hoặc 
hình vuông, đầu kia có ren để vặn với đai ốc.  
 Bulông (và đai ốc) được dùng để ghép các tiết máy:  
  - Có chiều dày không lớn lắm; 
  -Làm bằng vật liệu có độ bền thấp, nếu làm ren trên tiết máy, ren không đủ bền; 
  - Cần tháo lắp luôn.  
 Bulông có các loại: bu lông thường, bulông nền, bulông chốt (để định vị chi tiết 
máy) v.v... 

b- Vít 
Vít khác với bulông ở chỗ là đầu có ren không vặn vào đai ốc mà vặn trực tiếp vào 

lỗ ren của tiết máy được ghép (hình 5.3.1b). 
 Vít được dùng trong trường hợp chiều dầy tấm ghép lớn hoặc không tiện bố trí bu 
lông. Đầu vít có rất nhiều kiểu: đầu hình vuông, đầu sáu cạnh (như bulông hình 5.3.1b), 
đầu hình trụ có lỗ sáu cạnh (hình 5.3.1d), đầu chỏm cầu có rãnh để vặn vít (hình 5.3.1e), 
đầu chìm (hình 5.3.1f)  v.v... 

c- Vít cấy 
Vít cấy là một thanh trụ tròn hai đầu có ren, một đầu vặn vào lỗ ren của một trong 

các tiết máy được ghép, đầu kia xuyên qua lỗ không có ren của tiết máy khác (đường kính 
lỗ không có ren lớn hơn đường kính vít cấy) và vặn với đai ốc (hình 5.3.1c). 
 Vít cấy dùng trong trường hợp tiết máy ghép quá dầy, lại hay phải tháo lắp. 
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  Hình 5.3.3: Đai ốc 6 cạnh                             Hình 5.3.4: Đai ốc tròn 

 
2- Đai ốc 

Đai ốc có nhiều kiểu khác nhau, nhưng dùng nhiều nhất là đai ốc sáu cạnh (hình 
5.3.3a). Ngoài loại đai ốc sáu cạnh trơn còn có đai ốc sáu cạnh xẻ rãnh để cắm chốt chẻ 
(hình 5.3.3b). Nếu tải trọng tương đối nhỏ người ta còn dùng đai ốc tròn có xẻ rãnh hoặc 
làm lỗ trên mặt mút đai ốc (hình 5.3.4). 

3- Vòng đệm 
 Vòng đệm bằng thép mỏng đặt giữa đai ốc và tiết máy được ghép, có tác dụng bảo 
vệ bề mặt tiết máy khỏi bị cạo xước khi vặn đai ốc, đồng thời làm tăng diện tích tiếp xúc 
giữa bề mặt với đai ốc, do đó ứng suất dập giảm xuống. 

            

c)b)a) 

d) 

e) h) g)f) 

i) m) n) k) l)

Hình 3.5.5: Các phương pháp phòng lỏng bu lông 
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4- Bộ phận hãm, các phương pháp phòng lỏng bu lông 
Thông thường góc nâng γ của ren từ 1o40’ ÷ 3o30’, còn góc ma sát ρ’ = 6o - 16o

  nên  
với tải tĩnh nó tự hãm và không tự lỏng ra. Nhưng khi bị va đập hay rung động, ma sát giữa 
ren bulông và đai ốc bị giảm bớt, cho nên xẩy ra hiện tượng lỏng đai ốc. Vì vậy trong các 
trường hợp này cần phải dùng các biện pháp để phòng lỏng bu lông.  
 Có nhiều biện pháp để phòng lỏng bu lông: tạo thêm ma sát phụ giữa ren bulông và 
đai ốc; dùng các tiết máy phụ để cố định đai ốc với bulông hoặc với tiết máy, hàn đính đai 
ốc hoặc gây biến dạng dẻo cục bộ. 

a- Tạo ma sát phụ giữa ren bu lông và đai ốc 
Để tạo thêm ma sát phụ giữa ren bulông và đai ốc, có thể dùng hai đai ốc hoặc vòng 

đệm vênh. 
 Dùng hai đai ốc (hình 5.3.5a): sau khi vặn chặt đai ốc thứ hai (đai ốc phụ), giữa hai 
đai ốc có lực căng phụ. Khi bulông không chịu ngoại lực tác dụng dọc bu lông, giữa hai đai 
ốc vẫn tồn tại lực căng phụ để tạo nên ma sát phụ giữ cho đai ốc khỏi bị lỏng. 
 Dùng hai đai ốc làm tăng thêm khối lượng và kích thước mối ghép, ngoài ra khi bị 
rung động mạnh tác dụng không bảo đảm, cho nên hiện nay ít dùng cách này. 

Dùng vòng đệm vênh (hình 5.3.5e): ma sát phụ được tạo nên do lực đàn hồi của 
vòng đệm. Ngoài ra, miệng của vòng đệm vênh luôn tỳ vào bề mặt tiếp xúc cũng có tác 
dụng ngăn đai ốc khỏi lỏng. Phương pháp này được dùng khá rộng rãi, tuy nhiên nhược 
điểm của nó là gây nên lực lệch tâm bulông. Với nguyên lý tương tự, còn có vòng đệm hãm 
có cùa trong  và có cùa ngoài (hình 5.3.5f). Loại  vòng đệm này khắc phục được nhược 
điểm của vòng đệm vênh. 

Dùng đai ốc tự hãm (hình 5.3.5d): trong những năm gần đây, người ta sử dụng khá 
rộng rãi đai ốc tự hãm. Loại đai ốc này có phần trên bị biến dạng thành hình elip sau khi cắt 
ren; phần này sẽ tạo ra lực ma sát phụ khi xiết đai ốc, ngăn không cho nó tự lỏng. 

b- Dùng tiết máy phụ để cố định đai ốc 
 - Đai ốc có vòng hãm bằng poliamit (hình 5.3.5b): khi xiết đai ốc, vòng bị biến 
dạng tạo nên lực hãm, ngăn không cho đai ốc tự lỏng ra. Với nguyên lý tương tự,  còn có vít 
hãm dùng nút bằng poliamit lắp vào lỗ thông hoặc không thông (hình 5.3.5c) ở trên đoạn 
có ren của vít.  
 - Chốt chẻ (hình 5.3.5g): sau khi vặn chặt đai ốc, xuyên chốt vào lỗ ở cuối bu lông 
rồi tách và bẻ quặp phần cuối chốt. 
 - Đệm gập (hình 5.3.5h, i): sau khi vặn chặt đai ốc, bẻ gập một phần đệm áp vào đai 
ốc, một phần gập vào mặt cạnh của chi tiết ghép. 

- Vòng đệm có cánh (hình 5.3.5l): dùng với đai ốc tròn có xẻ rãnh. Cánh trong của 
vòng đệm gài vào rãnh trên thân bu lông, sau khi vặn chặt đai ốc thì bẻ gập cánh ngoài vào 
rãnh của đai ốc. 

- Dùng dây néo (hình 5.3.5k): dùng dây thép luồn qua các lỗ suốt trên đai ốc và bu 
lông để néo chúng lại. 

Các phương pháp này khá bảo đảm nên được dùng nhiều trong các mối ghép quan 
trọng. Nhược điểm chính là không thể điều chỉnh dần dần lực xiết mà phải theo từng nấc. 

c- Hàn đính, gây biến dạng dẻo cục bộ bằng cách tán hoặc nóng đầu bu lông 
 Gây biến dạng dẻo cục bộ như tán hoặc nóng phần cuối bulông (hình 5.3.5n) hoặc 
hàn đính đai ốc với phần cuối bu lông hoặc đai ốc với tiết máy ghép (hình 5.3.5m) là các 
biện pháp chắc chắn nhất, nhưng chỉ dùng trong các mối ghép không tháo. 
 
§3- Tính mối ghép ren 

1- Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 
a- Các dạng hỏng 
Khi chịu lực tác dụng, mối ghép ren có thể bị hỏng với các dạng sau: 
- Thân bulông bị kéo đứt tại phần có ren hoặc tại tiết diện sát đầu bulông; 
- Ren bị hỏng do dập, mòn, bị cắt hoặc bị uốn (chờn ren). 
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- Đầu bulông bị dập, cắt hoặc uốn. 
b- Chỉ tiêu tính 
 Vì các chi tiết của mối ghép ren đã được tiêu chuẩn hoá, các 

quan hệ kích thước của chúng được định ra từ điều kiện sức bền đều, 
cho nên đối với mối ghép ren chỉ cần tính toán ra đường kính ren d1 
rồi theo d1 tra các kích thước khác (đường kính danh nghĩa d, kích 
thước đầu bulông v.v...) trong các bảng tiêu chuẩn. 

2- Tính bulông ghép lỏng,chịu lực dọc trục 
Trong trường hợp này đai ốc không  được xiết chặt, lực xiết ban 

đầu không có, thí dụ như phần có ren của đoạn cuối móc cẩu (hình 
5.3.6) hoặc bulông của móc treo. 

Gọi F là ngoại lực tác dụng dọc trục bulông, ta có: 
 σ = F/( πd1

2/4) ≤ [σk]    
Do đó tính ra đường kính chân ren d1 cần thiết của bulông: 

 
][

F4
d

k
1 σπ
≥                                        (5.3.2) 

Hình 5.3.6: Móc cẩu[σk] - ứng suất kéo cho phép của vật liệu bulông. 
3- Tính bulông xiết chặt, không chịu ngoại lực 
     Dạng chịu tải này thường gặp trong các mối ghép như bu lông ghép ổ, ghép nắp hộp 

tốc độ, ghép nắp hộp giảm tốc…                           
Thân bulông chịu kéo do lực xiết đai ốc V gây nên và chịu xoắn do mô men ma sát 

trên ren sinh ra khi xiết đai ốc. 
Gọi V là lực xiết sinh ra khi xiết đai ốc, Tr là mô men trên ren, 
ta có: 
  Tr = Vtg( γ + ρ’) d2/2 
Trong đó:  ρ’ = arctgf’ - góc ma sát tương đương. 

ứng suất kéo do V gây nên. 
   σk = V/(πd1

2/4)                                
ứng suất xoắn do mômen Tr gây nên 

3
1

2
3
1

2

o

r

d

d)'(Vtg8

16/d

d)'(Vtg5,0

W

T

π
ργ

π
ργ

τ
+

=
+

==   

ứng suất tương đương được xác định theo thuyết bền thứ tư:   
2

3
1

2

2

2
1

22
ktd

d

d)'(Vtg8
3

d

V4
3 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=+=

π
ργ

π
τσσ  

Hình 5.3.7: Sơ đồ 
tính bu lông vặn chặt
không chịu lực ngoài

2

1

2
ktd )'(tg

d

d
121 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= ργσσ  

Đối với các bulông tiêu chuẩn có thể lấy trung bình d2 = 1,12d1; γ = 2o30 và f’ = 0,2 ta có: 

  ][
d

V4.3,1
3,1 k2

1
ktd σ

π
σσ ≤=≈                                                              (5.3.3) 

  
][

V4.3,1
d

k
1 σπ
≥                                                                                      (5.3.4) 

Như vậy trong trường hợp bulông bị xiết chặt và không chịu lực ngoài, ứng suất 
tương đương bằng 1,3 lần ứng suất kéo do lực xiết V gây nên. 

4- Tính bulông chịu lực ngang 
Trường hợp lực tác dụng trong mặt phẳng vuông góc với trục bulông, qui ước gọi là 

lực ngang, bulông được tính theo điều kiện đảm bảo cho mối ghép không bị trượt.  
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S1 

  Hình 5.3.8: Bu lông lắp có khe hở                        Hình 5.3.9: Bu lông lắp không khe hở 
 
Về kết cấu có thể lắp bulông theo hai phương án: lắp có khe hở (hình 5.3.8) và lắp 

không khe hở (hình 5.3.9). 
a- Bulông lắp có khe hở  

Bulông được xiết với lực xiết V (hình 5.3.8) để ép các tấm ghép, sinh ra lực ma sát 
Fms giữ các tấm ghép không trượt khi chịu tác dụng của lực ngoài. Gọi F là lực tác dụng lên 
mối ghép, lực xiết V phải thoả mãn điều kiện: 

Fms = ifV > F 

hoặc               
if

sF
V =                                                                           (5.3.5) 

Trong đó:  f- hệ số ma sát, với các tấm thép hoặc gang có thể lấy f = 0,15÷0,20. 
s - hệ số an toàn, thường lấy s=1,3 ÷ 1,5; 
i  - số bề mặt tiếp xúc giữa các tấm ghép. 

Bulông được tính toán theo điều kiện bền (5.3.3): 
  σtd = 1,3.4V/πd1

2 ≤ [σk] 
 Thay trị số V theo công thức (5.3.5) vào biểu thức trên, ta tìm được đường kính  của 
bul«ng: 

][if

sF4.3,1
d

k
1 σπ
≥                                                              (5.3.6) 

b- Bulông lắp không khe hở  
 Bulông lắp vào lỗ doa, thân bulông được gia công nhẵn, kích thước đường kính khá 
chính xác đảm bảo lắp không có khe hở với lỗ (hình 5.3.9). Khi này, thân bulông được tính 
theo ứng suất cắt và ứng suất dập. 
 Điều kiện bền cắt: 

τ = id
F4
2
oπ  ≤ [τ]                                                  (5.3.7) 

Trong đó: do - đường kính thân bulông (mm); 
      i- số bề mặt chịu cắt của thân bu lông (trên hình 3.17: i = 2); 

[τ]- ứng suất cắt cho phép của thân bu lông (MPa). 
 Đường kính thân bu lông được xác định theo công thức: 

do ≥ [ ]τπi
F4

                                                               (5.3.8) 

 Điều kiện bền dập: 

σd = 
ominds

F
 ≤  [σd]                                                    (5.3.9) 

 smin – trị số nhỏ trong hai trị số s1 + s1’ và s2 (nếu vật liệu các tấm giống nhau).
 So sánh hai phương án lắp bulông có khe hở và không khe hở, có thể thấy phương 
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án lắp có khe hở rẻ hơn vì không đòi hỏi bulông và lỗ có kích thước chính xác, tuy nhiên 
kích thước của bulông lắp có khe hở lớn hơn. 

5- Tính bulông chịu lực lệch tâm 
 Bu lông chịu lực lệch tâm khi mặt tựa của đai ốc không phẳng hoặc đầu bu lông 
không đối xứng.Tuỳ theo góc tiếp xúc giữa đai ốc và mặt tựa, biến dạng của bu lông có thể 
có các trường hợp sau: 

      a- Khi góc tiếp xúc α  nhỏ
 Khi này, biến dạng của bu 
lông bị hạn chế. Thân bu lông bị uốn 

cong với bán kính cong ρ : 
α

bρ
l

=  

và mô men uốn sẽ là: 

ρ
EJ

M u = . 

Trong đó:   
           lb – chiều dài thân bu lông; 

J- mô men quán tính của tiết 

diện bu lông; 
2

dW
J 1u= . 

                                                                                   E- mô đun đàn hồi của vật liệu bu lông. 

Hình 5.3.10:  Sơ đồ tính  
bu lông chịu lực lệch tâm 

 Khi này, ứng suất uốn bu lông là: 

b

1

ub

1u

u

u
u l2

Ed

Wl2

dEW

W

M αα
σ ===                                                             (5.3.10) 

b- Khi góc tiếp xúc α lớn 
Khi này biến dạng của bu lông không bị hạn chế. Giả sử phản lực đặt cách tâm một 

khoảng x, nó sẽ gây mô men uốn tác dụng lên bu lông Mu=V.x . 
 Bu lông chịu cả ứng suất kéo và ứng suất uốn: 

- ứng suất kéo: 2
1

ktd
d

V4
3,1
π

σ ≈  

  - ứng suất uốn: với bu lông tiêu chuẩn, x≈ d1 nên: 

  
2
1

3
1

1
3
1

u
d

V32

d

Vd32

32/d

Vx

πππ
σ =≈=     

 - ứng suất tổng lớn nhất bu lông chịu là: 

  2
1d

V4
3,9

2
1d

V32
2
1d

V4
3,1uktd πππ

σσσ =+≈+=                                          (5.3.11) 

 Từ công thức (5.3.11) ta thấy, khi chịu lực lệch tâm, ứng suất trong thân bu lông lớn 
gấp gần 9,3 lần so với khi không chịu lực lệch tâm. Do vậy, cần hết sức tránh tình trạng 
chịu lực lệch tâm bằng cách: 

- Không dùng bu lông có đầu không đối xứng; 
- Gia công phẳng mặt tựa của đai ốc và đầu bu lông; 
- Nếu bắt buộc phải dùng bu lông lệch tâm thì có thể dùng kết cấu vòng đệm 

nghiêng. 
 
§4- Tính mối ghép nhóm bu lông bu lông chịu tải trọng trong mặt phẳng vuông 
góc với trục bu lông 
 Trong mối ghép nhóm bu lông, nói chung tải phân bố không đều trên các bu lông. 
Để đơn giản cho chế tạo, lắp ráp và thay thế, các bu lông trong nhóm được lấy cùng kích 
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thước. Do vậy, khi tính toán chỉ cần xác định bu lông chịu lực lớn nhất, rồi tính sức bền cho 
bu lông này như bu lông đơn. Các bu lông còn lại kích thước lấy theo bu lông đã tính toán. 
 Khi tính toán, ta giả thiết: 

- Các tiết máy ghép khá cứng, do đó mặt ghép luôn phẳng khi xiết và chịu lực 
ngoài. 

- Các bu lông có cùng kích thước và được xiết với lực xiết như nhau. 
1- Chịu lực đi qua trọng tâm tấm ghép 

 Coi tải phân bố đều cho tất cả z bu lông của mối ghép. Khi này mỗi bu lông chịu 
một lực Fz = F/z . Lực Fz dùng để tính bu lông như trường hợp bu lông đơn chịu lực ngang 
(xem phần 4 của §3). 

2- Chịu mô men nằm trong mặt phẳng tấm ghép 
a- Mối ghép có khe hở 

Trường hợp này có 2 cách tính: 
 Cách 1: Giả thiết áp suất p do xiết các bu lông phân bố đều trên bề mặt tiếp xúc, do 
vậy lực ma sát cũng phân bố đều trên mặt tiếp xúc. Để đảm bảo các tấm ghép không bị 
trượt tương đối với nhau thì mô men ma sát sinh ra phải thoả mãn điều kiện: 

MM ms ≥  

ta có:    ∫=
A

ms .f.dA.pM ρ

 ∫=
F

ms .f.dA.
A

V.z
M ρ  

  

 ∫ ==
F

ms A

zVfS
dA.

A

zVf
M ρ  

do®ã:   
zfS

sMA
V =                     (5.3.12) 

Trong đó: Hình 5.3.11:   Mối ghép 
     nhóm bu lông chịu mô men  f- hệ số ma sát; 

 s=1,5- 2,5 - hệ số an toàn; 
A- diện tích bề mặt tiếp xúc; 

∫=
A

dAS ρ  - mô men tĩnh độc cực của tiết diện mặt ghép đối với trọng tâm. 

 Lực xiết V tính theo (5.3.12) được dùng để tính đường kính bu lông (theo công thức 
5.3.4). 
 Cách 2: Giả thiết lực ma sát sinh ra do xiết bu lông tập trung tại tâm bu lông đó. 
Giả thiết này mang tính chất gần đúng nhưng cho kết quả khá chính xác với các tấm ghép ít 
cứng. 
 Khi này lực ma sát Fms do xiết bu lông gây ra: Fms = f.V; 

 Mô men ma sát:  ∑=
k

iimsms zrFM

Với zi – số bu lông cách trọng tâm bán kính ri. 
Từ điều kiện:          ta có: MMms ≥

sMzrfV
k

ii =∑  

∑
=

k

ii zrf

sM
V                                                                                        (5.3.13) 

Trong thực tế hay dùng cách tính này và lực xiết V theo (5.3.13) được dùng để tính 
đường kính bu lông (theo công thức 5.3.4). 
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b- Mối ghép không có khe hở 
 Mô men gây cắt và dập cho thân bu lông. Khi này, mối ghép được tính tương tự như 
mối ghép đính tán. 
 Lực lớn nhất tác dụng lên bu lông xác định theo công thức (5.2.9) được dùng để 
tính bền cho bu lông theo điều kiện bền cắt và dập (5.3.7) và (5.3.9). 

3- Chịu đồng thời cả lực và mô men nằm trong mặt phẳng tấm ghép 
 Trường hợp này, áp dụng nguyên lý cộng tác dụng để xác định lực tác dụng lên bu 
lông chịu tải lớn nhất và dùng lực này để tính bền cho thân bu lông. 

- Mối ghép có khe hở: Sau khi xác định lực Fmax tính lực xiết bu lông
if

sF
V max= , 

rồi  xác định đường kính bu lông theo công thức (5.3.4). 
- Mối ghép không có khe hở tính như mối ghép đinh tán. 
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Bài 4: Ghép bằng hàn 

 
§1- Khái niệm chung 

1- Giới thiệu, phân loại 
 Mối ghép bằng hàn là mối ghép không tháo được. Trong quá trình hàn, các chi tiết 
máy được đốt nóng cục bộ cho tới nhiệt độ nóng chảy hoặc dẻo và gắn lại với nhau nhờ lực 
hút giữa các phân tử kim loại. 
 Có nhiều phương pháp hàn và có thể phân loại theo nhiều cách: 

Theo trạng thái kim loại vùng hàn có thể phân loại theo sơ đồ hình 5.4.1. 

     

 Hàn kim loại 

Hàn áp lực Hàn nóng chẩy 
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Hình 5.4.1: Sơ đồ phân loại hàn theo trạng thái kim loại vùng hàn  
 
-  Hàn nóng chẩy: là phương pháp hàn mà ở đó các kim loại hàn được nung nóng 

chảy và gắn lại với nhau tạo thành mối hàn khi đông đặc. 
- Hàn áp lực: là phương pháp hàn mà phần tiếp xúc của kim loại hàn chỉ được nung 

đến trạng thái dẻo, rồi phải dùng lực ép chúng lại mới tạo thành mối hàn. 
 - Ngoài hàn nóng chẩy và hàn áp lực còn có hàn vẩy: là phương pháp hàn không 
nung chảy kim loại được ghép mà chỉ nung chảy vật liệu hàn. 
 Theo công cụ hàn phân ra: 

- Hàn bằng tay; 
- Hàn bằng máy; 
- Hàn bằng rô bốt hàn. 

 Theo công dụng của mối hàn phân ra: 
 - Mối hàn chắc; 
 - Mối hàn chắc kín. 
 Theo kết cấu của mối hàn phân ra: 
 - Mối hàn giáp mối; 
 - Mối hàn giáp chồng; 
 - Mối hàn góc. 
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2- Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng 
a- ưu điểm 

 - Kết cấu ghép bằng hàn tiết kiệm kim loại nhiều. So với mối ghép đinh tán, nó tiết 
kiệm được khoảng 15 ÷ 20% kim loại và khoảng 30 ÷ 50% so với kết cấu đúc. 
 - Tiết kiệm được công sức, giảm được giá thành vì không phải làm lỗ và tán đinh, 
không cần những thiết bị lớn để đột lỗ và tán đinh.  
 - Tạo ra được những liên kết phức tạp mà các mối ghép khác cũng như các phương 
pháp đúc, rèn, dập khó hoặc không thực hiện được. 
 - Công nghệ hàn dễ tự động hoá, có năng suất cao. 
 - Dùng hàn dễ đảm bảo điều kiện độ bền đều, nguyên vật liệu được sử dụng hợp lý 
(Thí dụ như đối với bánh răng vành răng làm bằng thép tốt, có sức bền cao hàn với đĩa hoặc 
phần mayơ làm bằng vật liệu rẻ tiền hơn). 
 - Dùng hàn có thể phục hồi, sửa chữa các chi tiết máy nhanh chóng. 

b- Nhược điểm  
- Độ tin cậy thấp, chất lượng mối hàn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của công nhân 

hàn và khó kiểm tra những khuyết tật bên trong mối hàn, nếu không có thiết bị đặc biệt.  
- Hàn thường gây ứng suất nhiệt, làm biến dạng và ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. 
c- Phạm vi sử dụng 

 Vì có những ưu điểm kể trên ghép bằng hàn được dùng ngày càng rộng rãi trong các 
ngành chế tạo máy, đóng tàu, sản xuất nồi hơi và bình chứa cũng như trong các kết cấu của 
các công trình xây dựng. 
§2- Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền 
 Có thể có hai trường hợp tính toán mối hàn: 
 - Căn cứ theo tải trọng ngoài để tìm ra chiều dài hàn cần thiết, từ đó thiết kế kết cấu 
hàn. 
 - Căn cứ theo kết cấu để định kích thước mối hàn rồi kiểm nghiệm độ bền. 
 Trong tính toán ta giả thiết rằng chất lượng mối hàn đạt các yêu cầu về kỹ thuật. 

1- Mối hàn giáp mối 
a- Kết cấu 

 Mối hàn giáp mối dùng để hàn các tấm kim loại cùng nằm trong một mặt phẳng. 
Loại mối hàn này rất thông dụng vì nó đơn giản và bảo đảm hơn các loại mối hàn khác. Khi 
hàn giáp mối, nếu chiều dày tấm S<8 mm thì không phải vát mép; còn các tấm dày hơn thì 
phải vát mép kiểu chữ I, V, X, U tuỳ theo bề dày của các tấm, nhằm mục đích để kim loại 
hàn chẩy loãng đồng đều . 

          b- Tính độ bền mối hàn 
 Thực tế cho thấy, nếu hàn đúng kỹ thuật, mối 
hàn giáp mối khi chịu ngoại lực có thể bị phá hỏng tại 
tiết diện kề bên miệng hàn. Vì vậy ta tiến hành tính 
toán độ bền tại tiết diện này. Độ bền của chi tiết máy bị 
giảm thấp do hàn được xét đến khi xác định ứng suất 
cho phép. 
 Mối hàn giáp mối có thể chịu lực kéo (nén), 
chịu mô men nằm trong mặt phẳng ghép, hoặc đồng 
thời chịu cả lực và mô men nằm trong mặt phẳng ghép. 
 - Trường hợp mối hàn chịu lực kéo (nén) F nằm 
trong mặt phẳng ghép (hình 5.4.1): Giả thiết rằng lực 
phân bố đều trên suốt chiều dài mối hàn và ứng suất 
phân bố đều trên tiết diện nguy hiểm. Ta có điều kiện 

bền:  [ ]σσ ≤=
bS

F
F ’                 (5.4.1) 

                Trong đó: b và S  chiều rộng và bề dày của tấm ghép. 
  [σ]’ ứng suất cho phép của mối hàn (tra bảng). 

 

                               Hình 5.4.2: Kết cấu 
mối hàn giáp mối 
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 - Trường hợp mối hàn chịu mô men M nằm trong mặt phẳng ghép: 

   [ ]σσ ≤=
Sb

M6
2M ’                                                                                   (5.4.2) 

 - Trường hợp mối hàn chịu cả lực kéo (nén) và mômen trong mặt phẳng của tấm 
ghép: 

   [ ]σσ ≤±=Σ bS

F

Sb

M6
2

’                                                                            (5.4.3) 

   c- Hệ số độ bền ϕ  
 Tỷ số giữa lực chịu tới hạn của mối hàn với lực chịu tới hạn của tấm nguyên được 
gọi là hệ số độ bền ϕ  của mối hàn. 

  ϕ = [σ]’/[σ]                                                                                        (5.4.4) 

Trị số củaϕ vào khoảng 0,9 ÷ 1,0 
nghĩa là mối hàn giáp mối có sức bền gần 
tương đương với sức bền của kim loại tấm 
ghép. Khi cần tăng sức bền mối ghép có 
thể dùng mối hàn xiên (hình 5.4.3). 

Hình 5.4.3: Mối hàn xiên   

 Tính toán mối hàn xiên cũng dùng 
các công thức trên với [σ]’ lấy bằng [σ]. 
2- Mối hàn chồng 

    a- Kết cấu 
 Mối hàn chồng có tiết diện như trên 
hình 5.4.4. Mối hàn chồng được chia làm 3 
kiểu: hàn bình thường (1), hàn lõm (2) hoặc hàn 
lồi (3). Trên thực tế, mối hàn bình thường được 
dùng rộng rãi hơn cả. Mối hàn lồi gây tập trung 
ứng suất lớn, vì tiết diện chỗ ghép bị thay đổi 
đột ngột. Mối hàn lõm có tác dụng giảm tập 
trung ứng suất, nhưng thường phải gia công cơ 
khí mới  tạo được, do đó  chỉ dùng trong  những  
kết cấu đặc biệt quan trọng, chịu tải trọng thay 
đổi. 
 Mối hàn chồng có tiết diện nguy hiểm 
là tiết diện phân giác của mối hàn . Người ta 

quy ước tính mối hàn chồng theo ứng suất cắt τ . 

Hình 5.4.4: Các kiểu 
mối hàn chồng 

 Tuỳ theo vị trí tương đối giữa phương của mối hàn và phương của lực tác dụng, 
người ta chia mối hàn chồng ra 3 loại sau: mối hàn dọc, mối hàn ngang và mối hàn hỗn 
hợp. 

b- Tính độ bền mối hàn 
b.1- Mối hàn dọc 

    Mối hàn dọc có phương của mối 
hàn song song với phương của lực. Tiết diện 
nguy hiểm là tiết diện phân giác của mặt cắt 
mối hàn .Theo chiều dài mối hàn, ứng suất 
cắt phân bố không đều. ứng suất ở hai đầu 
mối hàn lớn hơn ở phần giữa (hình 5.4.5). 
Có thể giải thích một cách đơn giản sự phân 
bố không đều này như sau:  Giả thiết rằng 
tiết máy 2 tuyệt đối cứng, còn tiết máy 1 và 
mối hàn thì có tính đàn hồi. Dưới tác dụng 

của lực F, chuyển vị tương đối của điểm b1 sẽ lớn hơn chuyển vị  tương đối của điểm a1  
một lượng bằng độ dãn dài của đoạn a1b1 của tiết máy 1. Như vậy biến dạng trượt và ứng 
suất trong mối hàn sẽ giảm dần từ phải sang trái. 

Hình 5.4.5: Sự phân bố ứng 
suất trong mối hàn dọc 
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 Nếu cả hai tiết máy đều có tính chất đàn hồi, nhưng độ cứng của chúng lại khác 
nhau, ứng suất trong mối hàn sẽ phân bố theo quy luật đường cong nào đó, như trên hình 
5.4.5. Nếu hai tiết máy có độ cứng như nhau, đồ thị ứng suất sẽ đối xứng. Sự phân bố ứng 
suất không đều càng tăng lên, nếu chiều dài mối hàn càng tăng. 
 Vì vậy trong thực tế thường hạn chế chiều dài mối hàn dọc: l ≤ 50k. 
 Để đơn giản, khi tính toán các mối hàn dọc, người ta quy ước tính theo ứng suất 
trung bình. Điều kiện bền có dạng: τ  ≤ [τ]’  
 Với: [τ]’  - ứng suất cắt cho phép của mối hàn (MPa). 
 +)Khi chịu lực kéo F: 

τ = F/2l.0,7k ≤ [τ]’                                                              (5.4.5) 
Trong đó: l - chiều dài một mối hàn. 

0,7k ≅ kcos45o - chiều dày của mối hàn, đo theo tiết diện phân giác m-m (hình 
5.4.4). 
 +)Khi chịu mô men M nằm trong mặt phẳng tấm ghép: ứng suất phân bố không 
đều theo chiều dài mối hàn và có phương vuông góc với bán kính quay (hình 5.4.6a). Chiều 
dài mối hàn càng lớn so với chiều rộng b của tấm ghép thì ứng suất phân bố càng không 
đều.  Có thể xác định ứng suất cực đại trong mối hàn theo công thức. 

τ = M/Wo                                                                                            (5.4.6) 
Trong đó: Wo - mômen chống xoắn của mối hàn tại tiết diện nguy hiểm. 
 +)Khi chịu cả F và mô men M nằm trong mặt phẳng tấm ghép: áp dụng nguyên 
lý cộng tác dụng để tính: 

maxMFmax τττ += ≤ [τ]’  (5.4.7) 

     Chú ý: -Trường hợp các mối hàn 
không đối xứng nhau qua đường tác 
dụng của lực (hình 5.4.7), thì sau khi 
tìm ra chiều dài chung ld = l1 + l2 theo 
điều kiện bền, ta phải đi xác định l1 và 
l2. Từ điều kiện sức bền đều của hai 
đường hàn, ta có quan hệ: 

     
1

2

2

1

e

e

l

l
=                      (5.4.8) 

Hình 5.4.6: Sự phân bố ứng suất 
tiếp trong mối hàn dọc khi chịu 

mô men M 
 - Đối với những mối hàn tương đối ngắn (l < 
b), ta quy ước rằng ứng suất có phương dọc theo mối 
hàn và được phân bố đều theo chiều dài mối hàn 
(hình 5.4.6b). Như vậy các ứng suất trong mối hàn sẽ 
tạo thành ngẫu lực có cánh tay đòn b, cân bằng với 
m«men M.  
 Ta có công thức gần đúng: 
 τ = M/0,7klb ≤ [τ]’                     (5.4.9) 
 b.2- Mối hàn ngang 
Mối hàn ngang có phương của mối hàn  vuông góc  

                                                             với phương của lực (hình 5.4.8). 
                                                 Với mối hàn ngang, có thể hàn một mối hoặc hàn hai 
mối. Tuy nhiên, nên  hàn  hai mối    để tránh cong vênh do tập trung ứng suất. 

Hình 5.4.7: Mối hàn dọc 
 chịu lực không đối xứng 

 Mối hàn ngang cũng được tính theo ứng suất cắt. Tiết diện tính toán cũng như đối 
với mối hàn dọc là tiết diện phân giác m- m. 
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Thực nghiệm cũng chứng tỏ rằng mối 
hàn bị phá hỏng theo tiết diện này. 
 +)Khi chịu lực kéo F: (hình 5.4.8) 
Nếu hàn một mối: 

τF = F/0,7k.l ≤ [τ]’                     (5.4.10) 
Nếu hàn hai mối (hình 5.4.7): 
 τF = F/2.0,7k.l ≤ [τ]’                (5.4.11) 
 +)Khi chịu mô men M: 

ứng suất tiếp phân bố trong mối hàn 
tương tự như ứng suất pháp phân bố trong tiết 
diện ngang của dầm chịu uốn (hình 5.4.9).  
 - Khi hàn 1 mối: 

     τM = 
uW

M
 = 2kb7,0).6/1(

M ≤ [τ]’   (5.4.12) 

 Hình 5.4.11: Sự phân bố ứng 
suất tiếp trong mối hàn hỗn 

 
  

  Hình 5.4.9: Mối hàn 
ngang chịu mô men M 

 
 - Khi hàn 2 mối: 

  τM = 
uW

M
 = 

7,0).6/1.(2

M

 +)Khi chịu cả F và mô men M
lý cộng tác dụng để tính: 

mMFmax τττ +=
b.3- Mối hàn hỗn hợp 

 Mối hàn hỗn hợp (hình 5.4.10) l
 +)Khi chịu lực kéo F: 
  τ = F/0,7k.L ≤ [τ]’  
Trong đó:    L = 2ld + ln , với: 
  ld - chiều dài một mối hà
  ln - chiều dài mối hàn  ng
 +)Khi chịu mô men M: Tấm gh
nguy hiểm. ứng suất tiếp tại mỗi điểm 
của tiết diện và có phương vuông góc v
được xác định theo công thức: 

max
0J

M
maxM ρτ =      

 Jo  - mômen quán tính độc cực 
tâm của diện tích này. 

 

Hình 5.4.10: Mối hàn 
hỗn   hợp  chịu mô men 
Hình 5.4.8: Mối hàn ngang 
chịu lực F 
hợp   khi  chịu mô men M 

2kb
≤ [τ]’                                                 (5.4.13) 

 nằm trong mặt phẳng tấm ghép: áp dụng nguyên 

ax ≤ [τ]’                                                      (5.4.14) 

µ mối hàn  gồm cả hàn ngang và hàn dọc. 

                                                           (5.4.15) 

n dọc. 
ang. 
ép có xu hướng quay quanh trọng tâm của tiết diện 
tỷ lệ thuận với bán kính vectơ mà gốc là trọng tâm 
ới bán kính này (hình 5.4.11). ứng suất tiếp cực đại 

                                                                    (5.4.16) 

của tiết diện nguy hiểm của mối hàn đối với trọng 
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maxρ - Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện nguy hiểm đến điểm xa nhất trên tiết 
diện nguy hiểm. 
 +)Khi chịu cả F và mô men M nằm trong mặt phẳng tấm ghép: 

maxMFmax τττ += ≤ [τ]’                                                                   (5.4.17) 

Chú ý: - Nếu như mối hàn dọc khá ngắn so với mối hàn ngang (ld ≤ 0,5ln ) và chiều 
rộng cạnh hàn nhỏ so với kích thước b, ta có thể coi như ứng suất tiếp τd sinh ra trong mối 
hàn dọc có phương song song với mối hàn này và phân phối đều trên suốt chiều dài mối 
hàn. Khi này, theo điều kiện mômen ngoài M được cân bằng với mômen sinh ra trong mối 
hàn ngang và ngẫu lực trong mối hàn dọc: 
  ττ und WlAM +=  

 Trong đó:   τ = τn =τd  - là ứng suất lớn nhất trong mối hàn ngang; 
Ad = 0,7kld - diện tích của tiết diện nguy hiểm của một mối hàn dọc; 

Wu = 
6
kl7,0 2

n -mômen chống uốn của tiết diện nguy hiểm của mối hàn ngang. 

Điều kiện bền sẽ là: 

  τ = 

6

kl7,0
lkl7,0

M
2

n
dn +

 ≤  [τ]’                                                            (5.4.18) 

Trong thiết kế, thường chọn kích thước mối hàn ngang ln và chiều rộng cạnh hàn k 
rồi theo công thức (5.4.18) xác định chiều dài mối hàn dọc. 

Khi mối hàn chịu cả lực và mômen trong mặt phẳng ghép: 

  τ = 
kL7,0

F
 + 

6/kl7,0lkl7,0

M
2

ndn +
 ≤ [τ]’                                             (5.4.19) 

Với:     L = 2ld + ln

      3- Mối hàn góc 
a- Kết cấu 
Mối hàn góc dùng để ghép các chi tiết 

máy có bề mặt vuông góc với nhau. Mối hàn góc 
có 2 kiểu: Khi vát mép - hàn kiểu chữ K như mối 
hàn giáp mối (hình 5.4.12a); Khi không vát mép 
- hàn hai bên như kiểu hàn  chồng (hình 
5.4.12b). 

b- Tính độ bền mối hàn 
     b.1- Trường hợp mối hàn chữ K: 

tính toán như đối với hàn giáp mối.  
- Khi chịu lực F nằm trong mặt phẳng 

Hình 5.4.11: Mối hàn góc

F F 

K

 a)                                   b
Hình 5.4.12: Mối hàn góc 

 

  [ ]σσ ≤=
ls

F
F ’

Trong đó:   l, s - chiều dài và
[σ]’ - ứng suất ch

- Khi chịu mô men M

   [σσ ≤=
sl

M6
2M

 - Khi chịu cả lực F v

 

 

ghép: 
) 
 

                                                              (5.4.20) 

 bề dày của tấm ghép. 
o phép của mối hàn (tra bảng ). 
 nằm trong mặt phẳng ghép: 

] ’                                                                                  (5.4.21) 

µ mômen M trong mặt phẳng của tấm ghép: 
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   [ ]σσ ≤±=
ls

F

sl

M6
2M ’                                                                           (5.4.22) 

b.2- Trường hợp mối hàn không vát mép: Tính toán như mối hàn chồng; tiết 
diện nguy hiểm là tiết diện phân giác m- m và n- n. 
 -Khi chịu lực F nằm trong mặt phẳng ghép: 
  τ = F/2l.0,7k ≤ [τ]’                                                              (5.4.23) 
 - Khi chịu mô men M nằm trong mặt phẳng ghép: 

  [ ]ττ ≤=
2M l.k.7,0.2

M6
’                                                                            (5.4.24) 

 - Khi chịu cả lực F và mômen M trong mặt phẳng của tấm ghép: 

  [ ]ττττ ≤+=+=
2MF l.k.7,0.2

M6

l.k.7,0.2

F
’                                              (5.4.25) 

               b.3- Mối  hàn  góc chịu mômen 
uốn và mômen xoắn (hình 5.4.13) 

Vì cạnh k của mối hàn nhỏ so với 
đường kính d của tiết máy nên ứng suất τx do 
mômen xoắn T gây nên được xem như phân 
bố đều trong tiết diện nguy hiểm của mối hàn. 
Tiết diện nguy hiểm của mối hàn có hình vành 
khăn, đường kính trong d và chiều rộng 0,7k. 
Diện tích tiết diện này được lấy gần đúng bằng
 dk7,0A π≈   

   
Hình 5.4.13: Mối hàn góc 
chịu mô men uốn và xoắn 

Từ hệ thức:  T
2

d
Ax =τ  

ta có:  τx = 2T/0,7k.π.d2                                                                                (5.4.26) 
ứng suất τu do mômen uốn Mu gây nên có thể xác định theo công thức: 

   τu  = Mu/Wu

trong đó: Wu là mômen chống uốn của tiết diện nguy hiểm của mối hàn.  
Gọi D là đường kính ngoài của hình vành khăn, ta có: 

Wu = 
D32

π
 (D4 – d4) = 

D32

π
.(D2 + d2 ).(D2 -  d2 )  

Wu = 
D32

π
.(D2 + d2 ).(D +  d )(D -  d )   

Vì:      D - d = 2.0,7k  và có thể coi dD ≈  nên: 
d2dD ≈+ ; 222 d2dD ≈+ ; 

Do đó:  k7,0.2.d2.d2.
d32

W 2

u

π
≈  

k7,0.
4

d
W

2

u

π
≈  

Từ đó ta có trị số của τu: 

  2

u

u

u
u dk7,0

M4

W

M

π
τ ≈=                                                               (5.4.27) 

 Vì các ứng suất xτ  và uτ  sinh ra trong tiết diện m-m của mối hàn (hình 5.4.12) có 
phương vuông góc với nhau cho nên điều kiện bền có dạng: 

  [ ]ττττ ≤+= 2

u

2

x ’                                                               (5.4.28) 

4- Sơ lược về mối hàn tiếp xúc 
 Hàn tiếp xúc có các kiểu hàn giáp mối và hàn chồng. 
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a- Hàn giáp mối 
Có thể dùng cho các tiết máy có hình dáng và tiết diện tuỳ ý. Nếu hàn đúng kỹ thuật 

và độ bền của vật liệu được hàn không bị giảm do nung nóng (thí dụ các loaị thép ít các 
bon và thép ít hợp kim không qua nhiệt luyện), thì độ bền của tiết máy hàn hầu như bằng 
với độ bền của tiết máy nguyên. Vì vậy, trong trường hợp tải trọng tĩnh, ứng suất cho phép 
của mối hàn có thể lấy như của tiết máy nguyên. Đối với các loại vật liệu vì hàn mà giảm 
bền, khi tính toán phải hạ thấp ứng suất cho phép. 

Trường hợp chịu tải trọng thay đổi, độ bền mối hàn tiếp xúc cũng bị giảm như  đối 
với mối hàn hồ quang. 
 b- Mối hàn chồng 

Chia ra hàn điểm và hàn đường. 
      b.1-  Mối hàn điểm (hình 

5.4.13a): thường dùng cho các tấm ghép 
mỏng. Khi ghép các tấm có chiều dày 
khác nhau, chiều dày tấm dày nhất không 

 
 
tí
®

  

 

F 

 
p
h

c
 

 
tr
 
§

 
 
 
 
 
k
C
 
h
c
 
®
b

 

F

   
Mối hàn điểm thư

nh theo độ bền cắt. Gọi 
iều kiện bền: 

Hình 5.4.13: Mối h

F

τ = 
dZi

F
2π

Trường hợp chịu 
hương pháp tương tự nh
ở . 

b.2- Mối hàn đườn
ó yêu cầu kín. 

Trường hợp chịu l
τ = F/bl ≤ 

Các nghiên cứu c
ong mối hàn điểm. 

4- Độ bền của mối hà
1- Độ bền của mối hà

Độ bền của mối h
- Chất lượng của q
- Trình độ kỹ thuậ
- Đặc tính của tải 
Nếu dùng que hà

hông có tính hàn tốt, mố
ác loại thép ít và vừa các

Chất luợng của m
àn không bảo đảm, hàn 
ho độ bền mối hàn bị giả

Sự tập trung ứng s
ộ bền mỏi của mối hàn. 
iệt chú ý đến vấn đề hìn
F

nên quá ban lần chiều dày tấm mỏng 
nhất. F 
 
F

  
ường được dùng
F là lực tác dụng

àn tiếp xúc

4/
 ≤ [τ]’        

m«men trong m
− đối với mối gh

g: (hình 5.4.13

ực F (hình 5.4.13
[τ]’                    
ho thấy rằng sự 

n và ứng suất 
n 
àn phụ thuộc vào
ue hàn và vật liệ
t hàn. 
trọng (tải trọng t
n chất lượng kh
i hàn sẽ có nhiề
 bon là những v
ối hàn phụ thuộ
còn sót hoặc hà
m nhiều, nhất là
uất và ứng suất t
Vì vậy trong trư
h dạng kết cấu. 
F

F

 Đường kính điểm hàn được lấy 
theo chiều dày của tấm mỏng nhất trong 
các tấm được ghép: 
 d = 1,2S + 4mm khi S ≤ 3mm, 

        d = 1,5S + 5mm khi S > 3mm. 
 chịu tải trọng tác dụng trong mặt ghép và được 
, Z là số điểm hàn, i là số tiết diện chịu cắt, ta có 

                                                                (5.4.29) 

ặt ghép, mối hàn điểm cũng được tính toán theo 
ép đinh tán hoặc mối ghép bulông không có khe 

b) thường được dùng để ghép các tiết máy mỏng 

b): độ bền mối hàn được tính theo công thức: 
                                                                 (5.4.30) 
tập trung ứng suất trong mối hàn đường nhỏ hơn 

cho phép 

 các nhân tố chính sau đây: 
u được hàn (vật hàn có tính hàn tốt hay xấu). 

ĩnh hay tải trọng thay đổi). 
ông tốt, không thích hợp và vật liệu được hàn 
u khuyết tật và bị nứt nóng hoặc nứt nguội, v.v... 

ật liệu có tính hàn tốt. 
c nhiều vào trình độ kỹ thuật hàn. Nếu kỹ thuật 
n không thấu, mối hàn có xỉ và ôxit, v.v... sẽ làm 
 khi chịu tải trọng thay đổi. 
rong mối ghép bằng hàn có ảnh hưởng rất lớn đến 
ường hợp mối ghép chịu tải trọng thay đổi phải đặc 
Trong các kiểu mối hàn, mối hàn giáp mối có độ 
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bền mỏi cao hơn cả vì ít tập trung ứng suất hơn so với các kiểu khác, nhất là khi được vát 
bớt các chỗ hàn lồi. Không nên dùng mối hàn dọc để chịu tải trọng thay đổi vì mối hàn này 
có tập trung ứng suất lớn. Cần tránh hàn ở những chỗ có tập trung ứng suất do hình dạng 
kết cấu tạo nên. Mối hàn phải có chiều dày đồng đều nhau, không nên để tập trung một 
lượng kim loại nóng chảy lớn ở chỗ giao nhau của các mối hàn. Nên bố trí mối hàn sao cho 
dễ hàn và dễ kiểm tra. 
 Để nâng cao độ bền của mối ghép hàn chịu tải trọng thay đổi có thể dùng phương 
pháp phun bi hoặc miết mối hàn. 

2- ứng suất cho phép 
 Vì có nhiều  nhân tố ảnh hưởng đến độ bền của mối hàn, mặt khác, các công thức 
tính toán lại có tính chất gần đúng và quy ước, cho nên cần thiết phải dùng thực nghiệm để 
xác định ứng suất cho phép của mối hàn. 
 ứng suất cho phép của mối hàn chịu tải trọng tĩnh cho trong bảng 5.4.1, tuỳ theo 
phương pháp hàn và loại que hàn. 
 Trường hợp chịu tải trọng thay đổi, các ứng suất cho phép lấy theo bảng 5.4.1 phải 
nhân với hệ số giảm γ nhỏ hơn đơn vị. ứng suất để tính toán là ứng suất cực đại của chu kỳ 
ứng suất (σm hoặc τm). 
 
 Bảng 5.4.1: ứng suất cho phép của mối hàn thép khi chịu tải trọng tĩnh. 
   

ứng suất cho phép của mối hàn Phương pháp hàn 
Kéo [σ]’k Nén [σ]’ n Cắt [τ]’ 

Hàn hồ quang bằng tay dùng que hàn Э42 và 
Э 50 . Hàn khí. 0,9 [σ]k [σ]k 0,6 [σ]k

Hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc hàn, 
hàn bằng tay, dùng que hàn Э 42A và Э 50A. 
 Hàn tiếp xúc giáp mối. 

[σ]k [σ]k 0,65 [σ]k

Hàn tiếp xúc điểm    0,6 [σ]k

 
Trong đó:  [σ]k - ứng suất kéo cho phép của kim loại được hàn khi chịu tải trọng tĩnh.  

[S] ≈ 1,2 ÷ 1,8 - Hệ số an toàn của kết cấu hàn. 
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Bài 5: ghép bằng độ dôi 

 
§1- Khái niệm chung  
      1- Giới thiệu, nguyên lý làm việc 
         Mối ghép bằng độ dôi thường được dùng để ghép các tiết máy có bề mặt tiếp xúc là 
mặt trụ tròn, có khi cũng được dùng để ghép các CTM có bề mặt hình lăng trụ hoặc hình 
khác. 

 
Hình 5.5.1  Quan hệ tải trọng trong mối 

ghép có độ dôi 

Fa 

Fms

Mms

T

         Muốn tạo thành độ dôi ở mối ghép 
có đường kính d thì đường kính trục dtrục 
phải lớn hơn đường kính lỗ dlô:                 
δ = dtrôc - dlç > 0. 
         Do ghép căng trên mặt tiếp xúc d 
sẽ có áp suất p. Khi chịu tải trọng ngoài 
(lực dọc trục Fa , mômen xoắn T) hai chi 
tiết của mối ghép có xu hướng trượt 
tương đối. Vì vậy trên mặt tiếp xúc xuất 
hiện lực ma sát. 
         Nếu lực ma sát đủ lớn có thể 
chống lại sự dịch chuyển tương đối, tải 
trọng được truyền qua mối ghép. 
      2- Các phương pháp lắp 
         a- Phương pháp ép 
          Dùng ngoại lực ép (hoặc đóng) trục vào lỗ . 
          Phương pháp này đơn giản, ít tốn kém, nên được dùng rộng rãi. Nhược điểm: khi ép 
làm san phẳng một phần những nhấp nhô bề mặt tiếp xúc làm giảm độ dôi và do đó làm 
giảm khả năng tải. Ngoài ra phương pháp ép còn làm biến dạng không đều và hỏng mặt đầu 
các chi tiết ghép. Để dễ ép có thể vát mép các chi tiết như sau (hình 5.5.2): l=0,01d+2 
(mm); α = 10÷150 ; α1 = 60÷900; l1 = 2÷3 (mm). 
         Lực ép F’ được xác định theo kinh nghiệm: 
          F’thÐp = 20δmax l   
          F’gang = 11,5 δmax l  
Trong đó :  δmax là độ dôi lớn nhất [µm].  
                   l là chiều dài lắp ghép [mm].                    
                   F’ tÝnh b»ng[N]. 
       Công thức trên dùng cho moay ¬ thép và trục 
thép.  
       Công thức dưới dùng cho moay ¬ gang và trục gang. 
      b- Phương pháp nung 
       Nung nóng chi tiết lỗ cho nở to hơn trục rồi mới lắp, 
dôi. Phương pháp này thích hợp với các chi tiết nhỏ và dà
nhấp nhô bề mặt, lắp dễ. Nhược điểm: chi tiết do bị đốt n
ứng suất nhiệt. 
      c- Phương pháp làm lạnh 
      Nhúng trục vào axit cacbonic rắn (-790C) hoặc không k
để lắp vào lỗ. Khi nhiệt độ trở về trạng thái bình thường thì 
      Ưu điểm của phương pháp này là không ảnh hưởng đế
đắt tiền. Vì vậy phương pháp này chỉ dùng cho các chi tiết n
      Phương pháp b) và c) về thực chất là như nhau là tạo 
bao và chi tiết bị bao, nên dùng công thức chung sau: 
         Độ chênh lệch nhiệt độ cần thiết: 
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Hình 5.5.2: Kết cấu mép vát
k

ã

n

c

α

hi ng
i. Ưu 
ng bề

hÝ lán
ở ra x
n chi 
há. 
hênh 
α1
d

l

uội lỗ co lại tạo thành độ 
điểm là không san phẳng 
 mặt dễ bị cong vênh do 

g (-1960C) cho co nhỏ lại 
uất hiện độ dôi. 
tiết ghép, Nhược điểm là 

lệch nhiệt độ cho chi tiết 
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d
t

α
δδ

                                                                            (5.5.1) 

Trong đó:   δmax -  độ dôi lớn nhất của mối ghép (µm). 
                  δ0    -  khe hở giữa trục với lỗ (để dễ lắp). Thường chọn bằng khe hở nhỏ nhất 
của kiểu lắp lỏng H7/g6 (µm). 
                   d   -    đường kính danh nghĩa mối ghép. 
                   α   -   hệ số giãn nở nhiệt: 
                       - với thép       α = 12.10-6  (mm/mm 0C). 
                       - với gang      α = 10,5.10-6  (mm/mm 0C). 
     3- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của mối ghép bằng độ dôi 
          Ưu điểm : 
       -  Kết cấu đơn giản, giá thành rẻ. 
       -  Độ đồng tâm giữa trục và lỗ cao. 
       -  Có thể chịu được tải trọng lớn và tải trọng va đập. 
         Nhược điểm: 
        - Lắp phức tạp, tháo ra có thể hỏng mặt ghép.  
        - Khó xác định chính xác khả năng tải của mối ghép, vì nó phụ thuộc vào những yếu 
tố có phạm vi biến thiên rộng như hệ số ma sát và độ dôi. 
      Tuy nhiên do trình độ kỹ thuật ngày một phát triển, độ chính xác chế tạo ngày một cao, 
các nhược điểm trên dần dần được khắc phục. Mối ghép bằng độ dôi được dùng rất rộng rãi 
trong chế tạo máy, đặc biệt là lắp ghép các bánh răng, bánh đai, vô lăng, ổ lăn... 
§2- Tính mối ghép bằng độ dôi 
     Tính mối ghép bằng độ dôi là xuất phát từ tải trọng cần truyền, phải chọn được kiểu lắp 
ghép giữa trục và lỗ sao cho áp suất trên bề mặt tiếp xúc đủ lớn để sinh ra lực ma sát chống 
lại sự dịch chuyển tương đối của trục và lỗ mà vẫn không làm hỏng các chi tiết lắp ghép. 
      Nội dung trên thường được tiến hành theo 4 bước. 
    - Từ tải trọng tìm ra áp suất cần thiết. 
    - Từ áp suất tính độ dôi cần thiết. 
    - Chọn kiểu lắp thích hợp. 
    - Kiểm nghiệm trục và lỗ về độ bền và biến dạng. 
    1- Tính áp suất trên bề mặt ghép 
       Muốn truyền lực dọc trục Fa ,  phải có lực ma sát  Fms sao cho: 

Fms ≥  Fa 

hay                  fpπdl ≥  Fa 

do đó áp suất trên bề mặt ghép:   

dlf

F
p a

π
≥                                                                                         (5.5.2) 

        Muốn truyền mômen xoắn T, phải có mômen ma sát sao cho: 
Mms ≥  T

hay                 Tddlfp ≥
2

π . 

do đó áp suất trên bề mặt ghép: 

f.ld

T2
p

2π
≥                                                                                     (5.5.3) 

       Muốn truyền đồng thời lực Fa và mômen T , phải có:  

dlf
d

T2
F

p

2

2

a

π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

≥  .                                                                  (5.5.4) 

Trong các công thức trên: 
f  -  hệ số ma sát, khi lắp ép  f = 0,08; khi lắp nhiệt  f = 0,14. 
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d- đường kính lắp ghép; 
l- chiều dài mối lắp. 

        Chú ý: Đối với các chi tiết quay nhanh, lực ly tâm làm giảm áp suất tính toán khá 
nhiều, dó đó trường hợp này phải tăng thêm một lượng bù ứng suất kéo do lực ly tâm gây 
nên tại mặt ghép. 
       2- Tính độ dôi cần thiết  
        Khi tính toán về ống dày, người ta đã tìm ra được quan hệ giữa áp suất p và độ dôi δ: 

δ = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

2

2

2

2

E
C

E
Cpd                                                                               (5.5.5) 

với                  

222
2

2
2

2

2

12
1

2

2
1

2

1

µ

µ

+
−
+

=

−
−
+

=

dd
ddC

dd
dd

C
 

Trong đó:    d - đường kính danh nghĩa của mối ghép (mm); 
                    d1- đường kính lỗ trong của trục rỗng (mm),nếu đặc d1 = 0; 
                    d2- đường kính ngoài của chi tiết bị bao; 
                    E, µ -  mô đun đàn hồi và hệ số poát xông của vật liệu (N/mm2); 
với      thép   E = 2,1 ÷ 2,2.105 N/mm2, µ = 0,3; 
          gang   E = 1,2 ÷ 1,4.105 N/mm2, µ = 0,25; 
          bac bit    E = 8,5.105 N/mm2, µ = 0,33. 
Chó ý:  
       - Khi lắp ép, một phần những nhấp nhô bề mặt bị san phẳng nên độ dôi còn lại nhỏ hơn 
độ dôi tính toán. Để bù vào đó phải lấy độ dôi thực  

δc = δ + 1,2(RZ1 + RZ2) 
       RZ: chiều cao lớn nhất các nhấp nhô bề mặt của mặt ghép (tra theo độ bóng bề mặt). 
      - Khi lắp nhờ chênh nhiệt δc = δ. 
     3- Chọn kiểu lắp 
      Từ δ (hoặc δc) ta tra bảng dung sai lắp ghép theo đường kính danh nghĩa d, tìm ra kiểu 
lắp với :  δmin  ≥ δ (hoặc δc) . 
      Ta phải chọn kiểu lắp sao cho δmin  > δ .  Tuy nhiên do ngẫu nhiên δ = δmax sẽ có thể dẫn 
tới độ dôi đó là quá lớn, có thể làm chảy dẻo mặt ghép, làm các chi tiết máy biến dạng đàn 
hồi quá lớn, ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường của chúng. 
      Tính toán phải căn cứ vào độ dôi kiểm tra δt bằng độ dôi lớn nhất δmax của kiểu lắp 
(không căn cứ vào độ dôi cần thiết δt) được giảm bớt một lượng do san bằng các đỉnh nhấp 
nhô : δk = δmax - 1,2(RZ1 - RZ2). 
      Theo δt ta xác định được áp suất sinh ra trong mối ghép và trị số các ứng suất theo 
hướng tâm và hướng tiếp tuyến sinh ra trong tiết máy bao và tiết máy bị bao (δr và δk). 
     a- Kiểm nghiệm theo điều kiện chảy dẻo  
       Xét sự phân bố ứng suất trên mặt cắt vuông góc với đường tâm trục qua mối ghép có độ 
dôi (hình 5.5.3). Theo thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất ta có điều kiện để trong các tiết 
máy bao và bị bao không sinh ra biến dạng dẻo: 
                       δt® = δ1 - δ3 ≤ δch

      Điểm trong cùng của tiết máy bị bao (trục) và điểm A trong cùng của tiết máy bao (lỗ) 
có ứng suất tương đương lớn nhất. 
Đối với lỗ (điểm A) 

           σ1 = σmax = σt = p 22
2

2
2

2

dd
dd

−
+
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           σ3 = σmin = σr = -p. 

A 
 

           = σA
tdσ 1 - σ3 =  p 22

2

2
22
dd

d
−

 

Để không bị chảy dẻo phải có: 
                 ≤  A

tdσ A
chσ

A
chσ  : giới hạn chảy của vật liệu tiết máybao (lỗ) 

tức là  

2
2

22
2

max 2d
ddp ch

−
≤ δ                  (5.5.6) 

Đối với trục (điểm B) 
σ1 = σmax = σr = 0 

σ3 = σmin = σt  = -p 2
1

2

22
dd

d
−

.  
Hình 5.5.3: 
suất trong mố

B
tdσ  = σ1 - σ3 =  p 2

1
2

2
22
dd

d
−

. 

Để không bị chảy dẻo phải có  
B
tdσ  ≤  B

chσ
        : giới hạn chảy của vật liệu tiết máy bị bao (trục)  B

chσ

hay      2

2
1

2

max 2d
ddp B

ch
−

≤σ                                                                          

          b- Kiểm nghiệm theo điều kiện biến dạng đàn hồi. 
          Một số chi tiết do yêu cầu làm việc biến dạng đàn hồi không v−
phép nào đó. Ví dụ khi lắp căng vòng trong ổ bi với trục, nếu mặt ngoài
dạng đàn hồi quá lớn sẽ làm kẹt bi. 
         Vì vậy đối với một số chi tiết quan trọng còn phải kiểm tra độ tăn
của lỗ (d2) và độ giảm đường kính trong của trục (d1). 
        Theo định luật Hóc :    

                                     σ = ε E            ⇒  ε = 
E
σ

 

Đối với lỗ: 
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Đối với trục : 
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 đường kính ngoài 
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